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LỜI CẢM ƠN 

 
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nƣớc, ngành xây dựng cơ bản 

đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mọi lĩnh vực khoa 

học và công nghệ, ngành xây dựng cơ bản đã và đang có những bƣớc tiến đáng kể. Để đáp 

ứng đƣợc các yêu cầu ngày càng cao của xã hội, chúng ta cần một nguồn nhân lực trẻ là các 

kỹ sƣ xây dựng có đủ phẩm chất và năng lực, tinh thần cống hiến để tiếp bƣớc các thế hệ 

đi trƣớc, xây dựng đất nƣớc ngày càng văn minh và hiện đại hơn. 

 Sau 5 năm học tập và rèn luyện tại trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, đồ án 

tốt nghiệp này là một dấu ấn quan trọng đánh dấu việc một sinh viên đã hoàn thành 

nhiệm vụ của mình trên ghế giảng đƣờng Đại Học. Trong phạm  vi đồ án tốt nghiệp 

của mình, em đã cố gắng để trình bày toàn bộ các phần việc thiết kế và thi công công 

trình: “ Trung Tâm đặt máy VIETTEL – Hòa Lạc”. Nội dung của đồ án gồm 4 phần: 

- Phần 1: Kiến trúc công trình. 

- Phần 2: Kết cấu công trình. 

- Phần 3: Công nghệ và tổ chức xây dựng. 

- Phần 4: Dự toán phần ngầm của công trình 

 Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng đã 

tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý giá của mình cho em cũng nhƣ các 

bạn sinh viên khác trong suốt những năm học qua. Đặc biệt, đồ án tốt nghiệp này cũng 

không thể hoàn thành nếu không có sự tận tình hƣớng dẫn của thầy  

TS.Đoàn Văn Duẩn 

THS.Trần Anh Tuấn 

GVC-KS.Lƣơng Anh Tuấn  đã hỗ trợ và động viên trong suốt thời gian qua để 

em có thể hoàn thành đồ án ngày hôm nay.  

 Thông qua đồ án tốt nghiệp, em mong muốn có thể hệ thống hoá lại toàn bộ 

kiến thức đã học cũng nhƣ học hỏi thêm các lý thuyết tính toán kết cấu và công nghệ 

thi công đang đƣợc ứng dụng cho các công trình nhà cao tầng của nƣớc ta hiện nay. 

Do khả năng và thời gian hạn chế, đồ án tốt nghiệp này không thể tránh khỏi những sai 

sót. Em rất mong nhận đƣợc sự chỉ dạy và góp ý của các thầy cô cũng nhƣ của các bạn 

sinh viên khác để có thể thiết kế đƣợc các công trình hoàn thiện hơn sau này. 

  

Hải Phòng, ngày18  tháng 01 năm 2014. 

 

Sinh viên 

Đỗ Văn Phúc 
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Chƣơng 1 

KIẾN TRÚC 

 

1. 1.Tên công trình,địa điểm xây dựng 

1.1.Tên công trình 

Tòa nhà đặt máy viettel 

1.1.2. Địa điểm 

Lô đất b1-1, khu công nghệ cao hòa lạc, huyện thạch thất,  

hà nội 

 Vị trí khu đất:  

 • Hướng Đông tiếp giáp hồ Tân Xã; 

  • Hướng Tây tiếp giáp đường C; 

  • Hướng Nam tiếp giáp khu nhà làm việc;  

  • Hướng Bắc tiếp giáp nhà công nghệ cao;  

 Lô đất xây dựng có diện tích là 2818(
2m ). 

Trung tâm đặt máy VIETTEL gồm: 

 “ Tầng 1 chiều cao tầng là 6(m); 

 “ Tầng 2,6 chiều cao tầng mỗi tầng là 3.8(m); 

           “ Tầng kỹ thuật cao 3.8(m);  

 “ Tầng mái cao 4.5 (m);         

 “ Tổng toàn bộ chiều cao công trình tính từ cốt tự nhiên là 29.7 (m). 

1.2.Cơ sở thiết kế 

1.2.1. Điều kiện tự nhiên 

1.2.1.1. Địa hình khu vực 

      Công trình ‚TRUNG TÂM ĐẶT MÁY  VIETTEL‛ Lô đất B1-1, khu công nghệ 

cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Công trình được xây dựng trên khu đất khá 

rộng, có điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, rộng rãi thuận tiện cho việc tổ chức 

thi công. 
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1.2.1.2. Địa chất thuỷ văn 

-  Theo kết quả khảo sát, đất nền gồm các lớp đất khác nhau. Do độ dốc các lớp nhỏ, 

chiều dày khá đồng đều nên gần đúng có thể xem nền đất tại mọi điểm của công trình 

có chiều dày và cấu tạo nhƣ mặt cắt địa chất điển hình.  

-  Địa tầng đƣợc phân chia theo thứ tự từ trên xuống dƣới nhƣ sau:  

1. Lớp 1: Sét pha lẫn dăm sạn, màu nâu vàng , trạng thái cứng, dày 4m.Trị số 

xuyên tiêu chuẩn SPT là N=30.
'25 47o   

2. Lớp 2: Sét - sét pha lẫn dăm sạn, màu nâu đỏ, nâu vàng, bở xốp, trạng thái 

cứng, dày 4m.Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=5.
'20 06o   

3. Lớp 3: Sét pha, màu nâu đỏ, nâu vàng, xám xanh, xám ghi, trạng thái nửa cứng 

- cứng, dày 4.6m . Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=15.
'16 17o   

4. Lớp 4: Sét pha, màu xám vàng, xám trắng  nâu tím, trạng thái cứng, dày 7.9m. 

Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=35.
'23 42o   

5. Lớp 5: Sét pha, có dăm sạn, màu xám trắng, xám ghi,nâu hồng, nâu tím, trạng 

thái cứng, dày 6.3m. Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=100.
'28 33o   

6. Lớp 6a:Cát sạn màu nâu gụ, nâu hồng, xám ghi, đốm trắng phong hóa mạnh 

7. Lớp 6b: Phong hóa nút lẻ mạnh, mẫu lấy lên dạng sỏi có kích thƣớc 5,10,15 cm 

- Mực nƣớc ngầm ở độ sâu 

1.2.1.3.  Khí hậu 

Công trình nằm trong vùng khí hậu chung của thành phố Hà Nội. 

- Nhiệt độ:  Nhiệt độ trung bình năm      : 23,5
0
 C. 

                    +  Cao nhất                            : 38
o
 C     

                    +  Thấp nhất                          : 9 
o
 C         

     Nhiệt độ biến đổi theo mùa mang tính chất khí hậu của vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

- Độ ẩm:     + Độ ẩm không khí trung bình hằng năm là 85%. 

                   + Độ ẩm cao nhất  đạt: 90% vào tháng 3, tháng 4. 

                   + Độ ẩm thấp nhất đạt: 50 - 60% vào tháng 11, tháng 12 

- Lƣợng mƣa trung bình hằng năm: 1526mm. 

- Gió: có 2 hƣớng chủ đạo 

                   + Mùa hè: hƣớng gió Nam và Đông Nam. 
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                   + Mùa đông: hƣớng gió Bắc và Đông Bắc. 

1.2.2. Điều kiện xã hội, kỹ thuật 

1.2.2.1. Điều kiện xã hội 

   Tình hình an ninh chính trị xung quanh khu vực xây dựng rất đảm bảo, không có gì 

gây ảnh hƣởng tới công tác tổ chức thi công dự án. 

1.2.2.2. Điều kiện kỹ thuật 

a. Đƣờng giao thông: 

- Khu vực xây dựng thuộc trung tâm thành phố, đƣờng giao thông tới công trình tƣơng 

đối thuận lợi cho công tác thi công và khai thác sử dụng công trình sau này. 

b. Thông tin liên lạc: 

- Hệ thống thông tin liên lạc của thành phố Hà Nội cũng nhƣ của khu vực xây dựng 

công trình rất phát triển. Do đó việc thông tin liên lạc của khu vực xây dựng công trình 

rất thuận lợi, dễ dàng. 

c. Mặt bằng xây dựng 

    Công trình xây dựng trong điều kiện mặt bằng tƣơng đối rộng rãi và bằng phẳng.  

d. Hệ thống cung cấp điện  

- Đƣợc lấy từ mạng điện chung của thành phố.   

e. Hệ thống cấp, thoát nƣớc 

- Cấp nƣớc: Sử dụng hệ thống cung cấp nƣớc của thành phố cho các khu dân cƣ xung 

quanh khu vực xây dựng công trình. 

- Thoát nƣớc: Hệ thống thoát nƣớc của khu vực xây dựng công trình là hệ thống thoát 

nƣớc của thành phố nên rất thuận lợi. 

f. Nguồn cung cấp vật liệu 

- Do khu vực có hệ thống giao thông thuận tiện và xung quanh khu vực có không ít các 

nhà máy vật liệu xây dựng nên việc cung cấp vật liệu xây dựng rất thuận lợi.  

g. Tình hình nhân lực xây dựng 

- Nhân lực xây dựng trên địa bàn và khu vực lân cận khá đông đảo, có tay nghề. Do 

vậy đơn vị thi công có thể đáp ứng đủ số lƣợng nhân công khi cần thiết. 
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1.3.Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng 

1.3.1. Hiện trạng của khu vực xây dựng 

     Công trình TÕA NHÀ DẶT MÁY VIETTEL đƣợc xây dựng trên một khu đất có 

khuôn viên rộng S= 8000 m2  

1.3.3. Nhu cầu phải đầu tƣ xây dựng 

       Bộ mặt các đô thị đang thay đổi hàng ngày, từ hạ tầng cơ sở đến thƣợng tầng kiến 

trúc, củng cố tính đúng đắn và hiệu quả xó hội của các đƣờng lối, chính sách đổi mới 

và khuyến khích đầu tƣ, trở thành tiền đề cho lý thuyết các đô thị lớn đƣợc coi là 

những tấm gƣơng phản ánh sự phát triển của Quốc gia. 

1.4. Giới hạn của đồ án tốt nghiệp 

1.4.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp 

- Tìm hiểu kiến trúc; 

- Thiết kế kết cấu; 

- Lập biện pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công. 

1.4.2. Phạm vi giải quyết vấn đề đồ án tốt nghiệp 

- Phần kiến trúc: khối lƣợng 10%  

- Phần kết cấu:   khối lƣợng 45%  

- Phần thi công: khối lƣợng 45% 

1.5.Cấu trúc đồ án tốt nghiệp 

 Đồ án tốt nghiệp bao gồm : 

 - KiÕn tróc: (chiÕm 10%) 

  Trình bày các giải pháp thiết kế mặt bằng, mặt đứng, quy hoạch, giải pháp kết 

cấu. Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các giải pháp môi trường, ánh sáng, phòng 

cháy, chữa cháy... 

 - Kết cấu: (chiếm 45%) 

  + Thiết kế một kết cấu khung chịu lực điển hình. 

  + Tính toán và cấu tạo thang. 

  + Tính toán và cấu tạo bản sàn toàn khối. 

  + Tính toán và thiết kế nền móng. 

- Thi công: (chiếm 35-45%). 
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- Dự toán: (chiếm 5-10%).Căn cứ vào các giải pháp kết cấu, nền móng đã thực 

hiện tiến hành lựa chọn và quyết định giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công cho 

công trình. 

1.6.Quy hoạch tổng mặt bằng 

- Thiết kế tổng mặt bằng tuân thủ các quy định về số tầng, chỉ giới xây dựng 

và chỉ giới đƣờng đỏ, diện tích xây dựng do cơ quan có chức năng lập. Công trình đã 

đƣợc định hình về hƣớng phát triển, cả về quy mô và chức năng, không gian sử dụng. 

- Công trình nằm trong tổ hợp nhiều công trình thuộc dự án trung tâm công 

nghệ cao VIETTEL đầu tƣ của Tổng công ty VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI, giao thông 

của công trình nối với 2 tuyến đƣờng 

- Tòa nhà đƣợc xây dƣng với mục đích đặt hê thống máy viễn thông của 

VIETTEL 

- Quy hoạch tổng mặt bằng cũng đã tính đến các giải pháp giao thông nội bộ 

cũng nhƣ cây xanh cảnh quan làm tăng yếu tố môi sinh, cải thiện môi trƣờng, giảm bớt 

bụi cho khu đất. Khoảng cách của công trình với các công trình lân cận, đƣờng giao 

thông nội bộ Nhìn chung, cách bố cục tổng mặt bằng là nhằm giải quyết một cách tốt 

nhất về cơ cấu không gian, đƣờng dạo và cảnh quan kiến trúc, đáp ứng đầy đủ các yêu 

cầu về tiện ích công cộng.  

1.7.Kiến trúc công trình 

1.7.1. Dây chuyền công năng và cấp công trình 

1.7.1.1. Cấp công trình 

 - TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL  thuộc loại công trình cấp I. 

1.7.1.2. Công năng công trình 

- TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL cho phép giải phóng không gian mặt đất, tiết 

kiệm một phần đất xây dựng cho thủ đô, góp phần làm hiện đại thêm bộ mặt thủ đô. 

- Với lối kiến trúc hiện đại toàn bộ tổ hợp công trình bao gồm: 

+ Tầng 2-6 : Dùng đạt thiết bị máy móc 

+ Tầng kỹ thuật lắp đặt các thiết bị kỹ thuật 

* Tầng 1 

- Tầng 1 cú vai trò tƣơng tự nhƣ bộ mặt của công trình. Do đó tầng này có vị 

trí ƣu tiên về giải pháp kiến trúc. Chiều cao tầng là 6m 
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* Tầng 2 -6 

 - Chiều cao tầng là 3.8 m 

* Tầng 7-mái 

- Chiều cao tầng là 4.5m 

1.7.2.  Phƣơng án thiết kế công trình 

1.7.2.1. Giải pháp thiết kế kiến trúc 

* Giải pháp mặt bằng 

- Công năng chính của công trình là phục vụ cho nhu cầu phát triển công 

nghiệp viễn thông  . Vì vậy mặt bằng các tầng đều đƣợc bố trí tƣơng tự nhau, dung để 

đặt thiết bị máy móc, hợp lý để đáp ứng tối đa công năng của công trình.  

* Giải pháp mặt đứng 

- Giao thông theo phƣơng đứng gồm 4 thang máy và 1 cầu thang bộ. 

- Giao thông theo phƣơng ngang là hệ thống các hành lang bố trí xung quang 

thang máy và thang bộ dẫn tới mọi nơi của công trình. 

* Giải pháp cấu tạo và mặt cắt 

- Công trình gồm 7 tầng, trong đó chiều cao tầng điển hình là 3.8m, tầng 1 có 

chiều cao tầng 6m, tầng 2,6 có chiều cao tầng là 3.8m,tầng 7 có chiều cao tầng là 

4,5m. Tổng chiều cao của công trình là 29.7 m. Tầng 1 có chiều cao tầng lớn với sự bố 

trớ ngăn cách giữa không gian trong nhà và ngoài phố bằng tƣờng xây 220mm. 

1.7.2.2. Hệ thống cấp thoát nƣớc 

- Hệ thống cấp nƣớc. 

Nƣớc từ hệ thống cấp nƣớc chính của thành phố đƣợc dẫn vào bể ngầm của 

công trình. Nƣớc đƣợc bơm lên mái và đƣợc dự trữ tạị bể chứa ở tầng mái. Qua hệ 

thống bơm dẫn đến đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của công trình. Lƣợng nƣớc dự trữ 

đƣợc tính toán đảm bảo nhu cầu sử dụng, cứu hỏa khi cần thiết. 

- Hệ thống thoát nƣớc 

Nƣớc mƣa từ tầng mái, trên ban công, lô gia đƣợc thu qua sê nô, cùng với 

nƣớc thải thu vào hệ thống đƣờng ống thoát đƣa vào bể xử lý và sau khi xử lý cho 

thoát vào hệ thống ống thoát chung của thành phố. Độ dốc thoát nƣớc mƣa là 2% phù 

hợp với điều kiện nóng ẩm, mƣa nhiều ở Việt Nam. 
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1.7.2.3. Hệ thống chiếu sáng 

Cụng trình sử dụng cả 2 biện pháp chiếu sáng tự nhiên và nhân tạo. 

- Chiếu sáng tự nhiên: 

Tất cả các mặt công trình đều có mặt tiếp xúc với không gian bên ngoài rất 

lớn nên giải pháp lấy sáng tự nhiên đƣợc thiết kế thông qua hệ thống các cửa sổ, ban 

công … Mặt khác công trình cũng lấy ánh sáng từ trên đỉnh nhà xuống chiếu sáng cho 

khu vực thang bộ. 

- Chiếu sáng nhân tạo: 

Chiếu sáng nhân tạo đƣợc thực hiện qua hệ thống đèn, đảm bảo đáp ứng đủ 

nhu cầu về chiếu sáng cho công trình.. 

1.7.2.4. Hệ thống điện và thông tin liên lạc 

- Hệ thống đƣờng dẫn thông tin liên lạc đƣợc dẫn vào công trình qua hệ thống 

ống dẫn ngầm, các đƣờng ống đƣợc hợp khối từ dƣới lên và tại các tầng theo các 

nhánh đến vị trí sử dụng. Ngoài ra cũng có điện dự phòng cho công trình bằng máy 

phát cấp. Khi nguồn điện chính bị mất, máy phát điện sẽ cung cấp điện cho những 

trƣờng hợp sau: 

 + Hệ thống phòng cháy và chữa cháy 

 + Hệ thống thang máy 

 + Hệ thống chiếu sáng và bảo vệ 

           + Hệ thống máy công nghiệp của công trình 

- Các thiết bị lắp đặt , chống sét, hệ thống báo cháy nội bộ, điện thoại, điện báo 

đƣợc bố trí rất hợp lí. 

1.7.2.5. Hệ thống thông gió 

     Giải pháp thông gió có kết hợp thông gió tự nhiên và thông gió nhân tạo. 

- Thông gió tự nhiên theo phƣơng ngang đƣợc thực hiện qua hệ thống cửa và 

cửa sổ cùng với khoảng hở tại chiếu nghỉ của thang thoát hiểm. 

Thụng gió theo phƣơng đứng qua hệ thống cầu thang bộ. 

- Thông gió nhân tạo nhờ sử dụng hệ thống điều hòa không khí đƣợc lắp đặt tại 

các căn hộ. 
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1.7.2.6. Hệ thống phòng và chữa cháy 

* Hệ thống báo cháy 

- Thiết bị phát hiện báo cháy đƣợc bố trí ở mỗi tầng. Mạng lƣới báo cháy đƣợc 

gắn đồng hồ và đèn báo cháy.Khi có đám cháy xảy ra,ban quản lý sẽ nhận đƣợc tín 

hiệu báo cháy để xử lí. 

* Hệ thống cứu hỏa 

- Nƣớc đƣợc cung cấp từ bể nƣớc mái xuống. Các họng cung cấp nƣớc đƣợc lắp 

đặt ở các tầng theo khoảng cách 3m/cỏi. Ngoài ra cũng có các bình chữa cháy phụ tại 

các tầng và thang thoát hiểm. 

1.7.2.7. Giải pháp kết cấu 

- Với mặt bằng chữ nhật và chiều cao của công trình trung bình. Sơ bộ chọn bố 

trí hệ lƣới cột đều nhau. Để giảm sự chuyển vị ngang và dao động của công trình. Sơ 

bộ chọn sơ đồ kết cấu tổng thể của công trỡnh là kết cấu khung và vách chịu lực. 

- Vật liệu dự kiến: Cụng trình sử dụng vật liệu bêtông cốt thép là vật liệu chính. 

- Giải pháp móng: Do công trình có số tầng ở mức trung bình (6 tầng) nên tải 

trọng sẽ không lớn, giải pháp móng dự kiến sẽ là giải pháp móng sâu để truyền tải 

trọng công trình xuống đến các tầng đất tốt. 

1.7.2.8.Vật liệu hoàn thiện trong nhà 

- Các phòng ở: 

 + Sàn lát gạch granite nhân tạo bóng mờ màu ghi sẫm 600600(mm) 

 + Chân tƣờng ốp gạch 100(mm), viên 100x600(mm) 

 + Tƣờng: Trát vữa xi măng, quét vôi  theo chỉ định 

 + Trần: Trát vữa xi măng, quét vôi  nƣớc màu trắng 

- Các phòng vệ sinh: 

 + Sàn lát gạch Ceramic liên doanh chống trơn màu kem 200  200(mm). 

 + Tƣờng ốp gạch men kính Ceramic màu trắng 200250(mm); cao 1,8(m), phần 

còn lại trát vữa xi măng quét vôi. 

 + Trần giả: Tấm đan BTCT trát vữa xi măng, quét vôi 3 nƣớc màu trắng. 

 - Sàn đặt máy các tầng thêm sàn nâng bằng nhôm cao 1(m )     
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- Cầu thang chính: 

 + Xây bậc gạch đặc mác 75# trên bản BTCT, trát Granitô 2 màu xanh và trắng. 

  + Tƣờng xây gạch trát vữa xi măng, quét vôi 3 nƣớc màu theo chỉ định. 

  + Trần trát vữa xi măng, lăn sơn 3 nƣớc màu trắng. 

 + Tay vịn thang thép hộp 200x200x1,4. 

 + Lan can hoa sắt bằng thép phi 50, sơn dầu 3 nƣớc theo chỉ định. 

- Hành lang chung:   

 + Sàn lát gạch granite nhân tạo bóng mờ màu ghi sẫm 600600(mm) 

  + Chân tƣờng: ốp gạch cao 100(mm),viên 100x600(mm) 

  + Tƣờng: Trát vữa xi măng, lăn sơn 3 nƣớc màu theo chỉ định.  

  + Trần: Trát vữa xi măng, lăn sơn 3 nƣớc màu trắng.  

- Mái: 

  + 2 lớp gạch lá nem 200x200x20 

  + Vữa ximăng lót mác 50#, dày 15(mm). 

 + Lớp ximăng lƣới thép tạo dốc về xê nô,chỗ mỏng nhất dày 30(mm). 

 + Quét 2 lớp màng chống thấm vông góc 

 + Lớp BTCT chịu lực đổ dày theo kết cấu. 

  + Trát trần vữa ximăng mác 75# dày 15(mm) 

         + Sơn hoàn thiện ba lớp m àu vàng nâu 

- Vật liệu hoàn thiện ngoài nhà: 

 + Cửa sổ:  

  + Cửa đi: 

  + Tƣờng: Trát vữa ximăng, lăn sơn 3 nƣớc màu theo chỉ định 
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Phần II 

45%  

GiảI pháp kết cấu 

 

 

 

 

  Giáo viên hướng dẫn :   TS. ĐOÀN vĂN duẩn 

  Sinh viên thực hiện        :   ĐỖ VĂN PHÚC 

  Lớp                 :    xd1301d 

  Mã số SV                           :   1351040031 

 

 

 

        *nhiệm vụ: 

 1.mặt bằng kết cấu 

 2.tính khung trục 2 (chạy khung phẳng) 

 3.Tính móng khung trục 2 

 4.Tính Sàn tầng 3 (sàn điển hình) 

 5.Tính Cầu thang bộ trục b-c 
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Chƣơng 2 

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 

 
2.1. Sơ Bộ phƣơng án kết cấu 

Theo TCXDVN 356-2005 , các hệ kết cấu bê tông cốt thép toàn khối đƣợc sử 

dụng phổ biến trong các nhà cao tầng bao gồm: hệ kết cấu khung, hệ kết cấu tƣờng chịu 

lực, hệ khung-vách hỗn hợp, hệ kết cấu hình ống và hệ kết cấu hình hộp. Việc lựa chọn hệ 

kết cấu dạng nào phụ thuộc vào điều kiện làm việc cụ thể của công trình, công năng sử 

dụng, chiều cao của nhà và độ lớn của tải trọng ngang nhƣ gió và động đất. 

2.1.1.Phân tích dạng kết cấu khung 

2.1.1.1.Hệ kết cấu khung chịu lực 

    - Hệ khung thông thường bao gồm các dầm ngang nối với các cột dọc thẳng 

đứng bằng các nút cứng. Khung có thể bao gồm cả tường trong và tường ngoài của 

nhà. Kết cấu này chịu tải trọng ngang kém, tính liên tục của khung cứng phụ thuộc 

vào độ bền và độ cứng của các liên kết nút khi chịu uốn, các liên kết này không được 

phép có biến dạng góc. Khả năng chịu lực của khung phụ thuộc rất nhiều vào khả 

năng chịu lực của từng dầm và từng cột. 

  - Việc thiết kế tính toán sơ đồ này chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm, việc thi 

công cũng tương đối thuận tiện do đã thi công nhiều công trình, vật liệu và công nghệ 

dễ kiếm nên chắc chắn đảm bảo tính chính xác và chất lượng của công trình.  

 -Hệ kết cấu này rất thích hợp với những công trình đòi hỏi sự linh hoạt trong 

công năng mặt bằng, nhất là những công trình như khách sạn. Nhưng có nhược điểm 

là kết cấu dầm sàn thường dày nên không chiều cao các tầng nhà thường phải lớn. 

    - Sơ đồ thuần khung có nút cứng bêtông cốt thép thường áp dụng cho dưới 

20 tầng với thiết kế kháng chấn cấp  7, 15 tầng với kháng chấn cấp 8, 10 tầng với 

kháng chấn cấp 9. 

2.1.1.2. Hệ kết cấu khung - lõi  

 - Đây là kết cấu phát triển thêm  từ kết cấu khung dưới dạng tổ hợp giữa kết cấu 

khung và lõi cứng. Lõi cứng làm bằng bêtông cốt thép. Chúng có thể dạng lõi kín hoặc 

vách hở thường bố trí tại khu vực thang máy và thang bộ. Hệ thống khung bố trí ở các 

khu vực còn lại. Hai hệ thống khung và lõi được liên kết với nhau qua hệ thống sàn. 

Trong trường hợp này hệ sàn liền khối có ý nghĩa rất lớn. Thường trong hệ thống kết 
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cấu này hệ thống lõi vách đóng vai trò chủ yếu chịu tải trọng ngang, hệ khung chủ yếu 

chịu tải trọng đứng. Sự phân chia rõ chức năng này tạo điều kiện để tối ưu hoá các cấu 

kiện, giảm bớt kích thước cột dầm, đáp ứng yêu cầu kiến trúc. Trong thực tế hệ kết cấu 

khung- giằng tỏ ra là hệ kết cấu tối ưu cho nhiều loại công trình cao tầng. Loại kết cấu 

này sử dụng hiệu quả cho các ngôi nhà đến 40 tầng.  

 - Tải trọng  ngang của công trình do cả hệ khung và lõi cùng chịu, thông 

thường do hình dạng và cấu tạo nên lõi có độ cứng lớn nên cũng trở thành nhân tố chiụ 

lực ngang lớn trong công trình nhà cao tầng. Hiện nay chúng ta đã làm nhiều công 

trình có hệ kết cấu này như tại các khu đô thị mới Láng -Hoà Lạc, Định Công, Linh 

Đàm, Đền Lừ. Do vậy khả năng thiết kế, thi công là chắc chắn đảm bảo. 

2.1.1.3. Hệ kết cấu khung - vách - lõi kết hợp 

 Hệ kết cấu này là sự phát triển của hệ kết cấu khung - lõi, khi lúc này tường 

của công trình ở dạng vách cứng. 

 Hệ kết cấu này là sự kết hợp những ưu điểm và cả nhược điểm của  phương 

ngang và thẳng đứng của công trình. Nhất là độ cứng chống uốn và chống xoắn của cả 

công trình với tải trọng gió. Rất thích hợp với những công trình cao trên 40m.  Tuy 

nhiên hệ kết cấu này đòi hỏi thi công phức tạp hơn, tốn nhiều vật liệu, mặt bằng bố trí 

không linh hoạt. 

2.1.2. Lựa chọn sơ đồ kết cấu  

- Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực : sử dụng hệ kết cấu khung - lõi chịu lực với sơ 

đồ giằng. Trong đó, hệ thống lõi và vách cứng đƣợc bố trí đối xứng ở khu vực giữa 

nhà, chịu phần lớn tải trọng ngang tác dụng vào công trình và phần tải trọng đứng 

tƣơng ứng với diện chịu tải của vách. Hệ thống khung đƣợc tạo bởi các cột và dầm đổ 

liền khối. 

- Lùa chọn kết cấu sµn : sử dụng sàn sƣờn toàn khối bao gồm hệ dầm chính, 

dầm phụ và bản sàn. Để tạo không gian thông thủy lớn ta sử dụng hệ dầm không có 

tƣờng bên dƣới làn dầm bẹt. 

2.1.2.1. Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu sàn 

  a. Phƣơng án sàn sƣờn toàn khối BTCT  

  Cấu tạo hệ kết cấu sàn bao gồm hệ dầm chính phụ và bản sàn. 

- Ưu điểm: Lý thuyết, kinh nghiệm tính toán khá hoàn thiện, thi công đơn 

giản thuận tiện, chất lƣợng đảm bảo, đƣợc sử dụng phổ biến ở nƣớc ta. 
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- Nhược điểm: Chiều cao dầm và độ võng của bản sàn lớn khi vƣợt khẩu độ 

lớn, hệ dầm phụ bố trí nhỏ lẻ với những công trình không có hệ thống cột giữa, dẫn 

đến chiều cao thông thuỷ mỗi tầng thấp. Không gian kiến trúc bố trí nhỏ lẻ, khó tận 

dụng. Khi thi công tốn thời gian và vật liệu lớn cho công tác lắp dựng ván khuôn.  

b. Phƣơng án sàn ô cờ BTCT 

        Cấu tạo hệ kết cấu sàn bao gồm hệ dầm vuông góc với nhau theo hai 

phƣơng, chia bản sàn thành các ô bản kê bốn cạnh có nhịp bé, theo yêu cầu cấu tạo 

khoảng cách giữa các dầm vào khoảng 3m. Các dầm chính có thể làm ở dạng dầm bẹt 

để tiết kiệm không gian sử dụng trong phòng. 

- Ưu điểm: giảm số lƣợng cột bên trong, tiết kiệm đƣợc không gian sử dụng 

và có kiến trúc đẹp, thích hợp với các công trình yêu cầu thẩm mỹ cao và không gian 

sử dụng lớn nhƣ hội trƣờng, câu lạc bộ. Khả năng chịu lực tốt, thuận tiện cho bố trí 

mặt bằng. 

- Nhược điểm: chi phí lớn, thi công phức tạp, khi mặt bằng sàn quá rộng cần 

phải bố trí thêm các dầm chính, không tránh đƣợc những hạn chế do chiều cao dầm 

chính lớn để giảm độ võng. Việc kết hợp sử dụng dầm chính dạng dầm bẹt để giảm 

chiều cao dầm có thể đƣợc thực hiện nhƣng chi phí cũng sẽ tăng cao vì kích thƣớc dầm 

rất lớn. 

2.1.3 Chọn vật liệu và tiết diện 

2.1.3.1.Chọn vật liệu: 

  - Bê tông: Do công trình có bước cột theo hai phương lần lượt là 7.5 m và 

8.7 m nhịp tương đối lớn, đồng thời để tiếp kiệm thép cũng như giảm được kích thước 

cấu kiện của nhà và sử dụng tối đa lực nén của bê tông. Ta dùng bê tông B20 cho 

sàn,B40 cho dầm và  B40 cho cột, vách. 

- Cốt thép:  

  -  Cốt thép chịu lực cột,vách dùng thép CII có Rs=280 MPa. 

  -  Cốt chịu lực trong sàn dùng thép AI   

  -  Cốt đai dùng thép CI có Rsw= 225 MPa. 
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2.1.3.2 Chọn sơ bộ kích thước tiết diện 

   a. Chọn chiều dày bản sàn 

Do yêu cầu của kết cấu là không sử dụng dầm phụ nên ta chọn sơ bộ chiều dày 

sàn như sau: 

- Chiều dày bản sàn được thiết kế  theo công thức sơ bộ sau: 
s

D
h = l

m
   

Trong đó: D- hệ số phụ thuộc vào tải trọng, D=0,8  1,4  .Phụ thuộc vào tải 

trọng tác dụng lên sàn.Lấy D = 1,0. 

 m=40 45  với bản kê bốn cạnh.Chọn m = 40. 

 l - nhịp cạnh ngắn của ô sàn lớn nhất 7500x8700 =>l= 7500mm  

Vậy: 


s

1.0x7500
h = 187.5mm

40  Chọn chiều dày bản sàn: Do có nhiều « 

bản có kích thước và tải trọng  khác nhau dẫn đến có chiều dày bản sàn khác nhau, 

nhưng để thuận tiện thi công cũng như tính toán ta thống nhất chọn một chiều dày bản 

sàn. Chọn hs=200 (mm) cho tất cả các sàn tầng nổi 

b. Chọn tiết diện dầm: 

 - Để thống nhất và đơn giản cấu tạo ván khuôn ta chọn kích thước tiết 

diện ngang các dầm chính giống nhau. 

Chiều cao dầm chính ( dầm bẹt) chọn sơ bộ theo công thức kinh nghiệm : 

                       
1

.l
20

nhh   =1/20*8700=435mm. Chọn h=500mm 

Bề rộng dầm chính b = 700mm ( lấy theo điêu kiện dầm bẹt có độ cứng trong 

mặt phẳng uốn tương đương với dầm bình thường 220mmx1200mm) 

  Vậy tiết diện các dầm chính là : bxh = 0.7m x 0. 5m. Các dầm có tương bên 

dưới chọn kích thước bxh=0.22mx1.2m. 

Chiều cao dầm ban công chọn theo công thức: 

  
1 1

.2,45 0,204 0,1225
12 20

h m
 

    
 

  chọn h=0.35m=350mm 

Bề rộng dầm phụ b=250mm 

c.Chọn kích thước cột 

* Xét tỉ số chiều dài theo hai phương của mặt bằng nhà các tầng: 
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  2

1

45000
1,29 2

34800

l

l
     

 Kết cấu của nhà làm việc theo hai phương là tương đương nhau. Do đó lựa 

chọn cột có tiết diện hình vuông và để phù hợp với tình hình chịu tải nên tiết diện cột 

được giảm từ dưới lên trên 

* Việc tính toán lựa chọn sơ bộ được tiến hành theo công thức: 

                                                F = 
b

N
k

R
  

     Trong đó :  

- N là lực dọc tính toán sơ bộ mà cột đó phải chịu, phụ thuộc vào diện tích 

truyền tải của mỗi cột (cột giữa ; cột biên) 

Xác định sơ bộ N : N=n*q*S  

Với n- số tầng nhà trong phạm vi mà dồn tải trọng về cột 

q- tải trọng phân bố đều trên sàn q= g+p 

    g:tĩnh tải của sàn truyền vào cột  

 g=809 KG/m2=8.09 KN/m2(lấy theo bảng thông kê tĩnh tải sàn, lấy giá trị 

max) 

    p hoạt tải sàn truyền vào cột, đối với nhà đặt máy VIETTEL lấy p=1 

T/m2=10 KN/m2 

q=8.09+10=18.09 KN/m2 

-  S  - diện tích chịu tải của cột, diện tích này gồm hai loại là trên đầu cột biên 

và trên đầu cột giữa.  

- Rb- cường độ chịu nén của bê tông cột. Bê tông cột cấp độ bền B25 

Rb=14.5MPa 

-  K- hệ số kể đến ảnh hưởng của mômen tác dụng lên cột. 

  K = 1.1-1.5; chọn k=1.2 

- F : là diện tích của cột 
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                          Diện truyền tải thẳng đứng vào cột giữa và cột biên 

- Cột giữa :  

N=7x18.09x8.7x7.5=8262.6KN 

3

8262.6
1.2* 0.34

29*10b

N
F k

R
    m

2
 

Tầng 1, 2, 3, 4     Tiết diện cột: bxh = 35x100 cm = 3500cm2 

Tầng  5, 6, 7   Tiết diện cột: bxh = 35x90 cm = 3150 cm2 

- Cột biên :  

N=7x18.09x8.7x6.2=5480.8KN 

3

5480.8
1.2* 0.23

29*10b

N
F k

R
    m

2
 

Tầng 1, 2, 3,4     Tiết diện cột: bxh = 35x70 cm = 2450cm2 

Tầng 5, 6, 7    Tiết diện cột: bxh = 35x60 cm = 2150 cm2 

 d.Chọn kích thước lõi 

Bề dày b của lõi cứng được chọn theo yêu cầu cấu tạo và yêu cầu để đảm bảo sự 

thuận lợi trong quá trình thi công. 

1 450
225

20 20
b h cm   . 

Trong đó:  - h là chiều cao tầng nhà, lấy: h = chiều cao tầng lớn nhất = 4,5m 

Vậy chọn bề dầy vách là: b = 25cm đối với thang máy chở người, h=20cm với vách 

hộp kĩ thuật. Với bề dầy được chọn thì việc thi công hoàn toàn có thể đảm bảo được 
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Mặt bằng kết cấu tầng điển hình 

 S 

SƠ ĐỒ KHUNG HÌNH HỌC TRỤC 2 

 

2.2. Tính toán tải trọng 

2.2.1. Tải trọng đứng 

      Tĩnh tải gây nội lực cho công trình bao gồm tải trọng bản 19ing, tải trọng các lớp 

hoàn thiện, tải trọng tƣờng xây. Việc tính tải trọng và các hệ số vƣợt tải theo TCVN 

2737 – 1995. 

2.2.1.1.Tĩnh Tải 

 

 

 

750x 2000

dw

+ 6.00

BAN CÔNG

+28.60

+ 6.00

+28.60
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            Tĩnh tải lớp sàn S1 đặt máy các tầng 2-4 

STT Các lớp vật liệu 
Dày 

(mm) 

TLR 

(Kg/m3) 

TT tiêu 

chuẩn 

Kg/m2) 

Hệ số 

vợt tải 

TT tính 

toán 

(Kg/m2) 

1 
Sàn nâng bằng nhôm cao 

1m 
  200 1.1 220 

2 Sàn BTCT dày 200 200 2500 500 1.1 550 

3 Vữa trát trần  #75, dày15 15 2000 30 1.3 39 

Tổng tĩnh tải 730  809 

 

Tĩnh tải lớp sàn S2 đặt máy các tầng 5-6 

STT Các lớp vật liệu 
Dày 

(mm) 

TLR 

(Kg/m3) 

TT tiêu 

chuẩn 

Kg/m2) 

Hệ số 

vợt tải 

TT tính 

toán 

(Kg/m2) 

1 

Sàn nâng bằng nhôm cao 

1m   200 1.1 220 

2 Sàn BTCT dày 200 200 2500 500 1.1 550 

3 Vữa trát trần  #75, dày15 15 2000 30 1.3 39 

Tổng tĩnh tải 730  809 

 

Tĩnh tải lớp sàn S2 khu PUBLICđặt máy các tầng 2-6 

STT Các lớp vật liệu 
Dày 

(mm) 

TLR 

(Kg/m3) 

TT tiêu 

chuẩn 

Kg/m2) 

Hệ số 

vợt tải 

TT tính 

toán 

(Kg/m2) 

1 Gạch lát GRANITE 15 2000 30 1.1 33 

2 Vữa XM lót #75 dày 20 20 2000 40 1.3 52 

3 Bản sàn BTCT dày200 200 2500 500 1.1 550 

4 

Trần thả xương nổi tấm sợi 

thoáng   20 1.3 26 

Tổng tĩnh tải   661 

 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC 

SVTH: ĐỖ VĂN PHÚC- LỚP: XD1301D 21 

Tĩnh tải lớp sàn phòng nguồn S4 các tầng 2-6 

STT Các lớp vật liệu 
Dày 

(mm) 

TLR 

(Kg/m3) 

TT tiêu 

chuẩn 

Kg/m2) 

Hệ số 

vợt tải 

TT tính 

toán 

(Kg/m2) 

1 Vữa trát trần  #75, dày15 15 2000 30 1.3 39 

2 Sàn BTCT dày 200 200 2500 500 1.1 550 

3 Vữa trát trần  #75, dày15 15 2000 30 1.3 39 

Tổng tĩnh tải   628 

Tĩnh tải lớp sàn ban công (BC) 

STT Các lớp vật liệu 
Dày 

(mm) 

TLR 

(Kg/m3) 

TT tiêu 

chuẩn 

Kg/m2) 

Hệ số 

vợt tải 

TT tính 

toán 

(Kg/m2) 

1 Gạch lát GRANITE 15 2000 30 1.1 33 

2 Vữa XM lót #75 dày 20 20 2000 40 1.3 52 

3 Bản sàn BTCT dày220 200 2500 500 1.1 550 

4 Trần thạch cao chịu nước   20 1.3 26 

Tổng tĩnh tải   661 

 

 Tĩnh tải sàn mái 

STT Các lớp vật liệu 
 Dày 

(mm) 

TLR 

(Kg/m3) 

TT tiêu 

chuẩn 

Kg/m2) 

Hệ số 

vợt tải 

TT tính 

toán 

(Kg/m2) 

1 Hai lớp gạch lá nem 40 1800 72 1.1 79.2 

2 

Cỗu gạch rỗng cao 310 vữa 

xây #50 310 1500 465 1.3 604.5 

3 

Bªt«ng chống thấm dày 50 

thép O 4 50 2200 110 1.1 121 

4 Sàn BTCT 200 2500 500 1.1 550 

5 Vữa trát trần  #75, dày15 15 2000 30 1.3 39 

Tổng tĩnh tải     1393.7 
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Tĩnh tải sàn sườn mái 

STT Các lớp vật liệu 
Dày 

(mm) 

TLR 

(Kg/m3) 

TT tiêu 

chuẩn 

Kg/m2) 

Hệ số 

vợt tải 

TT tính 

toán 

(Kg/m2) 

1 

Vữa XM cát vàng  #75, 

dày20 20 2000 40 1.3 52 

2 

Vữa tạo phẳng XM cát vàng  

#75 dày15 15 2000 30 1.3 39 

3 Bản BTCT dày 200 200 2500 500 1.1 550 

4 Vữa trát trần  #75, dày15 15 2000 30 1.3 39 

Tổng tĩnh tải   680 

2.2.1.2.Tải trọng tƣờng 

- Tường bao che: 

Tính trọng lượng cho 1m2 tường 220; gồm: 

+Trọng lưọng khối xây gạch:   g1= 1800.0,22.1,1 = 435,6 (kG/m2) 

+Trọng lượng lớp vữa trát dày1,5 mm: g2 = 1800x0,015x1,3 = 35,1 (kG/m2)      

+Trọng lượng 1 m2 tường g/c 220 là:  gtường = 435,6 + 35,1 = 470,7= 471 (kG/m2) 

Trọng lượng bản thân của các cấu kiện.  

Tính trọng lượng cho 1m2 tường 110; gồm: 

+Trọng lưọng khối xây gạch:   g1= 1800.0,11.1,1 = 217,8 (kG/m2) 

+Trọng lượng lớp vữa trát dày1,5 mm:  g2 = 1800x0,015x1,3 = 35,1 (kG/m2)      

+Trọng lượng 1 m2 tường g/c 110 là:  gtường = 217,8 + 35,1 = 252,9 = 253 (kG/m2) 

Trọng lượng bản thân của các cấu kiện.  

- Tính trọng lượng cho 1 m dầm: 

+ Với dầm kích thước 35x100: g = 0,35x1x2500x1,1 = 962,5 (kG/m) 

+ Với dầm kích thước 35x70: g = 0,35x0,7x2500x1,1 = 673,75 (kG/m) 

2.2.1.3 Hoạt tải sàn: 

 

Theo TCVN  2737-95 hoạt tải tiêu chuẩn tác dụng lên sàn là: 

Đối với phòng làm việc : q = 200 (kG/m2)  qtt = 200x1,2 = 240 (kG/m2) 

Đối với hành lang : q= 300  (kG/m2)  qtt = 300x1,2 = 360 (kG/m2) 
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Đối với WC: q = 200 (kG/m2)  qtt = 200x1,3 = 260 (kG/m2) 

Đối với tầng áp mái: qm¸i = 75 (kG/m2)  qm¸i tt = 75x1,3 = 97,5  (kG/m2) 

 

2.2.1.4.Tĩnh tải các lớp cầu thang 

STT Các lớp sàn 
Dày 

(mm) 

TLR   

(KG/m
3
) 

TT tiêu 

chuẩn 

(KG/m
2
) 

Hệ số 

vƣợt tải 

TT tính 

toán 

(KG/m
2
) 

1 Mặt bậc đá sẻ 20 2000 40 1.1 44 

2 Lớp vữa lót 20 1800 36 1.3 46.8 

3 Bậc xây gạch 75 1800 135 1.3 175.5 

4 Sàn BTCT 

chịu lực 

120 2500 300 1.1 330 

5 Lớp vữa chát 40 1800 72 1.1 79.2 

    583  675.5 

 

Kích thuớc thang bộ là 2750x4780 mm. Tải trọng do cầu thang phân bố lên dầm là: 

675.5x4.78/2=1614.445 KG/m
2 

2.2.1.5 Hoạt tải 

   - Dựa vào công năng sử dụng của các phòng và của công trình trong mặt bằng kiến 

trúc (đơn vị daN/m
2
) 

Các phòng tính năng  TTTC n TTtính toán 

       1. Phòng đặt máy   1000 

       2. Trực tầng  200 1.2 240 

       3. Phòng Vệ sinh 200 1.2 240 

       4. Sảnh, hành lang, cầu thang  300 1.2 360 

       5. Ban công 200 1.2 240 

       6. MÁI không sử dụng  75 1.3 97.5 

2.2.2 Tải trọng ngang 

  Tải trọng gió: 

Theo tiêu chuẩn TCVN 2737 - 95 với nhà dân dụng có chiều cao nhỏ hơn 40 m thì 

chỉ cần tính với áp lực gió tĩnh  
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áp lực tiêu chuẩn gió tĩnh tác dụng lên công trình được xác định theo công thức của 

TCVN 2737-95 

W = n.Wo. k.c.B  

Wo: Giá trị của áp lực gió đối với khu vực Hà Nội ; Wo = 95 (kG/m2) 

n: hệ số độ tin cậy;  = 1,2 

k: Hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao so với mốc chuẩn và dạng 

địa hình; hệ số này tra bảng của tiêu chuẩn 

c: Hệ số khí động lấy theo bảng của quy phạm. Với công trình có mặt bằng hình chữ 

nhật thì: Phía đón gió: c = 0,8  Phía hút gió: c = - 0,6 

  Phía đón gió : Wđ = 1,2. 95. k. 0,8 = 91,2 . k 

  Phía gió hút :  Wh = 1,2. 95. k. (- 0,6) = - 68,4 . k 

Như vậy biểu đồ áp lực gió  thay đổi liên tục theo chiều cao  mỗi tầng . 

Thiên về an toàn ta coi tải trọng gió phân bố đều trong các tầng : 

Tầng 1 hệ số k lấy ở cao trình +6m  nội suy ta có k = 0,904 

Tầng 2 hệ số k lấy ở  cao trình +9,8m  nội suy ta có k = 0,995 

Tầng 3 hệ số k lấy ở  cao trình +13,6m  nội suy ta có k = 1,03 

Tầng 4 hệ số k lấy ở  cao trình +17,4m  nội suy ta có k = 1,058 

Tầng 5 hệ số k lấy ở  cao trình +21,2m  nội suy ta có k = 1,086 

Tầng 6 hệ số k lấy ở cao trình +25m  nội suy ta có k = 1,105 

Tầng 7 hệ số k lấy ở cao trình +29,7m  nội suy ta có k = 1,13 

- Dồn tải trọng gió về khung K2 

Bảng tải trọng gió tác dụng lên công trình (kG/m2) 

Tầng 
Cao 
trình 

Hệ số 
K 

W®= 
91,2. k 

(kG/m2) 

Wh= 
68,4.k 

(kG/m2) 

q® = 
W® . 
3,7 

(kG/m) 

qh = 
Wh . 
3,7 

(kG/m) 

1 +6 0,904 82,445 61,83 305,047 228,771 

2 +9,8 0,995 90,744 68,058 335,753 251,815 

3 +13,6 1,03 93,936 70,452 347,563 260,672 

4 +17,4 1,058 96,49 72,367 357,013 267,758 

5 +21,2 1,086 99,043 74,282 366,46 274,843 

6 +25 1,105 100,78 75,582 372,886 279,653 

7 +29,7 1,13 103,056 77,292 381,307 285,98 
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Để thiên về an toàn trong quá trình thi công ta bỏ qua lực tập trung do tải trọng gió 

tác dụng tại mép của khung . 

Vậy tải trọng gió tác dụng lên khung chỉ bao gồm tải trọng phân bố q theo từng tầng. 

 Dồn tải trọng lên khung K2: 

Tải trọng tác dụng lên khung K2 sẽ bao gồm: 

Tải trọng do gió truyền vào cột dưới dạng lực phân bố  

Bảng phân phối tải trọng gió tác dụng lên công trình 

T

ầng 

Cao 

trình 
q® = W® . 3,7 (kG/m) qh = Wh . 3,7 (kG/m) 

1 +6 305,047 228,771 

2 +9,8 335,753 251,815 

3 +13,6 347,563 260,672 

4 +17,4 357,013 267,758 

5 +21,2 366,46 274,843 

6 +25 372,886 279,653 

7 +29,7 381,307 285,98 

 

*Tải trọng tập trung đặt tại nút: 

*S = nkWoBƩ Cihi = 1.2*1,13*95*7.5*Ʃ Cihi = 1111.5 Ʃ Cihi 

+Phía gió đẩy:     Sđ = 1111.5*0.8*0.9 = 800.28 (kG/m)  

 

+Phía gió hút:      Sh = 1111.5*0.6*0.9= 600.21 (kG/m) 

Tĩnh tải: 

1.Tầng 2 đến tầng 6: 

- Tải tam giác : qtđ = q  l1   

- Tải hình thang : qtđ = q  l1                         

- Tải hình chữ nhật : qtđ = q  l1   

Trong đó:    

q: tải phân bố trên diện tích sàn.  q = 809 kg/m2;   qmỏi = 1393,7 kg/m2
 ; qt= 514 

kg/m2 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC 

SVTH: ĐỖ VĂN PHÚC- LỚP: XD1301D 26 

1

2

3

7
5
0
0

7
5
0
0

1

2

3

7
5
0
0

7
5
0
0

8700870087008700

A C D E F
 

a. Tải phân bố 

* Nhịp A - C =C - D = D - E = E - F 

- Do sàn dạng hình thang 2 phía truyền vào: 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

 

0,71. .tt

sg g l q1 = 0.71 x 809 7.5= 4307.9 (kG/m) 

Tæng: qA-c  = qC-D  = qD-E   = qE-F  = 4307.9(kG/m) 

b. Tải tập trung: 

Tên tải trọng Công thức tính Kết quả 

Tính GA ( trục A)   

+Do sàn truyền vào (gsàn= 809(kG/m2) 

 

       809x7.5x7.5/4x0.71 

   

8077.4 (kg) 

 

+  Tường 220 (qt­êng = 471 (kG/m2) 

Tường có cửa nhân hệ số 0,7 

qt­êng x(h-hd)x lx0,7  

=471x3,37,50,7 
8160,1(kg) 

GA= GF = 16237.5(kg) 

Tính tải tập trung cho đầu tự do dầm cong 

son 
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+Do sàn ban cụng truyền vào (gsàn= 

809(kG/m2) 
  809x7.5/2x1.225/2x0.71 1319.2 (kg) 

Gbc  1319.2 (kg) 

Tính Gc( trục C)   

+ Sàn gsµn = 809(kG/m)2 

Sàn trong phòng tính 

giống phần trên của trục 

A 

 

8077.4(kg) 

 

 

 

GC=GD=GE = 8077.4(kG) 

a c d e f

8700 8700 8700 8700

4.31 T/m 4.31 T/m

16.238 t 8.077 t 8.077 t 8.077 t 16.8 t

4.31 T/m4.31 T/m1.32 t 1.32 t

 

 

 

2.Tầng mái: 

 - Tải tam giác : qtđ = q  l1   

- Tải hình thang : qtđ =q  l1                         

- Tải hình chữ nhật : qtđ = q  l1   

Trong đó:    

q: tải phân bố trên diện tích sàn.  =1393.7  (kG/m)  
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1

2

3
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0

1
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0
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8700870087008700

A C D E F
 

 

a. Tải phân bố 

* Nhịp A - C= C - D: 

- Do sàn dạng hình thang 2 phía truyền vào: 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

q =  0.71xqs  l1  = 0.71x1393,7  7,5 = 7421.5(kG/m) 

Tæng: qA-C  =qC-D  = 7421.5 (kG/m) 

* Nhịp D - E= E - F 

- Do sàn dạng hình thang 2 phía truyền vào: 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

q =  0.71xqs  l1  = 0.71x1393,7  7,5 = 7421.5(kG/m) 

-- Do trọng lượng tường gạch 0,22 cao 3,8 m: 

gt = 3,8 x 471= 1789,8 (kG/m) 

 

Tổng: qD-E  =qE-F  = 9211.3(kG/m) 
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b. Tải tập trung:  

Diện tích các ô sàn phân bố: 

Tên tải trọng Công thức tính Kết quả 

Tính GA ( trục A)   

+Do sàn truyền vào (gsàn= 1393.7(kG/m2) 

 

1393.7x7.5x7.5/4x0.71 

 

13915.2(kg) 

 

GA   13915.2(kG) 

Tính GB ( trục B)   

+ Sàn gsµn = 1393.7(kG/m)2 

Sàn trong phòng tính giống 

phần trên của trục A  

 

13915.2(kg) 

 

 

GC=GD=GE=GF = 13915.2(kG) 

1 2 3 4 5

8700 8700 8700 8700

7,42 T/m

13.91 t 13.91 t 13.91 t 13.91 t 13.91 tT

7, 42 T/m

9,21 T/m 9.21 T/m
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B. Hoạt tải: 

1. Tầng 1,3,5:  

a. Trường hợp hoạt tải 1: 

1

2

3

7
5
0
0

7
5
0
0

1

2

3

7
5
0
0

7
5
0
0

8700870087008700

a c d e 5

th 1
 

 

a.1. Tải phân bố: (phân bố dạng hình thang) 

* Nhịp A – C = D -  E: 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

 

P1 = P2 =  p  l1  =  0.71x240  7.5= 1278 (kG/m) 

a.2. Tải tập trung: 

* Tính PA  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       
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PA = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PC  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

 

PC   = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PD  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

 

PD   = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PE 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

  

PE = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

a c d e f

8700 8700 8700 8700

1.278 T/m 1.278 T/m

2,4 t 2,4 t 2,4 t 2,4 t
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b. Trường hợp hoạt tải 2: 

1

2

3
7

5
0
0

7
5

0
0

1

2

3

7
5

0
0

7
5

0
0

8700870087008700

34800

a c d e f

th 2
 

b.1. Tải phân bố: (phân bố dạng hình thang) 

* Nhịp C - D = E - F 

- Do sàn dạng hình thang 2 phía truyền vào: 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

p =0.71x p  l1  = 0.71x240  7.5 = 1278 (kG/m)  

Tæng: pC-D  =pE-F  = 1278 (kG/m) 

b.2. Tải tập trung:   

* Tính PC  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

PC = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 
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* TÝnh PD  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

PD   = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PE  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

 

PE   = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PF  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

 

PF = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

fedca

8700870087008700

1.278 T/m1.278 T/m

2.4 t2.4 t2.4 t2.4 t
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1. Tầng 2,4,6:  

a. Trường hợp hoạt tải 1: 

 

a.1. Tải phân bố:  

* Nhịp C - D = E - F 

- Do sàn dạng hình thang  2 phía truyền vào: 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

p = 0.71x p  l1  = 0.71x240  7.5 = 1278 (kG/m)  

Tæng: pC-D  =pE-F  = 1278 (kG/m) 

a.2. Tải tập trung:   

* Tính PC  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

PC = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PD  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

PD   = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PE  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

PE   = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PF 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K        
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PF = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

b. Trường hợp hoạt tải 2: 

b.1. Tải phân bố: ( dạng hình thang) 

* Nhịp A – C = D -  E: 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

P1 = P2 = 0.71x p  l1  =  0.71x240  7.5= 1278 (kG/m) 

a.2. Tải tập trung: 

* Tính PA 

 1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

 

PA = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PC 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K        

PC   = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PD  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

PD   0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 

* TÝnh PE  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

PE = 0.71x240x7.5x7.5/4 = 2396.25 (kG/m) 
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2. Tầng mái: 

2.1. Trường hợp hoạt tải 1: 
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a. Tải phân bố:  

* Nhịp A - C = D – E 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

pA-C =pD-E =0.71x p  l1  =  0.71x97,5  7.5 = 519.2(kG/m) 

b. Tải tập trung: 

* Tính PAm  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

PA = 0.71x97.5x7.5x7.5/4 = 973.5 (kG/m) 

* TÝnh PCm  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       
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PC   = 0.71x97.5x7.5x7.5/4 = 973.5 (kG/m) 

* TÝnh PDm 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K        

PD   = 0.71x97.5x7.5x7.5/4 = 973.5 (kG/m) 

* TÝnh PEm  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K        

PE = 0.71x97.5x7.5x7.5/4 = 973.5 (kG/m) 

a c d e f

8700 8700 8700 8700

0.52 T/m 0.52 T/m

0.97 t 0.97 t 0.97 t 0.97 t
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2.2.Trường hợp hoạt tải 2: 

a. Tải phân bố:  
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* Nhịp C - D = E - F 

- Do sàn dạng hình thang 2 phía truyền vào: 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

p =  p  l1  = 0.71x97.5  7.5 = 519.2 (kG/m)  

pC-D =pE-F =0.71x p  l1  =  0.71x97,5  7.5 = 519.2 (kG/m) 

b. Tải tập trung: 

* Tính PCm  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K       

PC = 0.71x97.5x7.5x7.5/4 = 973.5 (kG/m) 

* TÝnh PDm 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K        
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PD   = 0.71x97.5x7.5x7.5/4 = 973.5 (kG/m) 

 

* TÝnh PEm 

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K        

PE   = 0.71x97.5x7.5x7.5/4 = 973.5 (kG/m) 

 

* TÝnh PFm  

1

2

7,5
0,43

2 2.8,7

l

l
     

2 31 2. 0,71K        

PF = 0.71x97.5x7.5x7.5/4 = 973.5 (kG/m) 
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0.52 T/m0.52 T/m
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C. Đƣa số liệu vào chương trình tính toán kết cấu 

- Quá trình tính toán kết cấu cho công trình được thực hiện với sự trợ giúp của máy 

tính, bằng chương trình sap 2000. 

1. Chất tải cho công trình 

Căn cứ vào tính toán tải trọng, ta tiến hành chất tải cho công trình theo các trường 

hợp sau: 

-Trường hợp 1: Tĩnh tải. 

-Trường hợp 2: Hoạt tải 1 

-Trường hợp 3: Hoạt tải 2 

-Trường hợp 4: Gió trái 

-Trường hợp 5: Gió phải 
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2. Biểu đồ nội lực 

- Việc tính toán nội lực thực hiện trên chương trình sap 2000 

- Nội lực trong cột lấy các giá trị P, M3,V2 

3. Tổ hợp nội lực 

- Tổ hợp nội lực để tìm ra những cặp nội lực nguy hiểm nhất có thể xuất hiện ở mỗi 

tiết diện. Tìm hai loại tổ hợp theo nguyên tắc sau đây: 

a.Tổ hợp cơ bản1: Tĩnh tải + một hoạt tải ( có lựa chọn) 

b.Tổ hợp cơ bán 2: Tĩnh tải +0,9x( ít nhất hai hoạt tải) có lựa chọn 

- Tại mỗi tiết diện, đối với mỗi loại tổ hợp cần tìm ra 3 cặp nội lực nguy hiểm: 

* Mô men dương lớn nhất và lực dọc tương ứng ( Mmax và Nt ) 

* Mô men âm lớn nhất và lực dọc tương ứng ( Mmin và Nt ) 

 * Lực dọc lớn nhất và mô men tương ứng ( Nmax và Mt ) 

- Riêng đối với tiết diện chân cột còn phải tính thêm  lực cắt Q và chỉ lấy theo giá trị 

tuyệt đối  

- Căn cứ vào kết quả nội lực của từng trường hợp tải trọng, tiến hành tổ hợp tải trọng 

với hai tổ hợp cơ bản sau: 

+ Tổ hợp cơ bản 1: Bao gồm tĩnh tải và 1 hoạt tải bất lợi ( Hoạt tải sử dụng hoặc gió 

) 

+ Tổ hợp cơ bản 2: Bao gồm tĩnh tải + 0,9xhai hoạt tải bất lợi ( Hoạt tải sự dụng 

hoặc gió) 

- Sau khi tiến hành tổ hợp cần chọn ra tổ hợp nguy hiểm nhất cho từng tiết diện để 

tính toán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 3 
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TÍNH TOÁN DẦM 

 

 

Sơ đồ  khung trục 2 

    1.Cơ sở  tính toán 

Ta tính cốt thép dầm cho tầng có nội lực lớn nhất, dầm tầng mái (tầng 7) và dầm ban 

cụng rồi bố trí cho tầng còn lại. Với dầm nhịp AC, CD, DE, EF  ta chỉ cần tính cốt thép 

dầm  nhịp EF còn lại lấy thép dầm nhịp EF bố trí cho dầm nhịp còn lại. 

     1.1 .Vật liệu 

- Bê tông cấp độ bền B40: Rb =29 MPa= 29x103 KN/m2 =290 Kg/cm2 

     Rbt = 2,1 MPa=2,1x103 KN/m2=21 Kg/cm2 

- Cốt thép nhóm CI : Rs = 225 Mpa = 2250 Kg/cm2  ,Rsw = 175 Mpa  =1750 Kg/cm2   

- Cốt thép nhóm CII : Rs = 280 Mpa = 2800 Kg/cm2  ,Rsw = 225 Mpa  =2250 

Kg/cm2   

- Tra bảng phụ lục với bê tông B40,γb2 = 1;  

Thép CI :   ξR = 0,553; αR = 0,4 

  Thép CII :   ξR = 0,53; αR = 0,399 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC 

SVTH: ĐỖ VĂN PHÚC- LỚP: XD1301D 47 

 

   

 1.2 .Tính toán cốt thép dọc cho dầm 

Ta tính cốt thép dầm cho tầng có nội lực lớn nhất, dầm tầng mái (tầng 7) và dầm ban 

cụng rồi bố trí cho tầng còn lại. Với dầm nhịp AC, CD, DE, EF  ta chỉ cần tính cốt thép 

dầm  nhịp EF còn lại lấy thép dầm nhịp EF bố trí cho dầm nhịp còn lại. 

 

-.Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp EF  tầng 1, phần tử 78 (bxh=70x50 cm) 

Dầm nằm giữa 2 trục A&B có kích thước 70x50cm,nhịp dầm L=870cm. 

Nội lực dầm được xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 

chọn nội lực nguy hiểm nhất cho dầm để tính toán thép: 

- Giữa nhịp AB:  M+ = 22,46 (Tm);   Qtu=-0,7 (T) 

- Gối A:       M- = - 43,8 (Tm);      Qtu=-29,1 (T) 

- Gối B:       M- = - 37,9 (Tm).       Qtu=-29,1 (T) 

Do 2 gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt thép 

chung cho cả 2, M-  = - 43,8 (Tm). 

- Lực cắt lớn nhất: Qmax = -29,1 (T). 

a) Tính cốt thép chịu mômen âm: 

- Lấy giá trị mômen M- = - 43,8 (Tm) để tính. 

- Tính với tiết diện chữ nhật 70 x 50 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 50 - 4 =46 (cm). 

- Tính hệ số:         
4

2 2

43,8 10
0,01 0,429

290 70 46
m R

ob

M x

R bh x x
 

        0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,01 0,995m x
        

    

 


  
 

4
243,8.10

34,17
280 0,995 46s

s o

M
A cm

R h
 

- KiÓm tra:       min 0,05
34,17

.100% 1,062% %
. 70 46
s

o

A

b h x
 

min < <max = 3% 

-> Chọn thép 628cã As=36,94 (cm2).    
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b) Tính cốt thép chịu mômen dương: 

- Lấy giá trị mômen M = 22,46 (Tm)  để tính. 

- Với mômen dương, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 20 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 

- Bề rộng cánh đưa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vươn của bản cánh Sc không vượt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(7,5-0,35)=3,575m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 8,7/6= 1,4 m. 

Lấy Sc= 1,0 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,7+ 2x1,0= 2,7 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 290x270x20x(46- 0,5x20) 

Mf =56376000 (kGcm)= 563760(kGm)=563,760(Tm). 

Có Mmax= 22,46 (Tm) < Mf=155,250 (Tm).Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính 

toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 270 cm;  h=50 cm. 

Ta có:  


    
 

4

2 2

22,46 10
0,005 0,429

280 70 46
m R

ob

M

R bh
 

        0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,005 0,997m x  

 


  
 

4
222,46.10

17,49
280 0,997 46s

s o

M
A cm

R h
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :       min

17,49
.100% 0,54% 0,05%

. 70 46
s

o

A

b h x
 

Chọn thép: 425 có As=19,63 (cm2).    

c) Tính toán cốt đai cho dầm:  

- Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt lớn nhất xuất hiện trong dầm:  Qmax= -

29,1 (T)  

- Bê tông cấp độ bền B40 có:  Rb =29 MPa= 290  kG/cm2 

  Eb = 2,7x 104 MPa ;  Rbt = 2,1 MPa= 21 kG/cm2 

- Thép đai nhóm CI có: Rsw = 175 MPa = 1750 kG/cm2 ; Es = 2,1x 105 MPa 

- Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 

g=gA-B+gd =13915.2+(0,7x0,5x2500x1,1)=14877,7kG/m)=148,8(kG/cm). 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC 

SVTH: ĐỖ VĂN PHÚC- LỚP: XD1301D 49 

p=p2=1278(kG/m)=12,78( kG/cm). 

giá trị q1=g+0,5p= 148,8+ (0,5x12,78)=155,19( kG/cm). 

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông : (bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục nên 

n =0;  f
=0 vì tiết diện là hình chữ nhật). 

 Qb min=    03 .(1 ) .nb f btR b h = 0,6x(1+0+0)x21x70x46 =40572 ( kG) 

-> Qmax= 29,1 (T) < Qb min= 40,57 (T). 

-> Bê tông đủ chịu cắt, không cần phải tính cốt đai chịu lực cắt. 

+) Khoảng cách cốt đai cấu tạo:  

 Dầm có h= 50 cm > 45 cm -> s ct =min (h/3;50 cm)=min (16,67;50) =16,67 (cm) 

.                                             -> s ct = 20 cm 

+) Giá trị smax : 

  
 




2
04

max

(1 )

Q

nb bt

max

R bh
s

 
 

    


21,5 (1 0) 21 70 46

29100
=160,33 (cm). 

- s = min (s ct ; smax)= min ( 20 ; 160,33) = 20 (cm). 

Chọn s = 15 cm = 150mm. Ta bố trí 8 a150 trong đoạn L/4=8,7/4=1,45m  ở 2 đầu 

dầm. 

- Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính:  

 
1 1

0,3. . . . . ow b b
Q R bh  

 + 
1w

=
5

1 4

. 2,1 10 2 0,503
1 5 1 5

. 2,7 10 25 15 
s sw

w

b

E n a

E b s
  

       
 

=1,104 < 1,3. 

 +   
1

1
bb

R = 1- 0,01x11,5=0,885 

->  
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh = 0,3x1,104x0,885x115x25x56=47191,032(kG) 

Ta thÊy Qmax= 29,1(T) <  
1 1

0,3. . . . . ow b b
R bh = 47,191 (T), nên dầm không bị phá 

hoại do ứng suất nén chính. 

- Đặt cốt đai cho đoạn dầm giữa nhịp: h=700 >300 mm. 

-> s ct =min (3h/4;500)= min (525;500) 

Chọn s=250mm bố trí trong đoạn L/2=8.7/2=4,35m ở giữa dầm. 
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Cắt dầm 78 

 

- Tính toán cốt thép dọc cho dầm nhịp EF  tầng 6, phần tử 83 (bxh=70x50 cm) 

Dầm nằm giữa 2 trục E&F có kích thước 70x50cm,nhịp dầm L=870cm. 

Nội lực dầm được xuất ra và tổ hợp ở 3 tiết diện. Trên cơ sở bảng tổ hợp nội lực, ta 

chọn nội lực nguy hiểm nhất cho dầm để tính toán thép: 

- Giữa nhịp AB:  M+ = 39,6 (Tm);   Qtu=-3,14 (T) 

- Gối A:       M- = - 75,53 (Tm);      Qtu=-49,55 (T) 

- Gối B:       M- = - 48,56 (Tm).       Qtu=43,47(T) 

Do gối A có mômen lớn hơn nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để tính cốt thép 

chung cho cả 2 gối,      M-  = - 75,53 (Tm). 

- Lực cắt lớn nhất: Qmax = -49,55 (T). 

a) Tính cốt thép chịu mômen âm: 

- Lấy giá trị mômen M- = - 75,53 (Tm) để tính. 

- Tính với tiết diện chữ nhật 70 x 50 cm. 

- Chọn chiều dày lớp bảo vệ  a = 4cm - >h0= h - a = 50 - 4 =46 (cm). 

- Tính hệ số:         
4

2 2

75,53 10
0,0176 0,429

290 70 46
m R

ob

M x

R bh x x
 

        0,5(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,0176 0,991m x
        

    

 


  
 

4
275,53.10

57,17
280 0,991 46s

s o

M
A cm

R h
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- KiÓm tra:       min 0,05
46,72

.100% 1,4% %
. 70 46
s

o

A

b h x
 

min < <max = 3% 

-> Chọn thép 628 +  425 có As=56,58 (cm2).    

b) Tính cốt thép chịu mômen dương: 

- Lấy giá trị mômen M = 39,6 (Tm)  để tính. 

- Với mômen dương, bản cánh nằm trong vùng chịu nén.  

Tính theo tiết diện chữ T với hf= hs= 20 cm. 

- Giả thiết a=4 cm, từ đó h0= h - a =50 - 4 = 46 (cm). 

- Bề rộng cánh đưa vào tính toán :  bf = b + 2.Sc 

- Giá trị độ vươn của bản cánh Sc không vượt quá trị số bé nhất trong các giá trị sau: 

 + 1/2 khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5x(7,5-0,35)=3,575m 

 + 1/6 nhịp tinh toán của dầm: 8,7/6= 1,4 m. 

Lấy Sc= 1,0 m. Do đó: bf= b+ 2xSc= 0,25+ 2x1,0= 2,25 m 

- Xác định vị trí trục trung hoà:   

  Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 115x225x12x(56- 0,5x12) 

Mf =15525000 (kGcm)= 155250(kGm)=155,250(Tm). 

Có Mmax= 7,51 (Tm) < Mf=155,250 (Tm).Do đó trục trung hoà đi qua cánh, tính 

toán theo tiết diện chữ nhật  b= bf = 225 cm;  h=60 cm. 

Ta có:  


    
 

4

2 2

7,51 10
0,0093 0,429

11,5 225 56
m R

ob

M

R bh
 

        0,5.(1 (1 2 ) 0,5. 1 1 2 0,0093 0,995m x  

 


  
 

4
27,51.10

4,81
280 0,995 56s

s o

M
A cm

R h
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :       min

4,81
.100% 0,343% 0,05%

. 25 56
s

o

A

b h x
 

Chọn thép: 425 có As=19,63 (cm2).    

c) Tính toán cốt đai cho dầm:  

- Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt lớn nhất xuất hiện trong dầm:   

Qmax= 9,71 (T) < Qmax= 14,06 (T) tính cho dầm nhịp AB  tầng 7, phần tử 84 

(bxh=70x50 cm) 
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- Chọn s =15 cm =150mm. Ta bố trí 8 a150 trong đoạn L/4=8,7/4=1,65m  ở 2 đầu 

dầm. 

- Chọn s=250mm bố trí trong đoạn L/2=6/2=3m ở giữa dầm. 

 

 

Cắt dầm 83 
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Chương 4 

TÍNH TOÁN CỘT 

1.Vật liệu:  

- Bê tông cấp độ bền B40: Rb =29 MPa= 290 Kg/cm2     

     Rbt = 2,1 MPa=21 Kg/cm2    

- Cốt thép nhóm CI : Rs = 225 Mpa = 2250 Kg/cm2  ,Rsw = 175 Mpa  =1750 Kg/cm2   

- Cốt thép nhóm CII : Rs = 280 Mpa = 2800 Kg/cm2  ,Rsw = 225 Mpa  =2250 

Kg/cm2   

- Tra bảng phụ lục với bê tông B40,γb2 = 1;  

  Thép CI :   ξR = 0,553; αR = 0,4 

  Thép CII :   ξR = 0,53; αR = 0,399 

2. Tính toán cốt thép cột :  

Ta tính cốt thép cột tầng 1 bố trí cho tầng 1,2,3,4 ; tính cốt thép cột tầng 5 bố trí cho 

tầng 5,6,7. Với cột tầng 1,tầng 5 , ta chỉ cần tính cốt thép cột trục E,  F  còn lại lấy cốt 

thép cột trục A, C lần lượt lấy theo cốt thép trục E, F 

2.1. Tính cột trục F 

2.1.1. Phần tử 36 tầng 1, (kích thước 35x100x704 cm với chiều sâu chôn cột là 

105cm)  

- Cột có tiết diện bh = (35x70)cm với chiều cao là : 7,04m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7H = 0,77.04 = 4,928 m =492,8 cm. 

- Độ mảnh 
492,8

7,04
70

ol

h
     < 8 nên ta bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

 ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

704

600
;
70

30
)  = 2,3 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 ( M max)≡(e max)    : M = -13,31 (Tm) ;   N = -365,6 (T) 

+ Cặp 2 ( N max):  M = 5,99(Tm) ;   N = -370,2 (T) 

+ Cặp 3 M, N cùng lớn : M = -12,4 (Tm); N = -369,2 (T) 

- Ta tính toán cột theo phương pháp tính cốt thép đối xứng. 
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 - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a’= 6cm  

h0 = h - a = 70 - 6 = 64 cm ;  

Za = ho- a = 64 - 6 = 58 cm. 

*Tính với cặp 1:  M = -13,31 (Tm) 

                            N = -365,6 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

13,31

365,6
= 0,04m = 4cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(4 ; 2,3) = 4cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x4 + 0,5x70 - 6 = 33 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3365,6 10

36,02
. 290 35b

N
x

R b


  


 (cm). 

+ Bê tông B40, thép CII -> ξR= 0,53=> ξRxh0 =0,53 x70 = 37,1 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp 2a’ ≤ x ≤ ξRxh0 thì chiều cao vùng chịu nén là x 

 + Diện tích cốt thép dọc đƣợc xác định theo công thức : 

As = As’= 0)( 05

.sc a

xN e h

R Z


=

)365600(33 0,5 36,02 70

2800.58

x 
 

As= As’=-42,75 (cm2) 

*Tính với cặp 2: M = -5,99 (Tm);  

 N = -370,2(T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M = 
5,99

0,016
370,2

m = 1,6 cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(1,6 ; 2,3) = 2,3 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x2,3 + 0,5x70 - 6 = 31,3(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3370,2 10

36,47
. 290 35b

N
x

R b


  


 (cm). 

+ Bê tông B40, thép CII -> ξR= 0,53=> ξRxh0 =0,53x70 = 37,1 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp 2a’ ≤ x ≤ ξRxh0 thì chiều cao vùng chịu nén là x 

 + Diện tích cốt thép dọc đƣợc xác định theo công thức : 

  As = As’= 0)( 05

.sc a

xN e h

R Z


=

)370200(31,3 0,5 36,47 70

2800.58

x 
 

As= As’=-46,65 (cm2) 
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ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC 

SVTH: ĐỖ VĂN PHÚC- LỚP: XD1301D 56 

*Tính với cặp 3: M = -12,4 (Tm);  

 N = -369,2 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M = 
12,4

362,9
= 0,034 m =3,4 cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(3,4; 2) = 3,4 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x3,4 + 0,5x70 - 6 = 32,4(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3362,9 10

35,75
. 290 35b

N
x

R b


  


 (cm). 

+ Bê tông B40, thép CII -> ξR= 0,53=> ξRxh0 =0,53x70 = 37,1 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp 2a’ ≤ x ≤ ξRxh0 thì chiều cao vùng chịu nén là x 

 + Diện tích cốt thép dọc đƣợc xác định theo công thức : 

As = As’= 0)( 05

.sc a

xN e h

R Z


=

)362900(32,4 0,5 35,75 70

2800.58

x 
 

As= As’=-44,1 (cm2) 

=> Do cốt thép âm nên ta bố trí thép theo cấu tạo 

- Xác định As theo min  

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh  

 
429,7

0,288 0,288 35

o ol l

r b x
    = 42,6 

  (35 83) -> min =0,2% 

     Theo công thức : 

                                
% .100% .100%

35 64
0,2%s s

o

A A

bh x
   

 

=> As = 4,48 cm2  

Chọn thép: - Vì b> 200mm => nên chọn As tối thiểu bằng 216 

- t  < 3%  

 Vậy có thể chọn thép 4  28 có As= 24,63 cm2 

 

+ Hàm lượng cốt thép:  

 
min

24,36
% .100% .100 1,1%

35 64
0,1%s

o

A

bh x
     
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 t= max

2 2 24,36
.100% .100 2,2%

35 64
3%s

o

A x

bh x
    

 

Vậy, tiết diện cột với  As=As ‘= 22,88 (cm2)  

chọn  428cã As= 24,63 (cm2)  

 

Cắt cột trục F (tầng 1,2,3,4) 

 

                      

2.2.2.Phần tử 40, tầng 5, (kích thước 35x60x380 cm)  

- Cột có tiết diện bh = (3560)cm với chiều cao là : 3,8m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7H = 0,73,8 = 2,66 m =266 cm. 

- Độ mảnh 
266

4,43
60

ol

h
     < 8 nên ta bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  

ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

380

600
;
60

30
)  = 2 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1 ( M max)≡(e max)    : M = -17,48 (Tm) ;   N = -161,16 (T) 

+ Cặp 2 ( N max):  M = 15,2 (Tm) ;   N = -164,46 (T) 
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+ Cặp 3  M, N cùng lớn : M = -16,76 (Tm); N = -162,27 (T) 

- Ta tính toán cột theo phương pháp tính cốt thép đối xứng. 

 - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a’= 6cm  

   h0 = h - a = 60 - 6 = 54 cm ;  

        Za = ho- a = 54 - 6 = 48 cm. 

*Tính với cặp 1:  M = -17,48 (Tm) 

                           N = -161,16 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

17,48

161,16
= 0,108m = 10,8cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(10,8 ; 2) = 10,8 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x10,8 + 0,5x60 - 6 = 34,8 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3161,16 10

15,88
. 290 35b

N
x

R b


  


 (cm). 

+ Bê tông B40, thép CII -> ξR= 0,53=> ξRxh0 =0,53 x54 = 28,62 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp 2a’ ≤ x ≤ ξRxh0 thì chiều cao vùng chịu nén là x 

 + Diện tích cốt thép dọc đƣợc xác định theo công thức : 

As = As’= 0)( 05

.sc a

xN e h

R Z


=

)161160 (34,8 0,5 15,88 60

2800.48

x x 
 

As= As’=-20,7 (cm2) 

*Tính với cặp 2: M = 15,2 (Tm); 

  N = -164,46(T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M = 
15,2

0,092
164,46

m = 9,2 cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(9,2 ; 2) = 7,3 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x9,2 + 0,5x60 - 6 = 33,2(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3164,46 10

16,2
. 290 35b

N
x

R b


  


 (cm). 

+ Bê tông B40, thép CII -> ξR= 0,53=> ξRxh0 =0,53x54 = 28,62 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp 2a’ ≤ x ≤ ξRxh0 thì chiều cao vùng chịu nén là x 

 + Diện tích cốt thép dọc đƣợc xác định theo công thức : 
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As = As’= 0)( 05

.sc a

xN e h

R Z


=

)164460 (33,2 0,5 16,2 60

2800.48

x x 
 

As= As’=-22,88 (cm2) 

 

*Tính với cặp 3: M = -16,76 (Tm); 

  N = -162,27 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M = 
16,76

162,27
= 0,103 m =10,3 cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(10,3; 2) = 10,3 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x10,3 + 0,5x60 - 6 = 34,3(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3164,46 10

16,2
. 290 35b

N
x

R b


  


 (cm). 

+ Bê tông B40, thép CII -> ξR= 0,53=> ξRxh0 =0,53x54 = 28,62 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp 2a’ ≤ x ≤ ξRxh0 thì chiều cao vùng chịu nén là x 

 + Diện tích cốt thép dọc đƣợc xác định theo công thức : 

As = As’= 0)( 05

.sc a

xN e h

R Z


=

)162270 (34,3 0,5 16,2 54

2800.48

x x 
 

As= As’=-21,24 (cm2) 

 

 => Do cốt thép âm nên ta bố trí thép theo cấu tạo 

- Xác định As theo min  

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh  

 
266

0,288 0,288 35

o ol l

r b x
    = 26,3 

  (17 35) -> min =0,1% 

     Theo công thức : 

                                
% .100% .100%

35 54
0,1%s s

o

A A

bh x
   

 

=> As = 1,89 cm2  

Chọn thép: - Vì b> 200mm => nên chọn As tối thiểu bằng 216 = 4,02 cm
2 

- t  < 3%  

 Vậy có thể chọn thép 4  28 có As= 24,63 cm2 
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+ Hàm lượng cốt thép:  

 
min

24,36
% .100% .100 1,28

35 54
0,1%s

o

A

bh x
     

 

 

 t= max

2 2 24,36
.100% .100 2,57%

35 54
3%s

o

A x

bh x
    

 

Vậy, tiết diện cột với  As=As ‘= 22,88 (cm2)  

chọn  428cã As= 24,63 (cm2)  

 

Cắt cột trục F (tầng 5,6,7) 

 

 

2.2 Tính cột trục E 

2.2.1. Phần tử 29, tầng 1, (kích thước 35x100x704 cm với chiều sâu chôn cột là 

105cm)  

- Cột có tiết diện bh = (35100)cm với chiều cao là : 7,04m. 

 chiều dài tính toán: l0 = 0,7H = 0,77,04 = 4,928 m =492,8 cm. 

- Độ mảnh 
429,8

4,298
100

ol

h
     < 8 nên ta bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc. 

- Lấy hệ số ảnh hưởng của uốn dọc:  = 1. 

- Độ lệch tâm ngẫu nhiên:  
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ea = max(
1

600
H ;

1

30  
hc) = max(

704

600
;
100

30
)  = 3,33 (cm).

 

- Từ bảng tổ hợp ta chọn ra cặp nội lực nguy hiểm nhất: 

+ Cặp 1  ( M max)≡(e max)   : M = 18 (Tm) ;   N = -459,3 (T) 

+ Cặp 2 ( N max):  M = 0,6 (Tm) ;   N = -561,27 (T) 

+ + Cặp 3  M, N cùng lớn  : M = -17 (Tm); N = -505,65 (T) 

- Ta tính toán cột theo phương pháp tính cốt thép đối xứng. 

 - Giả thiết chiều dày lớp bảo vệ cốt thép chọn a = a’= 6cm  

h0 = h - a = 100 - 6 = 94cm ;  

Za = ho- a = 94 - 6 = 88 cm. 

*Tính với cặp 1:  M = 18 (Tm) 

                           N = -459,3 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M
= 

18

459,3
= 0,0391m =3,91cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(3,91 ; 3,33) = 3,91 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x3,91 + 0,5x100 - 6 = 47,91 (cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3459,3 10

45,25
. 290 35b

N
x

R b


  


 (cm). 

+ Bê tông B40, thép CII -> ξR= 0,53=> ξRxh0 =0,53 x94 = 49,82 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp 2a’ ≤ x ≤ ξRxh0 thì chiều cao vùng chịu nén là x 

 + Diện tích cốt thép dọc đƣợc xác định theo công thức : 

As = As’= 0)( 05

.sc a

xN e h

R Z


=

)459300 (47,91 0,5 45,25 94

2800.88

x x 
 

As= As’=-43,74 (cm2). 

*Tính với cặp 2: M = 0,59 (Tm) 

  N = -561,3(T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M = 
0,6

0,0001
561,3

m = 0,1 cm . 

+ e0 = max(e1,ea) =max(0,1 ; 3,33) = 3,33 cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x3,33+ 0,5x100 - 6 = 47,33(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3561,3 10

55,3
. 290 35b

N
x

R b


  


 (cm). 
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+ Bê tông B40, thép CII -> ξR= 0,53=> ξRxh0 =0,53x94= 49,82 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé x=55,3(cm) > ξRxh0= 48,23 (cm) 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách : 

X = 
02

0

0

1
.

1 50

R
R h

e

h




 
 

 
 

         

X = 
2

1 0,53
0,53 .94

3,33
1 50

94

 
 

 
  

  
  

  

                       X = 91,4 

 As’=
 0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z


=

 561300 47,33 290 35 91,4 94 0,5 91,4

2800 88

x x x x x

x


 

As= As’=-74,03 (cm2). 

 

*Tính với cặp 3: M = 17 (Tm);  

 N = -505,65 (T). 

+ Độ lệch tâm ban đầu: e1 = 
N

M = 
17

505,65
= 0,0336m =3,36 cm . 

+ e0 = max(e1,ea)=max(3,36; 3,33) = 3,36cm. 

+ Độ lệch tâm   e =  .e0 + 0,5.h - a = 1x3,36 + 0,5x100 - 6 = 47,36(cm). 

+ Chiều cao vùng nén: 
3505,56 10

49,8
. 290 35b

N
x

R b


  


 (cm). 

+ Bê tông B40, thép CII -> ξR= 0,53=> ξRxh0 =0,53x94 = 49,28 (cm). 

+ Xảy ra trường hợp nén lệch tâm bé x > ξRxh0 

+ Xác định lại x: Tính chính xác x bằng cách : 

X = 
02

0

0

1
.

1 50

R
R h

e

h




 
 

 
 

         
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X = 
2

1 0,53
0,53 .94

3,36
1 50

94

 
 

 
  

  
  

  

                                         X = 91,3 

As’=
 0 0,5

.

b

sc a

bxNe R h x

R Z


=

 505650 47,36 290 35 91,3 94 0,5 91,3

2800 88

x x x x x

x


 

As= As’= -84,65 (cm2). 

=> Do cốt thép âm nên ta bố trí thép theo cấu tạo 

- Xác định As theo min  

+ Xác định giá trị hàm lượng cốt thép tối thiểu theo độ mảnh  

 
429,8

0,288 0,288 35

o ol l

r b x
    = 42,6 

  (35 83) -> min =0,2% 

     Theo công thức : 

                                
% .100% .100%

35 94
0,2%s s

o

A A

bh x
   

 

=> As = 6,58 cm2  

Chọn thép: - Vì b> 200mm => nên chọn As tối thiểu bằng 216 = 4,02 cm
2 

- t  < 3%  

 Vậy có thể chọn thép 6  28 có As= 36,94 cm2 

 

+ Hàm lượng cốt thép:  

 
min

36,94
% .100% .100% 1,1%

35 94
0,1%s

o

A

bh x
     

 

 

 t= max

2 2 36,94
.100% .100% 2,2%

35 94
3%s

o

A x

bh x
    

 

Vậy, tiết diện cột với  As=As ‘= 36,94 (cm2)  

chọn  628cã As= 36,94 (cm2)  
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Cắt cột trục E (tầng 1,2,3,4) 

3. Chiều dài neo cốt thép ở nút khung 

- Đỉnh cột tầng mái: 

    + Cột trục F 

        Có Mmax=334.6 KN.m, N=313.6 KN→eo=M/N=334.6/313.6=1.07 m 

                 →eo/h=1.07/4=0.27, 0.25≤eo≤0.5 

    + Thép chịu momen âm đƣợc neo cách mép dƣới dầm một đoạn lan xác định theo 

công thức sau: 

          ( )s
an an an

b

R
l d

R
   

     + Đối với thép chịu kéo trong bêtông chịu kéo có  

                0.7, 11, 20, 250an an an anl mm       

               
280

( ) (0.7 11)25 649,9
13

s
an an an

b

R
l d mm

R
       

        Và không nhỏ hơn 20 25 500an anl d x mm     

→ lấy lan=650 mm 
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    + Cột trục D 

        Có Mmax=278.4 KN.m, N=356.1 KN→eo=M/N=278.4/356.1=0.782 m 

                 →eo/h=0.782/4=0.195, eo≤0.25 

    + Thép chịu momen âm đƣợc neo cách mép trên dầm một đoạn lan xác định theo 

công thức sau: 

          ( )s
an an an

b

R
l d

R
   

     + Đối với thép chịu kéo trong bêtông chịu kéo có  

               0.7, 11, 20, 250an an an anl mm       

               
280

( ) (0.7 11)25 649,9
13

s
an an an

b

R
l d mm

R
       

        Và không nhỏ hơn 20 25 500an anl d x mm     

→ lấy lan=650 mm 

- Với thép chịu momem dƣơng lấy doạn neo ls ≥10d 
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Chƣơng 5 

TÍNH TOÁN BẢN SÀN 

3.1 Số liệu tính toán 

3.1.1 Vật liệu sử dụng 

 Vật liệu: Bêtông B20 có Rb = 11.5MPa , Rbt = 0,95 MPa.  

               Cốt thép nhóm AI có Rs = R’sw = 225MPa. 

3.1.2 Tải trọng tính toán 

* Tính toán sàn phòng đặt máy S1  

 - Tĩnh tải tác dụng: 809  kG/m
2
          

 - Hoạt tải tác dụng : 1000 kG/m
2
      

 Tổng tải trọng toàn phần: g = 809+ 1000 =  1809 kG/m
2
  .    

* Tính toán sàn ban công BC  

 - Tĩnh tải tác dụng: 661  kG/m
2
          

 - Hoạt tải tác dụng :1,2.200=240 kG/m
2
      

 Tổng tải trọng toàn phần: g = 661+ 240 =  901 kG/m
2
  .   

3.1.3. Mặt bằng kết cấu công trình: 
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3.2. Xác đinh nội lực 

Căn cứ vào mặt bằng kết cấu tiến hành tính toán nội lực và cốt thép cho các phòng sau: 

- Sàn phòng S1 kích thƣớc: 8,7x7,5m 

- Sàn BC kích thƣớc: 2,45x8,7m 

3.2.1 Tính toán nội lực sàn S1 kích thƣớc 7,5x8,7m 

Bản liên kết cứng với dầm theo các phƣơng. Sơ đồ tính của bản là bản liên tục 

tính theo sơ đồ khớp dẻo, chịu lực theo 2 phƣơng do có tỉ số kích thƣớc theo 2 phƣơng 

là: 8,7/7,5 = 1,16< 2. 

Nhịp tính toán của ô bản: 

         l1 =  7,5 - 0,35 + 0,13 = 7,28 m 

         l2 =  8,7 - 0,35 + 0,13 = 8,48 m  

Theo mỗi phƣơng của ô bản cắt ra một rải rộng b = 1 m.Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ. 

 

Phƣơng trình tính nội lực: 

   
2

b 1 2 1
1 A1 B1 2 2 A2 B2 1

q .l (3.l l )
2.M M M .l 2.M M M .l

12

 
       

 

2

b 1 2 1
1

1 1 2 2 2 1

q .l .(3 l l )
M

12. 2 A B .l (2. A B ).l

 
 

        

 

Với:  
2 Ai Bi

i i

1 1 1

M M M
,  A ,   B

M M M
     

Dựa vào tỉ số r = l2/l1, tra bảng ta đƣợc các tỉ số trong bảng: 

 

 

2

sơ đồ tính toán bản kê bốn cạnh.

l

M

M

M

l

a2

a1

M

M

b1

1 M
a2

a2
2

1

b2

a1

M

a1M

2
M

b1

Mb2

2b

M

b1M
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Các tỉ số mômen để tính bản kê 4 cạnh theo sơ đồ khớp dẻo 

r = l2/l1 θ A1 và B1 A2 và B2 

1,16 0,94 1,24 1,08 

Thay các tỉ số vào phƣơng trình: 

 

 

2

b 1 2 1
1

1 1 2 2 2 1

2

q .l .(3.l l )
M

12. 2 A B .l (2. A B ).l

18,09.7,28 .(3.8,48 7,28)
          21,246 KN.m

12 2 1,24 1,24 .8,48 (2.0,94 1,08 1,08).7,5

         


 

       


 

        

 

Vậy trị số mômen tại mép và giữa bản theo các phƣơng là:  

1

2 1

A1 B1 1 1

A2 B2 2 1

M  21,246KN.m

M M 0,94 21,246 19,971  KN.m

M M B M 1,24 21,246 26,345 KN.m

M M A M 1,08 21,246 22,946  KN.m




    


        
         

 

3.2.2 Tính toán nội lực sàn ban công  

Nhịp tính toán của ô bản: 

        L2  =  8,7 - 0,35 + 0,13  = 8,48 (m). 

        L1 = 2,45 - 0,35 - 0,3    = 1,8 (m). 

       2

1

8,48
4,71 2

1,8

l

l
   Bản làm việc nhƣ bản loại dầm  

       Cắt một dải bản bề rộng 1m tính toán nhƣ dầm theo phƣơng cạnh ngắn 

       Tính momen âm 

                     
2 2

2

9,01.1,8
3,65 .

8 8

ql
M KNm  

 

       Tính momen Dƣơng:                     

                   
 

2 2

1

9,01.1,8
1,82 .

16 16

ql
M KNm    
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3.3. Tính toán cốt thép 

3.3.1. Tính toán cốt thép sàn phòng S1 (Sàn 8,7x7,5m). 

 

a) Tính cốt thép chịu lực theo phƣơng cạnh ngắn ( L1 =  7,5 m ). 

Giả thiết a01 = a’01 =2 cm. h01 = h’01 = hs – a01 = 20 – 2 = 18 cm. 

- Cốt thép chịu mômen dƣơng: M1 = 21,246KN.m 

1
m 2 2

b 01

M 212460
0,05

R b h 115 100 18
   

   
 

m  1- 1 2 1 1 2 0,05 0,051        
 

2b o
s

s

.R .b.h 0,051x115x100x18
A 4,692  cm

R 2250


    

Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

0

4,692
% .100 .100 0,26(%) min 0,1(%)

. 100.18

sA

b h
       

- Ta chon thép 10 a110, có As = 7,14 cm2:  

- Chọn 10a110 có AS chän=7,14cm2 >Asyc = 4,692 cm2 

 Thoả mãn yêu cầu. 

Vậy trong 1m chiều rộng bản bố trí cốt thép chịu momen dƣơng theo 2 phƣơng 

có 810 với khoảng cách a=110mm 

 - Cốt thép chịu mômen âm: MA1 = M
 

B1 = -29,345 KN.m 
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1
m 2 2

b 01

M 263450
0,07

R b h 115 100 18
   

   
 

m  1- 1 2 1 1 2 0,07 0,072        
 

2b o
s

s

.R .b.h 0,072x115x100x18
A 6,624  cm

R 2250


    

0

6,624
% .100 .100 0,368(%) min 0,1(%)

. 100.18

sA

b h
       

- Ta chon thép 10 a110, có As = 7,14 cm2:  

- Chọn 6a200 có AS chän=7,14cm2 >Asyc = 6,624 cm2 

 Thoả mãn yêu cầu. 

Vậy trong 1m chiều rộng bản bố trí cốt thép chịu momen dƣơng theo 2 phƣơng 

có 810 với khoảng cách a=110mm 

 

    b) Tính cốt thép chịu lực theo phƣơng cạnh dài ( L2 =  8,7 m ). 

h02 = h’02 = h01 – 0,5.(0,6+0,8) = 18– 0,5.(0,6+0,8) = 17,3 cm. 

- Cốt thép chịu mômen dƣơng: M2 = 19,971 KN.m 

1
m 2 2

b 02

M 199710
0,058

R b h 115 100 17,3
   

   
 

m  1- 1 2 1 1 2 0,058 0,059        
 

2b o2
s

s

.R .b.h 0,059x115x100x17,3
A 5,216  cm

R 2250


    

0

5,216
% .100 .100 0,3(%) min 0,1(%)

. 100.17,3

sA

b h
       

- Ta chon thép 10 a110, có As = 7,14 cm2:  

- Chọn 10a110 có AS chän=7,14cm2 >Asyc = 5,216 cm2 

 Thoả mãn yêu cầu. 

Vậy trong 1m chiều rộng bản bố trí cốt thép chịu momen dƣơng theo 2 phƣơng 

có 810 với khoảng cách a=110mm 
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- Cốt thép chịu mômen âm: MA2 = MB2 = -22,964 kN.m 

1
m 2 2

b 01

M 229640
0,061

R b h 115 100 18
   

   
 

m  1- 1 2 1 1 2 0,061 0,062        
 

2b o
s

s

.R .b.h 0,062x115x100x18
A 5,704  cm

R 2250


    

0

5,704
% .100 .100 0,317(%) min 0,1(%)

. 100.18

sA

b h
       

- Ta chon thép 10 a110, có As = 7,14 cm2:  

- Chọn 10a110 có AS chän=7,14cm2 >Asyc = 5.704 cm2 

 Thoả mãn yêu cầu. 

    Vậy trong 1m chiều rộng bản bố trí cốt thép chịu momen dƣơng theo 2 phƣơng 

có 810 với khoảng cách a=110mm 

3.3.2. Tính toán cốt thép sàn ban công (Sàn 2,45x8,7m). 
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a) Tính cốt thép chịu momen dƣơng M = 1,82 KNm 

Giả thiết a01 = a’01 = 2 cm. h01 = h’01 = hs – a01 = 20 - 2 = 18 cm. 

m 2 2

b 01

M 1820
0,0048

R b h 115 100 18
   

   
 

m  1- 1 2 1 1 2 0,0048 0,0048        
 

2b o
s

s

.R .b.h 0,0048x115x100x18
A 0,4416  cm

R 2250


    

0

0,4416
% .100 .100 0,02(%)

. 100.18

sA

b h
     

- Ta chon thép 6 a200, có As = 1,41cm2:  

- Chọn 6a200 có AS chän=1,41cm2 >Asyc = 0,4416 cm2 

 Thoả mãn yêu cầu. 

Vậy trong 1m chiều rộng bản bố trí cốt thép chịu momen dƣơng theo 2 phƣơng 

có 46 với khoảng cách a=200mm 

b) Tính cốt thép chịu momen âm: M = 3,65 KNm 

m 2 2

b 01

M 3650
0,0097

R b h 115 100 18
   

   
 

m  1- 1 2 1 1 2 0,0097 0,0097        
 

2b o
s

s

.R .b.h 0,0097x115x100x18
A 0,8924  cm

R 2250


    

0

0,8924
% .100 .100 0,05(%)

. 100.18

sA

b h
     

- Ta chon thép 6 a200, có As =1,41 cm2:  

- Chọn 6a200 có AS chän=1,41cm2 >Asyc = 0,8924 cm2 

 Thoả mãn yêu cầu. 

vậy trong 1m chiều rộng bản bố trí cốt thép chịu momen dƣơng theo 2 phƣơng có 

46 với khoảng cách a=200mm 
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Chương 6 

TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 

 
             1. Chọn vật liệu và kích thước các cấu kiện 

     * Tính toán và thiết kế cầu thang tầng 2 

 *.Chọn vật liệu 

 -Dùng bê tông cấp B20 có Rb = 11.5MPa , Rbt = 0,95 MPa.  

 -Thép đai và thép bản dùng thép AI có Rs = R’sw = 225Mpa 

     -Thép dọc dùng thép AII có Rs = R’sw = 225MPa. 

 -Bậc xây bằng gạch có chiều rộng b=30 cm, chiều cao h=20cm. 

 *.Chọn kích thước các cấu kiện cầu thang 

     - Chiều cao tầng 2 là 3.8 m 

 - Chọn chiều dày bản thang hb=120mm, bản chiếu nghỉ hb=120mm. 

 - Chọn dầm Dt: 220x300mm. 

 -Lớp vữa lót dày 1,5cm, lớp gạch lát dày 2cm 

-Kích thước bậc thang : bố trí cầu thang 2 vế :  

* Vế 1 có 12 bậc : 280x172 

* Vế 2 có 12 bậc : 280x172 

     -Độ nghiêng của bản thang tg=
200

300
=0,5 =340  

            2.T hiết kế các bộ phận của cầu thang 

a.Mặt bằng kết cấu cầu thang  (Hình vẽ ) 

 

b. tính toán tải trọng tác dụng lên các cấu kiện cầu thang  

     *  Tải trọng tác dụng lên bản thang  

- Qui đồi tải trọng của các lớp ra tải trọng tương đương, phân bố theo chiều dài bản 

thang 
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STT Các lớp sàn 
Dày 

(mm) 

TT tiêu chuẩn 

(KG/m
2
) 

Hệ số 

vƣợt tải 

TT tính toán 

(KG/m
2
) 

1 Mặt bậc đá sẻ 20 40 1.1 44 

2 Lớp vữa lót 20 36 1.3 46.8 

3 Bậc xây gạch 86 135 1.3 175.5 

4 Bản BTCT chịu lực 120 300 1.1 330 

5 Lớp vữa chát 40 72 1.1 79.2 

6 Hoạt Tải  300 1.2 360 

 Tổng  883  1035.5 

c.Tính bản thang B1,B2 

       

 

Tải trọng Q có phương thẳng đứng, bản thang có phương nghiêng , tạo với phương 

ngang 1 góc   = 34o ta phân tích lực Q thành 2 lực thành phần q’ và t. 

                       

- q’ = q.Cos  =  1035,5.0,83 = 859,5(kg/m) 

Q’ Vuông góc với mặt bản thang. 

  * Sơ đồ tính : nội lực 

28
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+ Chiều dài tính toán của bản thang :  

l1= 
0

3,36

cos cos(34 )

ngl


 = 4,05m  

   + Chiều rộng tính toán của bản thang : l2= 1,2m   

 Bản có tỉ số 1

2

4,05
3,375

1,2

l

l
  >2  Bản chịu lực theo 1 phương 

  Vậy bản làm việc theo 1 phương  , để tính toán ta cắt một dải bản rộng 1m theo 

phương ngang để tính toán. 

          M
2 2859,5 1,2

154,71 . 15471 .
8 8

ql
kg m kg cm


      

* Tính toán cốt thép: 

- Tính cốt thép dương tại giữa nhịp : 

M=15471 kg.cm 

- Chọn a = 2 cm    ho = 12 - 2 = 10 cm 

     
2 2

15471
0,017 0.428

. . 90 100 10
m o

n o

M
A

R b h
     

 
 

- Tra bảng có 
m  1- 1 2    =0,991 

 2. . .
0,74( )b o

s

s

R b h
A cm

R


    

- Chọn  6 có Fa = 0.283 cm2, ta chọn  6,a = 200, có Fa = 1,41 cm2. 

- Cốt thép theo phương cạnh ngắn của bản ta bố trí theo cấu tạo 6 a200. 

d. Tính toán bản thang B2 

- Bản thang B2 tính toán tương tự bản thang B1. 

- Chọn  6 có Fa = 0.283 cm2, ta chọn  6,a = 200, có Fa = 1,41 cm2. 

- Cốt thép theo phương cạnh ngắn của bản ta bố trí theo cấu tạo 6 a200. 

e.Tính toán bản chiếu nghỉ. 

-Ta tính toán với ô sàn có kích thước:bxl=1200x2750 mm. 
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- Tải trọng tính toán của sàn : 

STT Các lớp sàn Dày 

(mm) 

TT tiêu chuẩn 

(KG/m
2
) 

Hệ số 

vƣợt tải 

TT tính toán 

(KG/m
2
) 

1 Mặt bậc đá sẻ 20 40 1.1 44 

2 Lớp vữa lót 20 36 1.3 46.8 

3 Bản BTCT chịu lực 120 300 1.1 330 

4 Hoạt Tải  300 1.2 360 

 Tổng  676  750,8 

+Xét tỷ số  l1/l2 = 2,75/1,2 = 2,29  2 

Bản làm việc 1 phương, cắt một dải bản rộng b=1m theo phương cạnh ngắn để tính 

toán. 

- Sơ đồ tính (hình vẽ) 

- Tải trọng tính toán 

qttb = qttxb = 750,8 x 1 = 750,8 kg/m2 

- Nội lực: 

2 2

max

1.2
750,8 98,29 .

11 11

tt

bq l
M kg m     

2

0

max

.. hbR

M
A

n



 

0 0 12 2 10h h a cm                         

2

2

1 100

98,29.100
0,012

90.100.10

  1- 1 2 0,995

. . .
0, 47

m

m

b o
s

s

b m cm

R b h
A cm

R



 



 

  

    

  

                                                                                        

Chọn  6 a 200 Fa=1,41 cm2 

-Cốt thép theo phương cạnh dài đặt theo cấu tạo 6 a 200 

g.Tính toán dầm chiếu nghỉ(220x300) 

- Do trọng lượng bản thân dầm: 

g1=0,22x0,4x2500x1,1=242 kG/m 

- Do trọng lượng của lớp vữa trát: 
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g2=(0,22+0,4+0,32)x1800x1,3x0,015=33 kG/m 

- Do tải trọng bản chiếu tới truyền vào: 

g3=750,8.1,2/2=450,5 kG/m 

- Tải trọng do dầm cốn thang truyền vào là lực tập trung: 

                  P = gct.lct.
2

1
 = 794,47.

2

4,3
 = 1350,6 kG  Có 2 lực P đặt lên dầm CN 

- Tổng tải phân bố đều: 242+33+450,5 = 725,5 kG/m 

b. Xác định nội lực. 

- Sơ đồ tính toán: 

 

c.Tính thép: 

- Xác định phản lực gối: 

VA = VB = 
2

1
(g.2,75 + 2.P)= 

2

1
(725,5.2,75 + 2.1350,6)=2348,16 kG 

- Cắt đoạn dầm AB lấy phần bên trái: 

M = P.1,46 + 
2

2qx
.  

tại giữa nhịp, z=2.1m  

=> M = 
2725,5.1,375

1350,6.1,2
2

  = 2306,5 kGm 

Qmax = 2348,16 kG 

chän a=3 cm  h0 =40 - 3=37cm 

2750

1200 1200

PP

VB

B

AV

A

A 

V A 

P 

1200 

1375 

M 
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02 2

n o

2

M 2306,5 .100
0,13 A 0,412

R .b.h 110.22.27

  1- 1 2 0,93

. . .
3,28cm

m

m

b o
s

s

R b h
A

R



 



    

   

 

 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

         = 
0

3,28
100% 100%

22.27

Fa

b h
  


=0,55% 

Thoả mãn điều kiện: 

        min% = 0,05% < %  

Đặt 2 thanh ỉ16,  Fa = 4,02 cm2 

Đặt 2 thanh ỉ12 theo cấu tạo để chịu mômen âm. 

d. Tính toán cốt đai. 

- Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt: ono .b.h.RKQ   

Qmax = 2348,16 kG < 0,35.110.22.27 = 322869 kG 

Điều kiện hạn chế được thoả mãn 

- Kiểm tra điều kiện chịu cắt của bê tông: ok .b.h0,6.RQ   

0,6.Rk.b.h0 = 0,6.8,8.22.27 = 3136,32 

okmax .b.h0,6.RQ   nên không phải tính cốt đai. Cốt đai đặt theo cấu tạo 

-  Chọn đai 2 nhánh n = 2 

+ Với dầm có h = 30 cm < 45 cm thì uct  h/2 = 15 cm và 15cm 

+ Vậy chọn khoảng cách đai theo cấu tạo: u = 15 cm 

Chọn cốt đai 6 a150 bố trí cho dầm. 

h .Tính cốn thang: 

  -  Sơ bộ kích thước: bh (100300)cm ; lx=3,7m 

              -  Bªt«ng M200#   cã:     Rn=90KG/cm2;  Rk=7,5KG/cm2  

              -  Thép AII            có :     Ra=2700KG/cm2 

 Xác định tải trọng: 

-  Trọng lượng bản thân cốn thang: 

                           0,10,325001,1=82,5KG/m 

          -  Trọng lượng do bản B1 truyền vào:         
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                             1035,5
1,2

621,3
2

 KG/m  

          -  Trọng lượng vữa lót: 

                       0,0118001,32(0,1+0,3)=18,72KG/m 
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         -  Trọng lượng đá cốn: 

                       0,01(0,1+0,3)218001,3=18,72KG/m 

         -  Trọng lượng lan can vịn: 

                       301,1=33KG/m 

       q=82,5+621,3+18,72+18,72+33=755,52KG/m                                

q*=qcos=755,520,83=626,35 KG/m  

 Xác định nội lực: 

         -  Mmax=

* 2 2626,35 3,7

8 8

xq l 
 =1071,8 KG.m 

-Qmax=

*
626,35 3,7

1158,75
2 2

xq l
KG

 
   

Tính cốt thép: 

          Lấy a0=3cm   ;   h0=30-3=27cm 

             m  = 
2

n 0

M

R ×b×h
=

2

107180
0,163

90 10 27


 
 

                           
m  1- 1 2    =0,91 

                            
. . .

1,62b o
s

s

R b h
A

R


   

   Chọn thép 2có Fa=2,26cm2 
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Chƣơng 7 

THIẾT KẾ MÓNG 

7.1. Đánh giá điều kiện điạ chất và chọn giải pháp móng. 

a. Đặc điểm địa tầng và các chỉ tiêu cơ lý nền đất. 

Nền đất đƣợc phân loại theo hệ thống USCS – ASTM. 

8. Lớp 1: Sét pha lẫn sạn, màu nâu vàng , trạng thái cứng, dày 2.3m.Trị số xuyên 

tiêu chuẩn SPT là N=20,
'20 06o   

9. Lớp 2: Sét pha, màu nâu đỏ, nâu vàng, nâu tím, nâu hồng, xám xanh, xám ghi, 

trạng thái cứng-nửa cứng, dày 5.3m.Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=34,

'16 17o   

10. Lớp 3: Sét- sét pha, màu nâu đỏ, nâu vàng, lẫn sạn, trạng thái nửa cứng - cứng, 

dày 8.2m . Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=10,
'23 42o   

11. Lớp 4: Sét pha, màu xám vàng, xám ghi, nâu gụ, nâu hồng, đốm đen, có dăm 

sạn, trạng thái cứng, dày 4.9m. Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N=46.
'28 33o   

12. Lớp 5 Sét pha, có dăm sạn, màu vàng, xám ghi,nâu hồng, nâu gụ, đốm đen, 

trạng thái cứng, dày 4.1m. Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N>100.  

13. Đá cát kết, màu xám ghi, xám xanh, nâu gụ, phong hóa nứt nẻ mạnh thành dăm 

tảng cứng. Trị số xuyên tiêu chuẩn SPT là N>100 

Nhận xét:  

Lớp đất thứ nhất và thứ hai tƣơng đối mỏng không thích hợp đặt móng cho 

công trình có tải trọng lớn 

Lớp đất thứ ba là lớp đất yếu. 

Lớp 4 có giá trị xuyên tiêu lớn, độ sâu tƣơng đối lớn, thích hợp để đặt móng 

Việc lựa chọn phƣơng án móng có ý nghĩa rất lớn vì nó liên quan trực tiếp đến 

công trình về phƣơng diện chịu lực, khả năng thi công, giá thành công trình và điều 

kiện sử dụng bình thƣờng của công trình. 

a. Phương án cọc khoan nhồi: 

 Ƣu điểm: cọc có thể đạt đến độ sâu lớn, thƣờng cắm vào lớp đất tốt nên 

khả năng chịu lực cao, thi công êm dịu, không ảnh hƣởng đến các công trình 

xung quanh (gây lún, phá hoại nền đất, tiếng ồn) 
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 Nhƣợc điểm:  

 Đòi hỏi các thiết bị thi công hiện đại và các chuyên gia nhiều kinh nghiệm. 

 Khó kiểm tra chất lƣợng lỗ khoan và thân cọc sau khi đổ bê tông cũng nhƣ 

sự tiếp xúc không tốt giữa mũi cọc và lớp đất chịu lực. 

 Giá thành thi công và thí nghiệm kiểm tra chất lƣợng cọc lớn. 

 Công trƣờng bị bẩn do bùn và bentonite chảy ra. 

b. Phương án cọc ép:- Cọc ép: Không gây ồn và gây chấn động cho các 

công trình lân cận, cọc được chế tạo hàng loạt tại nhà máy chất lượng cọc đảm 

bảo. Máy móc thiết bị thi công đơn giản. Rẻ tiền. Tuy  nhiên nó vẫn tồn tại một 

số nhược điểm : Chiều dài cọc ép bị hạn chế vì vậy nếu chiều dài cọc lớn thì khó 

chọn máy ép có đủ lực ép ,còn nếu để chiều dài cọc ngắn thì khi thi công chất 

lượng cọc sẽ không đảm bảo do có quá nhiều môí nối  

c. Lựa chọn phương án:  

Công trình Trung tâm đặt máy VIETTEL Hòa Lạc là công trình có quy mô 

khá lớn, gồm 6tầng nổi nên lựa chọn phƣơng án b  là phƣơng án thích hợp nhất. 

-Đài cọc : 

    Bê tông : B25, Rb=1450 T/m
2
, Rbt=105 T/m

2
. 

    Cốt thép: thép chịu lực trong đài loại AII, Rs=28000 T/m
2
. 

    Lớp lót đài cọc: bê tông nghèo dày 10 cm. 

    Đài cọc liên kết ngàm với cột và cọc .Thép của cọc neo trong đài  ≥ 20d, Chọn Lneo= 

400 mm, đầu cọc ngàm trong đài 100 mm. 

-Cọc đúc sãn hạ bằng phƣơng pháp đóng : 

    Bê tông : B25, Rb=1450 T/m
2
, Rbt=105 T/m

2
. 

    Cốt thép: thép chịu lực trong cọc loại CII, thép đai CI 

   7.2. Xác định chiều sâu chôn đài cọc: 

Móng cọc là móng cọc đài thấp, khi đáy đài đủ sâu áp lực đất lên các thành bên 

cạnh bằng với tải trọng ngang Qo thì có thể gần đúng rằng cọc không chịu tải trọng 

ngang và mômen. 

Chiều sâu tối thiểu của đài cọc thỏa mãn điều kiên của móng cọc đài thấp: 

            min 0,7. (45 )
2

o oQ
h tg

b




 
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Trong đó : 

Qo: Tổng tải trọng ngang tác dụng lên móng theo phƣơng vuông góc với cạnh b. 

b: Kích thƣớc cạnh đài phát sinh áp lực đất . 

:  Trọng lƣợng riêng của đất đắp trên đáy đài,
 

31.79 /T m   

:  Góc ma sát trong của đất đắp trên đáy đài,
 

'20 06o   

CHIỀU SÂU ĐÀI CỌC 

Cột Mo(T.m) No(T) Qo(T) Giả thiết b (m) hmin (m) h(m) 

Móng Trục F 5,99 -370,2 -0,88 2.6 0.34 1.8 

Móng Trục E 0,6 -561,27 -3,945 3.2 0.72 1.8 

7.3. Lựa chọn kích thƣớc cọc: 

Tải trọng dƣới chân cột khá lớn nên ta lựa chọn cọc tiết diện 35 x35 cm. Theo 

kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn lớp đất thứ 1,2 là lớp đất tốt nhƣng mỏng, lớp 3 

có trị số N không lớn nên ta lựa chọn giải pháp đóng cọc vào lớp đất thứ 4.Lựa chọn 

chiều sâu đóng cọc vào lớp thứ 4 là l=4.3m 

Chiều dài làm việc của cọc : L= l1+l2+l3+l-h = 2.3+5.3+8.2+4.3-1.8 =18.3 m. 

Chiều dài cọc : Lc= L+0,5 =18.8 m 

7.4. Xác định sức chịu tải của các loại cọc: 

Sức chịu tải của các loai cọc đƣợc xác định bằng nhiều phƣơng pháp khác 

nhau để so sánh kết quả, từ đó chọn ra một giá trị thích hợp làm giá trị tính toán. 

Sức chịu tải của các loại cọc đƣợc xác định theo các phƣơng pháp sau: 

 Theo vật liệu làm cọc (bê tông B25). 

 Theo đất nền: 

 Theo công thức của Meyerhof dựa trên kết quả của thí nghiệm xuyên tiêu 

chuẩn. 

7.4.1. Xác định sức chịu tải của cọc theo vật liệu: 

PVL =  ( mb Rb Fb  +  Rs Fa). 

Trong đó: 

 - Hệ số uốn dọc,  =1. 

mb - Hệ số điều kiện làm việc,  mb=1 
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Rb - Cƣờng độ chịu nén của bê tông, bê tông B25, Rb=1450 T/m
2
. 

Rs - Cƣờng độ chịu nén của cốt thép, thép CII, Rs=28000 T/m
2
. 

Fa -  Diện tích tiết diện phần cốt thép, giả thiết sử dụng cốt thép 8 16 

       As=16,08 cm
2
=0,001608 m

2
 

Fb - Diện tích tiết diện phần bê tông, Ab=0.35x0.35 - 0,001608=0,120892 m
2 

             PVL= 1.(1.1450.0,120892 + 28000.0,001608) = 220.3 T. 

7.4.2. Xác định sức chịu tải của cọc theo đất nền: 

Xác định sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tiêu chuẩn: 

Sức chịu tải của cọc theo nền đất xác định theo công thức:             

             Pgh  = Qs + Qp   

Qs = k1u 
i

n

i

ihN
1

  = 2 x4 x0,35 x(20 x2,3+34 x5,3+10 x8,2+46 x2,5) = 1184,96(kN) 

Với cọc ép :  k1 =2 

Qp= k2. F.Ntb
P  

Sức kháng phá hoại của đất ở mũi cọc (Ntb - số SPT của lớp đất tại mũi cọc).   

k2 =400 với cọc ép 

Qp= 400 x 0,32 x 21=756 (kN) 

 Pgh = 1184,96+756 = 1941 (kN)=194,1(T) 

Vậy   Pđn = 
(2 3)

Pgh

Fs 
=

194,1

2,5
  = 77,64 (T) 

[P] =min(PVL,P®n)=min(220,3; 77,64) = 77,64  (T) 
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Ta chọn sức chịu tải của cọc theo sức chịu tải của đất nền P=77,64 T

 

7.5.Xác định và bố chí cọc 

7.5.1.Xác định sơ bộ số lƣợng cọc: 

Số lƣợng cọc đƣợc xác định dựa trên cơ sở sức chịu tải cho phép của cọc và 

tải trọng công trình lên móng theo công thức: 

                    
[ ]

oN
n

p


 

Trong đó : 

- No: Giá trị thiết kế của tải trọn thảng đứng lên móng  

-  : hệ số xét đến ảnh hƣởng của mômen Mo và trọng lƣợng của đất đài,  = 1,1. 

SỐ LƢỢNG CỌC 

Cột No(T) [P] n 

Móng Trục F -370,2 77,64 8 

Móng Trục E -561,27 77,64 12 
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7.5.2. Bố trí cọc trên mặt bằng : 

    Cọc đƣợc bố trí đói xứng, khoảng cách giữa các cọc : =(3-6)D. Có hai kiểu mang 

bố trí cơ bản: bố trí theo lƣới chữ nhật trong đó vị trí tim cọc nằm trên mạng chữ nhật 

và theo mạng tam giác cân. 

7.5.3. Kích thƣớc đài cọc : 

     Kích thƣớc đài cọc lựa chọn theo sơ đồ bố trí cọc sao cho có thế bao hết các cọc và 

thỏa mãn yêu cầu cấu tạo của đài cọc về khoảng cách từ mép ngoài của cọc ngoài cùng 

đến mép đối diện,200 ≥ ≥ 100 mm 

 

y

x

1

2

3

4

5

6

7

8

 

                           MẶT BẰNG ĐÀI CỌC - MÓNG TRỤC F 
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y

x

1

2

3

4

5

6 9

8

7 10

11

12

 

             MẶT BẰNG ĐÀI CỌC – MÓNG TRỤC E 

- Móng trục A,F : kích thƣớc đài cọc bđ x lđ = 2,52 x 2,8 m , chiều cao đài hđ=1,35 m. 

- Móng trục C,D,E : kích thƣớc đài cọc bđ x lđ = 2,8 x 3,85 m , chiều cao đài 

hđ=1,35m m. 

7.6. Tính toán kiểm tra cọc : 

7.6.1. Xác định tải trọng làm việc của cọc : 

Tải trọng công trình tác dụng lên cọc xác định theo công thức : 

        Pi   = 
2

1

.tt

dd i i

n

i

i

N M x

n
x






  
 

Trong đó: 

- n: Số lƣợng cọc trong móng. 

- Mo, No: Tải công trình trên mặt đài cọc. 

-  Mx , N: Tổng tải trọng ở đáy đài. 

N= No + G 

Mx=Mo 

- G: Trọng lƣợng đất và đài cọc 

           G=(bđ.lđ.h).tb.1,1 
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      tb: Trọng lƣợng trung bình của đất và đài cọc, tb=2 T/m
3
. 

      Móng trục A,F : G=2,52.2,8.1,8.2.1,1=27,9 T 

      Móng trục C,D, E : G=G=2,8.3,85.1,8.2.1,1=42,7 T 

Kết quả tính toán móng các ở các trục đƣợc trình bày theo bảng sau: 

XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÁC CỌC 

Cọc 

                   Móng Trục F 

xi Pi 

m T 

1 -1.05 -55,5 

2 -1.05 -55,5 

3 -0.53 -61,06 

4 0.00 -49,8 

5 0.00 -49,8 

6 0.53 -38,46 

7 1.05 -44,05 

8 1.05 -44,05 

Pmax  -61,06 

 

Cọc 

Móng Trục E 

yi Pi 

m T 

1           -1.58 -50,7 

2 -1.58 -50,7 

3 -1.58 -50,7 

4 -0.53 -51,46 

5 -0.53 -51,46 

6 -0.53 -51,46 

7 0.53 -49,19 

8 0.53 -49,19 

9 0.53 -49,19 

10 1.58 -49,95 

11 1.58 -49,95 

12 1.58 -49,95 

Pmax   -51,46 

 

 

- Kiểm tra:   P  = Pmax + qc  [P]  

- Trọng lƣợng tính toán của cọc :  
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qc =bt.a
2.lc.n  =2 x0,32 x18,8 x1,1 =3,72 T   

  Pmax+ qc = 61,06+3,72  =64,78 (T) < [P] = 77,64  (T) 

 Vậy tất cả các cọc đều đủ khả năng chịu tải và bố trí nhƣ trên là hợp lý. 

 

7.6.2. Kiểm tra cọc khi thi công : 

a. Khi vận chuyển di dời: 

Cọc sử dụng chia làm 3 đọan đƣợc nối với nhau bằng bản mã,  hai đoạn cọc có chiều 

dài là 6m, đoạn còn lại có chiều dài 7 m. Khi vận chuyển các móc cẩu đói xứng đƣợc 

sử dụng, sơ đồ làm việc của cọc nhƣ hình vẽ: 

 

              Mmax = max( M1, M2) 

Trong đó: 

  

22

1 2

2

1

2

2

2.5 035 0.35 1.5 0.46 /

;
2 8 2

0.207 0.207 7 1.45

0.6 1.45
063 .

2

0.6 7 0.6 1.45.7
0.63 .

8 2

c

d d

d

q F n x x x T m

qL qaLqa
M M

a L x m

x
M T m

x x
M T m

  

  

  

 

  

 

  n =1,5 là hệ số khí động. 

b.Khi lắp dựng cọc:

 
Chiều dài đoạn cọc Ld > 8 m nên ta sử dụng 3 móc cẩu. Khi lắp dựng cọc móc cẩu bên 

trong đƣợc sử dụng. Sơ đồ làm việc nhƣ hình vẽ: 

Ld

a a

q

M1

M2
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   Mmax = max( M3, M4) 

Trong đó: 

 

  

22
2

3 2

2

3

2
2

4

2
; ( )

2 8

0.294 0.294 7 2.06

0.6 2.06
1.273 .

2

0.6 7 7 2 2.05
( ) 1.26 .

8 7 2.05

d d

d

d

qL L bqb
M M

L b

b L x m

x
M T m

x x
M x T m


 



  

 


 



 

Mô men uốn lớn nhất xuất hiện trong cọc khi thi công đƣợc dùng đẻ tính toán kiểm tra 

cốt thép dọc trong cọc nhƣ một cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn thông thƣờng. 

     Mmax = max(M1, M2, M3, M4)=M3=1.273 T.m 

Chọn a=3 cm, chiều cao làm việc ho=35-3=32 cm. 

4
2max 1.273 10

1.58
0,9 0.9 0.32 28000

s

o s

M x
A cm

h R x x
         

Chọn cốt thép dọc 2Ø16, As=4.02 cm
2
. 

Vì  móc khi vận chuyển di dời  và khi lắp dựng ở gần nhau nên khi chế tạo gia công ta 

chỉ dung một loại móc để thuận tiện thi công 

 

Cấu tạo các chi tiết của cọc: 
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7.6.3. Kiểm tra cọc trong sử dụng: 

Trong sử dụng ( khai thác công trình ), cọc trong móng cọc đài thấp chỉ chịu 

lực dọc trục. 

Do các cọc có Pmin < 0=>tất cả các cọc đều chịu nén,  nên điều kiện tải trọng 

công trình lên cọc phải thỏa mãn điều kiện: 

   PVl =220,3 > [P]=77,64 T 

   Pmax < [P] 
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-Cọc của móng trục A,F : Pmax= 61,06  T < [P]=120 T. 

-Cọc của móng trục C,D,E : Pmax= 51,46  T < [P]=120 T. 

Nhƣ vậy các cọc đều thỏa mãn điều kiện sử dụng. 

7.7. Tính toán kiểm tra đài cọc: 

   Đài cọc làm việc nhƣ bản conson cứng, phía trên chịu lực tác dụng dƣới cột No,Mo 

phía dƣới là phản lực đầu cọc Poi → cần phải tính toán hai khả năng. 

7.7.1. Kiểm tra cƣờng độ trên tiết diện nghiêng – điều kiện đâm thủng: 

Giả thiết bỏ qua ảnh hƣởng của cốt thép ngang 

a. Kiểm tra cột đâm thủng đài theo dạng hình tháp: 

y

x

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ĐÀI CỌC - MÓNG TRỤC A,F 
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y

x

1

2

3

4

5

6 9

8

7 10

11

12

 

                                              ĐÀI CỌC - MÓNG TRỤC C,D,E 

    Pdt≤Pcdt 

  Trong đó: Pdt – Lực đâm thủng bằng tổng phản lực của cọc nằm ngoài phạm vi của 

đáy tháp đâm thủng: 

   Với móng trục F 

Pdt=P1+P2+P4+P5+P7+P8=52+52+57,58+46,3+46,3+35+40,6+40,6=370,38 T 

  Với móng trục E 

Pdt=P1+P2+P3+P4+P6+P7+P9+P10+P11+P12=47,15+47,15+47,15+47,9+47,9+47,9+45,6+

45,6+45,6+46,39+46,39+46,39 = 561,12 T 

  Pcdt – Lực chống đâm thủng: 
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           Pcdt=[α1(bc+C2)+ α2 (hc+C1)]hoRk 

   α1, α2 các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau 

   bc,hc – kích thƣớc tiết diện cột 

   ho – chiều cao đài ho=1.25 m 

   C1,C2 – khoảng cách trên mặt bằng từ mét cột đến mép của đáy tháp đâm thủng 

 

   Với móng trục  F: 

                          

2 2

1

1

2 2

2

2

1.25
1.5 1 ( ) 1.5 1 ( ) 3.874

0.525

1.25
1.5 1 ( ) 1.5 1 ( ) 5.096

0.385

o

o

h

C

h

C





    

    

 

Với móng trục  E: 

                          

2 2

1

1

2 2

2

2

1.25
1.5 1 ( ) 1.5 1 ( ) 2.479

0.95

1.25
1.5 1 ( ) 1.5 1 ( ) 4.66

0.425

o

o

h

C

h

C





    

    

 

   Với móng trục F 

           Pcdt=[3.874(0,35+0.385)+ 5.096 (0,7+0.525)]1.25x105=1193,06 T 

 

   Với móng trục C,D,E 

           Pcdt=[2.479(0,35+0.425)+ 4.66 (1+0.95)]1.25x105=1444,8 T 

PdtF=370,38( T)<Pcdt=1193,06 (T) 

PdtE=561,12( T)<Pcdt=1444,8 (T) 

→chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng 

b. Kiểm tra khả năng hang cọc chọc thủng đài theo tiết diện nghiêng: 

- Móng trục F: 

 Có b=2.52 m<bc+2ho=0.7+2x1.25=3.2 m 

Pcdt=bhoRk 

 Móng trục F:Pct=P7+ P8=40,6+40,6=81,2 T 

Pct=81,2 T<Pcdt=bhoRk=2.52x1.25x105=330.75 T 

- Móng trục E: 
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 Có b=2.8 m<bc+2ho=0.9+2x1.25=3.4 m 

Pcdt=bhoRk 

 Móng trục E:Pct=P10+P11+P12=46,39+46,39+46,39=139,17 T        

   Pct=139,17 T< Pcdt=bhoRk=2.8x1.25x105=367.5 T 

→các móng thỏa mãn điều kiện chọc thủng 

Kết luận:Chiều cao đài thỏa mãn điều kiện chống đâm thủng và chọc thủng theo tiết 

diện nghiêng 

7.7.2. Tính toán cƣờng độ trên tiết diện thẳng đứng- Tính cốt thép đài  

Đài tuyệt đối cứng, coi nhƣ đài làm việc nhƣ bản conson ngàm vào chân cột 

a. Móng trục F: 

II

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

I

r1.1=525

r1.2 =175

r2
=

3
8
5

 

+ Móng truc A 

- Momen tại mép chân cột theo mặt cắt I-I: 

MI=r1.1(P7+P8)+r1.2P6=0.525(40,6+40,6)+0.175x35 =48,755 T.m 

Cốt thép yêu cầu (đặt cốt đơn): 

2 248,755
0.00155 15,5

0.9 0.9 1.25 28000

I
aI

o a

M
F m cm

h R x x
     

Chọn 14Ø20 a 185 có Fa=43.98 cm
2 
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Hàm lƣợng thép:
43.98

100 100 0.14
252 125

a

d o

F

b h x
     

                              μ> μmin=0.05  

- Momen tại mép chân cột theo mặt cắt II-II 

MII=r2(P1+P4+P7)=0.385(52+46,3+40,6)=53,47T.m 

Cốt thép yêu cầu (đặt cốt đơn): 

2 253,48
0.0017 17

0.9 0.9 1.25 28000

I
aII

o a

M
F m cm

h R x x
     

Chọn 13Ø20 a 220 có Fa=40.84 cm
2 

Hàm lƣợng thép:
40.84

100 100 0.116
280 125

a

d o

F

b h x
     

                              μ> μmin=0.05  

Chi tiết móng trục F: 
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b. Móng trục E 

y

x
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1

2

3

4

5

6 9

8

7 10

11

12

I

I

IIII

r1.1=1125

r1.2=75

r2
=

4
2
5

 

+ Móng truc E 

- Momen tại mép chân cột theo mặt cắt I-I: 

MI=r1.1( P10+P11+P12)+r1.2( P7+P8+P9 )  

     =1.125(46,39+46,39+46,39)+0.075(45,6+45,6+45,6)=166,82 T.m                  

Cốt thép yêu cầu (đặt cốt đơn): 

2 2166,82
0.0052 52

0.9 0.9 1.25 28000

I
aI

o a

M
F m cm

h R x x
     

Chọn 25Ø25 a 110 có Fa=122.7 cm
2 

Hàm lƣợng thép:
122.7

100 100 0.35
280 125

a

d o

F

b h x
     

                              μ> μmin=0.05  

- Momen tại mép chân cột theo mặt cắt II-II: 

MII=r2(P1+P4+P7+P10)=0.425(47,15+47,9+45,6+46,39)=79,5T.m 

Cốt thép yêu cầu (đặt cốt đơn): 

2 279,5
0.00252 25,2

0.9 0.9 1.25 28000

I
aII

o a

M
F m cm

h R x x
     

Chọn 19Ø20 a 210 có Fa=59.69 cm
2 
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Hàm lƣợng thép:
59.69

100 100 0.124
385 125

a

d o

F

b h x
     

                              μ> μmin=0.05  

 

 

Chi tiết móng trục E 

 

 

y

x
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7.8. Kiểm tra tổng  thể móng cọc 

Giả thiết coi móng cọc là khối móng quy ƣớc nhƣ hình vẽ: 

 

7.8.1. Kiểm tra áp lực dƣới đáy móng khối 

a. Móng trục F 

- Điều kiện kiểm tra: 

     Pqu≤Rd 

    Pmaxqu≤1.2Rd 

-Xác định khối móng quy ƣớc: 

   + Chiều cao khối móng quy ƣớc tính từ mặt đất lên mũi cọc HM=20.1 m 

   + Góc mở: lấy giá trị trung bình của các lớp đất mà cọc đi qua 
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' ' ' '

1

1

0,5 25 47 5,3 20 06 8,2 16 17 4,3 23 42
19,39

0,5 5,3 8,2 4,3

n

o o o oi i
o

tb n

i

h
x x x x

h




  

  
  




 

   + Chiều dài của khối móng quy ƣớc: 

          Lm=(2,8-0,35)+2(20,1-1,8)tg19.39
0
=15,33 m 

   + Chiều rộng khối móng quy ƣớc: 

          Bm=(2,52-0,35)+2(20,1-1,8)tg19.39
0
=15,05 m 

- Xác định tải trọng tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc (mũi cọc) 

    + Trọng lƣợng của đất và đài từ đáy đài trở lên: 

      N1=Fmγtbhm=15,33x15,05x2x1,8=830,6 T 

    + Trọng lƣợng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

      N2= (LMBM-Fc) ∑liγi  

      N2=(15,33x15,05-0,35x0,35x8)(0,5x1,79+5,3x1,71+8,2x1,9+4,3x1,94)=7783,5 T 

     + Trọng lƣợng cọc: 

       Qc=8x0,35x0,35x18,3x2,5=44,8 T 

Tải trọng tại mức đáy móng: 

   N=No+N1+N2+Qc=370,2+830,6+7783,5+44,8=9029,1 T 

   Mx=Mox= 5,99 T.m 

   My=Moy= 0,6 T.m 

- Áp dụng tính toán tại khối móng quy ƣớc: 

    ax,min
W W

yx
m

qu x y

MMN
P

F
    

   

2 2
3

2 2
3

2

15,33 15,05
W 578,7

6 6

15,05 15,33
W 589,5

6 6

15,33 15,05 230,4

M M
x

M M
y

qu

L B x
m

B L x
m

F x m

  

  

 

 

   
ax,min

2 2 2

ax min

9029,1 5,99 0,6

230,4 578,7 589,5

39,2 / ; 39,18 / ; 39,19 /

m

m

P

P T m P T m P T m

  

  

 

- Cƣờng độ tính toán của đất ở đáy khối móng quy ƣớc (Theo công thức của 

Terzaghi): 
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'

'

d

0,5 ( 1)gh y m q M c

M

s s

P N B N H N c
R H

F F

 


  
    

  Lớp 4 có 
'28 33 28.55o o    tra bảng ta có:Nγ=17,6; Nq=15,6; Nc=26,96 

2

d

0,5 17,6 1,94 15,05 (15,6 1)1,94 20,1
1,94 20,1 314 /

3

x x x x
R x T m

 
    

2

2

max

39,19 314 /

39,2 1,2 1,2 314 367,8 /

tb d

qu d

P R T m

P R x T m

  

   
 

→Nền đất dƣới mũi cọc đủ khả năng chịu lực 

c. Móng trục F 

   + Chiều dài của khối móng quy ƣớc: 

          Lm=(3,85-0,35)+2(20,1-1,8)tg19.39
0
=16,38 m 

   + Chiều rộng khối móng quy ƣớc: 

          Bm=(2,8-0,35)+2(20,1-1,8)tg19.39
0
=15,33 m 

- Xác định tải trọng tính toán dƣới đáy khối móng quy ƣớc (mũi cọc) 

    + Trọng lƣợng của đất và đài từ đáy đài trở lên: 

      N1=Fmγtbhm=16,38x15,33x2x1,8=904 T 

    + Trọng lƣợng khối đất từ mũi cọc tới đáy đài: 

      N2= (LMBM-Fc) ∑liγi  

      N2=(16,38x15,33-0,35x0,35x12)( 0,5x1,79+5,3x1,71+8,2x1,9+4,3x1,94)=8457,6 

T 

     + Trọng lƣợng cọc: 

       Qc=12x0,35x0,35x18,3x2,5=67,3 T 

Tải trọng tại mức đáy móng: 

   N=No+N1+N2+Qc=561,27+904+8457,6+67,3=9990,17 T 

   Mx=Mox= 0,6T.m 

   My=Moy= 0,55 T.m 

- Áp dụng tính toán tại khối móng quy ƣớc: 

    ax,min
W W

yx
m

qu x y

MMN
P

F
    
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ax,min

2 2 2

ax min

9990,17 5,99 0,6

251,1 641,6 685,5

39,8 / ; 39,78 / ; 39,79 /

m

m

P
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  

  

 

- Cƣờng độ tính toán của đất ở đáy khối móng quy ƣớc (Theo công thức của 

Terzaghi): 

'
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d

0.5 ( 1)gh y m q M c

M

s s

P N B N H N c
R H

F F

 


  
    

  Lớp 4 có 
'28 33 28.55o o    tra bảng ta có:Nγ=17,6; Nq=15,6; Nc=26,96 

2

d

0,5 17,6 1,94 15,33 (15,6 1)1,94 20.1
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3
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R x T m

 
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2

2
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tb d
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P R T m

P R x T m

  

   
 

→Nền đất dƣới mũi cọc đủ khả năng chịu lực 

7.8.2. Kiểm tra lún cho móng cọc 

- Ứng suất bản than tại đáy khối móng quy ƣớc: 

22,3 1,79 5,3 1,71 8,2 1,9 4,3 1,94 37,1 /bt x x x x T m       

- Ứng suất gây lún tại đáy khối móng quy ƣớc: 

   + Móng trục E: 
242.051 /tc T m  ; 2

0 42,051 37,1 4,951 /gl tc bt

z T m         

   + Móng trục F: 
240.89 /tc T m  ; 2

0 40,89 37,1 3,79 /gl tc bt

z T m         

- Độ lún của móng cọc có thể đƣợc tính gần đúng nhƣ sau: 

  

21 glo

o

S b
E





  

  + Móng F:có Lm/Bm=15,33/15,05=1,02→ω=1,08 

        
21 0,25
15,05 1,08 3,83 0.0389

1500
AS x x m


   
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21 0,25
15,05 1,08 3,79 0.0385

1500
FS x x m


   

  + Móng E:có Lm/Bm=16,38/15,33=1,07→ω=1,08 

        
21 0,25
15,33 1,08 4,951 0,0512

1500
DS x x m


 

 

Chi tiết mặt bằng móng của công trình: 

 

®-1

®-1

®-1

®-1

®-1

®-1

®-3 ®-3

®-4 ®-4

®-5
®-6

®-6

®-2

®-2

®-2 ®-2

®-2 ®-2 ®-2

®-2

®-2

®-5 ®-5 ®-5

®-5 ®-5

®-5

®-5

®-1

®-1 ®-1 ®-1 ®-1

®-2
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Phần III 

45%  

GiảI pháp Thi công 

 

 

 

 

  Giáo viên hướng dẫn  :   GVC-KS LƢƠNG ANH TUẤN 

  Sinh viên thực hiện        :   ĐỖ VĂN PHÚC 

  Lớp                   :    xd1301d 

  Mã số SV                           :   1351040031 

 

 

 

  Nhiệm vụ: 

   1.Lập biện pháp thi công phần ngầm 

   2.Lập biện pháp thi công phần thân 

   3.Lập tổng tiến độ thi công công trình 

   4.Lập tổng mặt bằng thi công công trình 
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Chương 8 

THI CÔNG PHẦN NGẦM 

8.1. Thi công cọc 

 Công trình sử dụng cọc ép có tiết diện 350x350 mm    

Mặt đất tự nhiên hiện tại của công trình tương đối bằng phẳng do vậy chỉ cần dọn 

dẹp lại mặt bằng công trình thì ta có thể ép cọc thí nghiệm. Sau khi cọc thí nghiệm đã 

đạt được tải trọng (đúng với tải trọng thiết kế), chúng ta bắt đầu cho ép cọc đại trà trên 

toàn bộ công trình, do vậy việc thi công móng được tiến hành theo thứ tự sau : 

- Thi công ép cọc nén tĩnh. 

- Thi công ép cọc đại trà. 

- Thi công đào đất móng bằng máy đào gầu nghịch kết hợp đào thủ công. 

- Thi công lớp bê tông lót móng. 

- Thi công bê tông cốt thép đài móng và bê tông cốt thép giằng móng.  

- Xây dựng tường móng. 

- Lấp đất nền móng công trình. 

- San nền đất toàn bộ công trình. 

8.1.1)  Thi công ép cọc : 

 Định vị tim cọc 

- Dùng hai máy kinh vĩ đặt vuông góc nhau để kiểm tra độ thẳng đứng của cọc và 

khung dẫn. 

- Đƣa máy vào vị trí ép lần lƣợt gồm các bƣớc sau: 

                       + Vận chuyển và lắp ráp thiết bị ép cọc vào vị trí ép đảm bảo an toàn. 

+ Sử dụng máy kinh vĩ điều chỉnh máy móc cho các đƣờng trục của khung máy, trục 

của kích, trục của cọc thẳng đứng và nằm trong cùng một mặt phẳng vuông góc với 

mặt phẳng nằm ngang. Độ nghiêng không đƣợc vựơt quá 0.5%. 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC 

SVTH: ĐỖ VĂN PHÚC- LỚP: XD1301D 108 

 

Hình 1-2. Định vị tim cọc bằng máy kinh vĩ 

+ Trƣớc khi cho máy vận hành phải kiểm tra liên kết cố định máy, xong tiến hành chạy 

thử, kiểm tra tính ổn định của thiết bị ép cọc (gồm chạy không tải và chạy có tải). 

 

 Định vị công trình 

     - Các cán bộ trắc đạc phải định vị các trục, cốt, mốc dẫn, tim cốt, cao độ của 

các vị trí nhƣ tim cột, tim  cọc trong móng ... rồi bàn giao lại cho đơn vị thi công. Cần 

chú ý đến việc gửi mốc, giữ và bảo quản tốt các mốc gửi để tránh sai sót nhầm lẫn 

trong quá trình định vị. 

      - Định vị công trình là công việc hết sức quan trọng vì  nó quyết định đến sự 

chính xác vị trí của công trình cũng nhƣ  các cấu kiện trên công trình. 

      - Trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải có lƣới ô đo đạc và xác định đầy đủ 

từng hạng mục công trình ở góc công trình, trong đó phải ghi rõ cách xác định lƣới toạ 

độ dựa vào mốc chuẩn có sẵn hay dẫn mốc từ mốc chuẩn quốc gia. Hệ toạ độ định vị 

công trình là hệ toạ độ tự xây dựng hay hệ toạ độ chung quốc gia. 

      Dựa vào các mốc đó ta trải lƣói các định trên mặt bằng thành lƣới hiện trƣờng 

và từ đó ta lấy là căn cứ để giác móng. 

- Kiểm tra lại sau khi định vị : sau khi định vị đƣợc các trục chính , điểm mốc 

chính ta tiến hành kiểm tra lại sau khi định vị bằng cách đo khoảng cách các điểm . 

- Gửi cao trình mốc chuẩn: Sau khi đã định vị và giác móng công trình ta tiến 

hành gửi cao trình mốc chuẩn. Các mốc chuẩn cốt chuẩn cần đƣợc đặt ở nơi ổn định, 

đảm bảo độ chính xác cần thiết, đảm bảo nằm ngoài phạm vi ảnh hƣỏng của công 

trình. 

       Sau khi tiến hành xong phải kiểm tra lại toàn bộ các bƣớc đã làm và vẽ lại sơ đồ 
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a. Thi công cọc thử và nén tĩnh: 

* Để xác định sức chịu tải thực của cọc ép trong điều kiện địa chất công trình cụ 

thể phải ép cọc thử và nén tĩnh trước khi ép đại trà. Số lượng cọc ép thử lấy bằng 0,5% 

- 1% tổng số cọc và không nhỏ hơn 3 cọc cho một công trình. 

* Vị trí ép cọc thử do thiết kế quy định. Sau khi ép thử phải nén tĩnh cọc. Kết qủa 

nén tĩnh được sử dụng để điều chỉnh thiết kế móng cho công trình. 

b. Tập kết cọc và thiết bị ép cọc: 

* Tập kết về công trình cọc đủ tiêu chuẩn chất lượng, có kế hoạch mua(hoặc đúc) 

cọc theo tiến độ thi công công trình. 

* Tập kết về công trình các thiết bị ép cọc đã được kiểm tra đầy đủ các thông số 

kỹ thuật. 

Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị ép cọc: 

* Lý lịch máy do nơi sản suất cấp và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác nhận 

đặc tính kỹ thuật, bao gồm: 

- Lưu lượng dầu của máy bơm (l/ph) 

- áp lực bơm dầu lớn nhất (kG/cm2) 

- Diện tích đáy pít tông của kích (cm2) 

- Hành trình pít tông của kích  (cm) 

- Phiếu kiểm định chất lượng đồng hồ đo áp lực dầu và các van chịu áp (do cơ 

quan có thẩm quyền cấp). 

- Lực nén lớn nhất(danh định) của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất 

theo thiết kế. 

- Lực nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc (khi ép đỉnh) hoặc đều 

trên mặt bên cọc (khi ép ôm), không gây ra lực ngang khi ép. 

- Đồng hồ đo áp lực khi ép phải tương ứng với khoảng lực đo. 

- Chuyển động của pittông kích phải đều và khống chế được tốc độ ép  

- Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành theo đúng các quy định về an  

toàn lao động khi thi công. 

- Giá trị  đo áp lực lớn nhất của đồng hồ không vượt quá 2 lần áp lực đo khi ép 

cọc. Chỉ nên huy động khoảng (0,7-0,8) khả năng tối đa của thiết bị. 

Các yêu cầu kỹ thuật đối với cọc dùng để ép:   

- Khả năng chịu nén của cọc phải lớn hơn hoặc bằng 1,4 lực nén lớn nhất Pép max .     
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- Tiết diện cọc sai số  không quá 2% . 

- Chiều dài cọc sai số  không quá 1% . 

- Mặt đầu cọc phải phẳng và vuông góc với trục cọc, độ nghiêng nhỏ hơn 1% . 

- Độ cong (f/l) không quá 0,5%. 

- Bê tông mặt đầu cọc phải phẳng với vành thép nối, không có bavia; tâm tiết diện  

cọc phải đúng với trục cọc và trùng với lực ép dọc. Mặt phẳng bê tông đầu cọc và  

mặt phẳng vành thép nối phải trùng nhau cho phép bê tông nhô cao không quá 

1(mm). 

- Độ vênh của vành thép nối phải nhỏ hơn 1%. 

- Cốt thép dọc của cọc phải được hàn vào vành thép nối bằng hai đường hàn cho 

mỗi thanh trên suốt chiều dài vành thép nối(phía trong). 

- Chiều dày vành thép nối lấy bằng 8mm. 

- Đường hàn nối các đoạn cọc phải đều nhau và trên mặt cọc. Trên mỗi mặt, 

chiều dài đường hàn không nhỏ hơn 100mm. 

- Kiểm tra các đường hàn trước khi ép. 

- Sử dụng cọc BTCT có tiết diện 35x35 cm gồm đoạn: 

+ Đoạn C1, C2 dài 7 m. 

+ Đoạn C3 dài 4,8 m 

c. Lựa chọn phương án thi công cọc ép: 

* Trong thực tế có hai biện pháp chủ yếu dùng trong thi công cọc ép là ép trước 

và ép sau khi đổ bê tông đài cọc. Trong thực tế nếu sử dụng phương pháp ép sau sẽ gặp 

phải một số khó khăn: 

- Mặt bằng thi công chật hẹp (lúc đó công trình đang thi công phần thân). 

Vì vậy ta chọn biện pháp ép trước khi đổ bê tông đài cọc. Có 2 phương án phổ biến: 

Phương án 1: 

* Đào hố móng đến cao trình đỉnh cọc, sau đó đưa thiết bị tới để ép tới độ sâu 

thiết kế: 

- Ưu điểm: 

+ Việc đào hố móng thuận lợi vì không bị cản trở bởi các đầu cọc. 

+ Không phải ép âm. 

- Nhược điểm: 
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+ Việc di chuyển máy móc và thiết bị rất khó khăn (đưa máy và đối trọng xuống 

hố đào). 

+ Phá vỡ cấu trúc đất dưới đáy hố đào. 

Phương án 2: 

* Tiến hành san phẳng mặt bằng để tiện di chuyển thiết bị ép và vận chuyển cọc.  

Sau đó tiến hành ép cọc theo yêu cầu thiết kế. 

* Như vậy để đạt chiều sâu thiết kế thì phải ép âm (cần chuẩn bị cọc dẫn). Sau 

khi ép xong tiến hành đào hố móng và đổ bê tông đài cọc. 

- Ưu điểm: 

+ Di chuyển thiết bị ép và công tác vận chuyển cọc thuận lợi kể cả khi gặp trời 

mưa. 

+ Tốc độ thi công nhanh. 

- Nhược điểm: 

+ Phải sử dụng cọc dẫn. 

+ Đào hố móng khó khăn (do bị cản trở bởi các đầu cọc). 

Căn cứ vào ưu, nhược điểm của từng phương án ta chọn phương án 2. 

* Chọn cọc dẫn: 

- Là một đoạn cọc bêtông: 

 + Đoạn cọc C4 dài 2m ( đây là đoạn cọc phụ dùng để ép cọc đến độ sâu thiết 

kế, sau khi thi công đào đất xong ta tiến hành đập bỏ đi ) 

=> Tổng chiều dài đoạn cọc cần ép là : 

                    L=7+7+4,8+2=20,8 m 

d. Máy thi công ép cọc: 

* Có hai sơ đồ ép cọc là: 

- ép đỉnh: dựng lắp khó, cọc phải nối nhiều nên chất lượng kém, chỉ nên dùng 

cho mặt bằng hẹp và ép sau. 

- ép ôm (2 kích): Kích không nằm trên đỉnh nên có thể ép được đoạn cọc dài, 

lắp dựng cọc và giá ép dễ dàng. 

* Vậy ta chọn sơ đồ ép ôm. 

Xác định lực ép danh định:(Pep) 

- Sức chịu tải của cọc là 77,64 T. Chọn loại máy ép cọc sức nén danh định: 

77,64 *1.4 = 108,7 TÊn < Pvl = 220.3(T) 
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Chọn máy ép cọc: 

- Máy ép chọn dựa trên công thức sau: Pđất nền<Pép<Pvật liệu 

- Máy ép cọc được chọn căn cứ vào khả năng chịu tải của cọc, thông thường lực 

ép ở đầu cọc phải đảm bảo theo giá trị sau 

  Pep   (1.5  3 )Pc 

Trong đó: 

     1.5  3: hệ số phụ thuộc vào đất nền và tiết diện cọc 

 Pc : sức chịu tải lấy theo súc chịu tải của nền đất Pc = 77,64 (T) 

Từ giá trị Pep ta chọn được đường kính piston của máy và từ Pep ta tính được 

khối lượng đối trọng cần thiết của máy khi ép. 

Với công trình này ta lấy Pep > 2 Pc = 2 77,64= 155,3 T 

- Lực nén của kích phải đảm bảo bảo tác dụng dọc trục khi ép đỉnh hoặc tác 

dụng đều trên mặt bên cọc khi ép ôm , không gây ra lực ngang khi ép. 

- Chuyển động của pistong đều , khống chế được tốc độ ép cọc .  

- Đồng hồ đo áp lực phải tương xứng với khoảng lực đo (giá trị áp lực đo lớn 

nhất của đồng hồ không vượt quá 2 lần áp lực đo khi ép cọc) 

- Chiều cao giá máy phải đảm bảo máy ép được đoạn cọc có chiều dài theo thiết kế. 

* Chọn máy ép có áp lực bơm dầu Pdầu = 400(KG/cm2). 

- Tính đường kính xi lanh theo công thức: 

   
epycdÇu

2

Pp.
4

d
.2 
π  .42,21

100.π2

1000.00,72.4

π2

4
cm

p

P
d

dầu

epyc


 

- Chọn đường kính xi lanh: d = 25(cm). 

* Chọn máy ép cọc ETC-O3-94 là loại máy ép trước cọc BTCT. Máy có thể ép 

được cọc có tiết diện 150x150  350x350mm. Chiều dài cọc lớn nhất có thể ép: 9m 

(đoạn mũi cọc), hai xi lanh đường kính 250 (mm), hành trình của pistong 1300 (mm). 

Trạm bơm áp lực các cấp 100 400.  

f. Các thiết bị khác phục vụ cho thi công ép cọc: 

- Đối trọng là các khối BTCT có kích thước 1x1x3 (m3). Trọng lượng một khối 7,5T 

- Hệ xát xi, khung dẫn tĩnh và động: 
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+ Xát xi: Bao gồm các dầm thép chữ I tổ hợp, chiều cao mỗi dầm 550mm; được 

liên hàn với nhau tạo thành khung phẳng đặt nằm ngang. 

+ Phía trên hệ xát xi cấu tạo 2 dầm tổ hợp( mỗi dầm gồm 2 thép hình cán sẵn  

200mm, hàn thành khung ngang và đặt vuông góc với hệ xát xi. Khung này liên kết với 

dầm chữ I của xát xi bằng bulông có thể tháo lắp dễ dàng. 

+ Khung dẫn tĩnh được đặt trên đế tỳ lên 2 dầm tổ hợp, tại 4 góc khung có cấu 

tạo các bulông. Điều chỉnh các bulông này cho phép điều chỉnh được độ nghiêng của 

khung trong phạm vi nhỏ. Chiều cao của khung dẫn tĩnh: 6m. 

+ Khung dẫn động hàn 3 phía, chỉ để hở một phía được lồng vào trong khung 

dẫn tĩnh theo các rãnh. Kích thước trong lòng khung động cho phép lớn hơn kích thước 

cọc theo mỗi phương là 2 cm. Thông qua kích, khung này có thể tịnh tiến lên xuống 

trong lòng khung tĩnh. 

+ Chiều dài khung động là 8,5m.  

g. Tính toán số lượng đối trọng và chọn cần trục: 

Tính số lượng đối trọng: 

 

* Kiểm tra điều kiện lật quanh điểm A: 

      
 

 
 1 1

5,1 2 155,3 7,1
10,1 2 5,1 2 91

10,1 2 12,1

ep

ep

P x
P P P T


      


. 

* Kiểm tra điều kiện lật quanh điểm B: 

    
 

 1 1

0.525 1.4 155,3 1,925
2 1.4 0.525 1.4 107

2 1.4 2 1,4

ep

ep

P x x
Px P P T

x x


      . 

* Vậy số đối trọng mỗi bên là: 

   1max 107
14,3

7,5 7,5

P
n    . 

Ta chọn 24 đối trọng mỗi bên. 
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Chọn cần trục thi công ép cọc: 

* Cần trục được dùng trong thi công ép cọc phải đảm bảo các công việc: cẩu cọc 

và cẩu đối trọng.Chọn cần trục tự hành bánh hơi KX-5363 

Biện pháp xếp cọc: 

 

Chi tiết máy ép cọc: 
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h. Tiến hành ép cọc: 

- Vận chuyển, lắp ráp thiết bị ép cọc vào vị trí ép đảm bảo an toàn khi ép.  

- Kiểm tra lại định vị cọc, điều chỉnh máy cho các đường trục máy, trục kích, 

trục cọc thẳng đứng, trùng nhau và cùng thuộc mặt phẳng vuông góc mặt đất.Độ 

nghiêng của nó không quá 5%. 

- Chạy thử máy ép kiểm tra độ ổn định thiết bị ép khi có tải và không tải. 

- Kiểm tra cọc và vận chuyển cọc vào vị trí trước khi ép. 

* Cọc được coi là ép xong khi: 

- Chiều sâu ép  chiều sâu tối thiểu khi thiết kế.  



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC 

SVTH: ĐỖ VĂN PHÚC- LỚP: XD1301D 116 

- Lực  ép thời điểm cuối đạt trị số thiết kế qui định trên suốt chiều sâu xuyên 

cọc   3 lần đường kính cọc (= 105 cm) và trong khoảng này tốc độ ép cọc   1 

cm/sec. 

i. Khoá đầu cọc: 

- Cắt đầu cọc cho đúng độ cao thiết kế, đánh nhám cọc, mặt bên đổ hạt cát to 

dần lên đến độ cao đổ bê tông lót. 

- Làm vệ sinh đáy đài ,cao độ đáy đài => Tiến hành đổ lớp bê tông gạch vỡ lót.  

- Tiến hành đặt thép đổ bê tông đài cọc. Chú ý cao độ mặt móng. 

k. Một số sự cố xảy ra khi ép cọc và biện pháp xử lý: 

Cọc bị nghiêng lệch khỏi vị trí thiết kế: 

* Nguyên nhân: Gặp chướng ngại vật, mũi cọc khi chế tạo có độ vát không đều. 

* Biện pháp xử lý:  

- Cho dừng ngay việc ép cọc lại. 

- Tìm hiểu nguyên nhân nếu gặp vật cản thì có biện pháp đào phá bỏ, nếu do 

mũi cọc  

vát không đều thì phải khoan dẫn hướng cho cọc xuống đúng hướng. 

- Căn chỉnh lại vị trí cọc bằng dọi và cho ép tiếp.  

 Cọc đang ép xuống khoảng 0,5 đến 1m đầu tiên thì bị cong, xuất hiện vết nứt, 

gãy ở vùng chân cọc: 

* Nguyên nhân: Do gặp chướng ngại vật cứng nên lực ép lớn. 

* Biện pháp xử lý: 

- Thăm dò nếu dị vật bé thì cọc lé sang vị trí bên cạnh. 

- Nếu dị vật lớn thì phải kiểm tra xem số lượng cọc ép đã đủ khả năng chịu tải 

chưa nếu đủ thì thôi, nếu chưa đủ thì phải tính toán lại để tăng số lượng cọc, hoặc có 

biện pháp khoan dẫn phá bỏ dị vật để ép cọc xuống độ sâu thiết kế. 

Khi ép cọc chưa đến độ sâu thiết kế (cách độ sâu thiết kế khoảng 1 đến 2m)cọc 

đã bị chối, có hiện tượng bênh đối trọng gây nên sự nghiêng lệch làm gãy cọc. 

* Biện pháp xử lý: 

- Cắt bỏ đoạn cọc gãy. 

- Cho ép chèn bổ sung cọc mới. 

- Nếu cọc gãy khi nén chưa sâu thì có thể dùng kích thuỷ lực để nhổ cọc lên và 

thay thế bằng đoạn cọc khác. 
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* Khi lực ép vừa đạt trị số thiết kế mà cọc không xuống nữa trong khi đó lực ép 

tác động lên cọc tiếp tục tăng vượt quá Pép ma x thì trước khi dừng ép cọc phải nén ép tại 

độ sâu đó từ 3  5 lần với lực ép Pép max. 

* Ghi chép trong quá trình thi công ép cọc: 

Lý lịch ép cọc: 

- Ngày đúc cọc. 

- Số hiệu cọc, vị trí và kích thước cọc. 

- Chiều sâu ép cọc, số đốt cọc và mối nối. 

- Thiết bị ép cọc, khả năng của kích ép, hành trình kích, diện tích pittông, lưu 

lượng dầu, áp lực bơm dầu lớn nhất. 

- Thực hiện ghi chép lực ép trong suốt quá trình ép cọc.Ghi tại cao độ đáy 

móng, sau khi cọc xuyên sâu 30-80 cm thực hiện ghi trị số đầu tiên, cọc xuống được 

1m lại ghi trị số 1 lần.Giai đoạn cuối: từ khi lực ép = 0,8 giá trị lực ép tối thiểu đến khi 

kết thúc ép cọc, cứ ép 20 cm lại thực hiện ghi số liệu một lần.Sau khi ép xong kiểm tra 

lại toàn bộ mặt bằng ép, thoả thuận nghiệm thu cọc ép theo yêu cầu thiết kế.   

- áp lực dừng ép.  

- Loại đệm đầu cọc. 

- Trình tự ép cọc trong nhóm. 

- Những vấn đề kỹ thuật cản trở công tác ép cọc theo thiết kế, các sai số về vị trí 

và độ nghiêng. 

- Tên cán bộ giám sát và tổ trưởng thi công. 

m. An toàn lao động trong khi thi công ép cọc: 

- Các qui định về an toàn khi cẩu lắp. 

- Phải có phương án an toàn lao động để thực hiện mọi qui định về an toàn lao 

động có liên quan (huấn luyện công nhân, trang bị bảo hộ, kiểm tra an toàn các thiết 

bị, an toàn khi thi công cọc). 

- Cần chú ý để hệ neo giữ thiết bị đảm bảo an toàn trong mọi giai đoạn ép. 

- Khi thi công cọc cần chú ý nhất là an toàn cẩu lắp và an toàn khi ép cọc ở giai 

đoạn cuối của nó. Cần chú ý về tốc độ tăng áp lực, về đối trọng tránh khả năng có thể 

gây mất cân bằng đối trọng gây lật rất nguy hiểm. 

- Cần chú ý đảm bảo cho các ngôi nhà xung quanh. 

n. Thứ tự ép cọc: 
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* Sử dụng 2 máy ép xuất phát cùng một thời điểm. Không ép cùng một lúc 2 đài 

cọc gần nhau.  

Sơ đồ di chuyển, thứ tự ép của hai máy ép cọc 
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Thứ tự ép các cọc đài của các móng như sau: 

                   

                                                  Đài cọc 1 

 

                                                       Đài cọc 2 

 

                                                       Đài cọc 3 
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                                                     Đài cọc 4 

 

                                                     Đài cọc 5 

 

                                                     Đài cọc 6 
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p. Thử nén tĩnh cho cọc: 

* Khi đã ép xong toàn bộ cọc cho công trình cần nén tĩnh cọc để thử nghiệm sức chịu 

tải của cọc 

q. Tính thời gian ép cọc : 

Theo định mức dự toán xây dựng cơ bản để ép được 100 m cọc (gồm cả vận 

chuyển, dựng lắp, định vị ) cần 3,2 ca máy 

Công trình của ta cần phải hạ toàn bộ là 8112 m cọc 

+ Vậy số ca máy cần thiết để ép hết cọc là : 

         N = (8112  3,2)/100 = 259.6 ca 

+ Sử dụng 2 máy ép làm việc 3 ca 1 ngày. Số ngày công cần thiết  

259.6
43.27( )

2 3 2 3

N
T ngay

x x
  

 

 Lấy T = 44 ngày 

 

  8.2. Công tác đất 

   Lựa chọn phương án 

* Phương án 1: Đào đất cho từng hố móng một cho tới cốt thiết kế, tuy nhiên 

phương án này có nhược điểm là khó thi công bằng máy vì như vậy sẽ vướng vào cọc 

đã ép vào trong đất, dẫn đến năng suất không cao khi thi công. 

* Phương án 2: Dùng máy đào gầu nghịch đào đất tới cao độ của đáy dầm móng 

sau đó tiến hành đào thủ công và sửa hố móng thủ công phần đất còn lại. Phương án 

này có ưu điểm là có thể tiến hành cơ giới hóa, góp phần nâng cao năng suất thi công, 

đẩy nhanh tiến độ.                      

* Kết luận :  Qua phân tích ưu khuyết điểm của hai phương án trên và căn cứ vào 

phương án thiết kế cụ thể của công trình ta thấy phương án 2 la hợp lý  và có ưu điểm 

nổi bật nên ta chọn phương án 2 để thi công đào đất hố móng. 

8.2.1  Thiết kế hố móng 

Để lựa chọn phương án đào đất tốt nhất, trước hết ta cần thiết kế hố đào cho từng 

móng riêng biệt, rồi từ đó xác định tổng thể các hố móng trên mặt bằng, mặt cắt các hố 

móng để lựa chọn giải pháp đào tối ưu.  
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Do mực nứơc ngầm rất sâu nên ta không cần bố trí biện pháp hạ mực nước ngầm. 

Để tiêu thoát nước mặt cho công trình, ta đào hệ thống mương xung quanh công trình 

với độ dốc i=3% chảy về hố ga thu nước và dùng máy bơm bơm đi. 

Móng nằm trong lớp đất tốt ta đào hố móng với hệ số mái dốc là: m = 0,5  

Kích thước chiều rộng và chiều dài của lớp Bê tông lót móng lớn hơn kích thước 

chiều rộng và chiều dài của đài móng là 10 cm. 

Chiều sâu chôn móng là:-1.8m và chiều dày lớp lót móng 10cm, vậy ta cần đào hố 

móng sâu 1.9m 

Kích thước chiều rộng hố mòng: vì hệ số mái dốc là m = 0.5 vì vậy miệng hố móng 

sẽ rộng hơn phần đáy là: l = m*h = 0.5*1.9 = 0.95 m 

 Chiều rộng và chiều dài của đáy hố móng lớn hơn chiều rộng và chiều dài của đài 

cọc là 40 cm, khoảng cách này để phục vụ công tác thi công Bêtông lót móng, công tác 

cốt thép và dựng lắp ván khuôn. Vậy chiều dài và chiều rộng của đáy hố móng lớn hơn 

đài cọc là: 240 = 80 cm. 

=> Như vậy phần hố móng mở rộng sẽ bằng 0.95 + 0.4= 1.35 m, mặt khác khoảng 

cách lớn nhất giữa hai giằng móng theo từng phương được thể hiện như hình vẽ sau:  

Căn cứ vào chiều rộng hố đào và kích thước công trình ta sẽ lựa chọn biện pháp 

đào như sau: Đào thành ao theo trục dọc công trình. 

                   

8.2.2  Tính khối lượng đất đào:  

 Ta dự định đào móng bằng máy tới chiều sâu đáy giằng là: h = 1.15 m, phần cồn 

lại sẽ tiến hành đào và chỉnh sửa bằng thủ công (chỉ đào máy tại các vị trí giữa hai 

hàng cọc, phần đất có cọc phải tiến hành đào thủ công từ cốt tự nhiên xuống đáy hố 

móng) 
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Do mặt bằng công trình có dạng gần giống hình chữ nhật, ta tính tổng khối lượng 

đất đào gần đúng của công trình(tính đến cao trình đá giằng móng) theo công thức sau 

              







 


cd)bd)(ac(ab

6

H
V

 

a=54.1m; b=40.1m; c=51.8m; d=37.8m; h=1.15m 

               

31.15
[54.1 40.1 (51.8 54.1)(37.8 40.1) 51.8 40.1] 2395

6
V x x m     

 

8.2.2.1  Tính khối lượng đất đào bằng máy: 

Do phần đào bằng máy có hố móng mà miệng hố giao nhao nên ta tiến hành đào 

thành băng dọc theo chiều dài công trình, khi đó mặt cắt của hố đào là hình thang  

Khối lượng đào máy chính bằng tổng khối lượng đát dào tới đáy giằng móng trừ đI 

khối lượng đất do các móng chiếm (do vướng cọc không đào được bằng máy) 

             

Khối lượng đất do vướng đáy hố móng chiếm là: 

Có 6 loại hố móng với kích thước tương ứng(tính bằng diện tích bê tông lót hố 

móng) là 

     Loại 1:3000x1950mm; số lượng 8 móng 

     Loại 2:3000x2720mm; số lượng 12 móng 

     Loại 3:4050x3000mm; số lượng 10 móng 

     Loại 4:6150x4050mm; số lượng 2 móng 

     Loại 5:7200x5100mm; số lượng 2 móng 

     Loại 6:1950x1950mm; số lượng 2 móng 

=>Khối lượng đất đào bằng máy là: 
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V1=2395-

1.15(8x3x1.95+12x3x2.72+10x4.05x3+2x6.15x4.05+2x7.2x5.1+2x1.95x1.95=1944 

(m3) 

8.2.2.2  Khối lượng đất đào bằng thủ công: 

a.Khối lượng đất hố móng tính từ đáy giằng móng đến đáy hố móng là:(h=0.75m) 

Khối lượng đất tại các hố móng M1 :  

Kích thước đáy hố đáy hố móng:3800x2750mm 

     

3

21

0.75
[5.3 4.25 (5.3 3.8)(4.25 2.75) 3.8 2.75] 12.08

6
V x x m     

 

Khối lượng đất tại các hố móng M2 :  

Kích thước đáy hố đáy hố móng:3800x3520mm 

           

3

22

0.75
[5.3 5.02 (5.3 3.8)(5.02 3.52) 3.8 3.52] 14.7

6
V x x m     

 

Khối lượng đất tại các hố móng M3 :  

Kích thước đáy hố đáy hố móng:4850x3800mm 

           

3

23

0.75
[6.35 5.3 (6.35 4.85)(5.3 3.8) 4.85 3.8] 19.25

6
V x x m     

 

Khối lượng đất tại các hố móng M4 :  

Kích thước đáy hố đáy hố móng:6950x4850mm 

           

3

24

0.75
[8.45 6.35 (8.45 6.95)(6.35 4.85) 4.85 6.95] 32.48

6
V x x m     

 

Khối lượng đất tại các hố móng M5 :  

Kích thước đáy hố đáy hố móng:8000x5900mm 

           

3

25

0.75
[9.5 7.4 (9.5 8)(7.4 5.9) 8 5.9] 43.78

6
V x x m     

 

Khối lượng đất tại các hố móng M6 :  

Kích thước đáy hố đáy hố móng:2750x2750mm 

           

3

26

0.75
[4.25 4.25 (4.25 2.75)(4.25 2.75) 2.75 2.75] 9.33

6
V x x m     
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Vậy tổng khối lượng đào thủ công là 

V2=8x12.08+12x14.7+10x19.25+2(32.48+43.78+9.33) 

      +1.15[8x3x1.95+12x3x2.72+10x4.05x3+2(6.15x4.05+7.2x5.1+1.95x1.95)] 

       -390x0.35x0.35x1.9=1002 m3 

8.2.3  Biện pháp kỹ thuật : 

 Dựa vào khối lượng đất đào vừa tính toán được ở trên, ta lập biện pháp kỹ thuật để 

thi công đất hố móng. 

Biện pháp đào đất bằng máy và đào chỉnh sửa móng bằng thủ công : 

8.2.3.1 Chọn máy đào: 

Việc chọn máy được tiến hành dưới sự kết hợp hài hòa giữa đặc điểm sử dụng của 

máy với các yếu tố cơ bản của công trình như cấp đất đào, mực nước ngầm, điều kiện 

chuyên chở, chướng ngại vật trên công trình, khối lượng đất đào và thời hạn thi công. 

ở đây với loại đất cấp 2, không có nước ngầm, hố đào dạng hình chữ nhật nên thích 

hợp nhất là chọn máy đào gầu nghịch mã hiệu EO - 4321 để thi công. 

Ưu điểm : có thể đào được đất ướt, không phải làm đường xuống hố đào, máy có 

tính cơ động cao. 

8.2.3.2 Một số thông số kỹ thuật của máy : 

- Dung tích gầu  : q = 0.65 m3 

- Bán kính làm việc lớn nhất R = 7.4 m 

- Chiều cao nâng gầu lớn nhất h = 4.7 m 

 - Chiều sâu hố đào lớn nhất H = 7.9 m 

 - Thời gian của 1 chu kì Tck = 15 s 

 - Chiều rộng máy b = 2,1 m 

 

8.2.3.3  Năng suất của máy : 

       

d
ck tg

t

k
N q N k

k


 (m3/h) 

 Trong đó: 

- q : dung tích gầu q = 0,65 m3. 
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- kd : hệ số đầy gầu phụ thuộc vào loại gầu, cấp và độ ẩm của đất kd = 1,1 

- kt : hệ số tơi của đất   kt = 1,2 

- Nck : số chu kì trong 1 giờ 

         

3600

( )

ck

ck

ck ck vt quay

N
T

T t k k s




 

- Tck : thời gian của 1 chu kì  

- tck = 15 s khi góc quay 90o   

- kvt : hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy xúc 

+ Đổ đất lên thùng xe kvt = 1,1 

- kquay = 1 khi 90o   

- ktg : hệ số sử dụng thời gian lấy bằng 0,7       

             =>       

31.1 3600
0.65 0.7 91( / )

1.2 15 1.1 1
N m h

x x
 

  

8.2.3.4   Tính số ca máy và nhân công : 

- Khối lượng đất đào trong 1 ca : 8  91 = 728 m3. 

- Số ca máy cần thiết : 

1944 
2.67( )

728
ca

 . Chọn n = 3 ca. 

- Số nhân công đào và chỉnh sửa thủ công: Định mức  (BA 143 : 0,77 công/m3). 

  1002 * 0.77 = 771.54  công          Cần 78 người đào và cân chỉnh sửa 

trong 10 ngày.  

8.2.3.5 Chọn ô tô vận chuyển đất 

       -Quãng đường vận chuyển trung bình : L =0,5 km = 500m. 

 -Thời gian một chuyến xe: t = tb  
1v

L
  t®  

2v

L
 tch.  

    Trong đó: 

   tb- Thời gian chờ đổ đất đầy thùng. Tính theo năng suất máy đào, máy đã 

chọn có N = 35,2 m3/h. Chọn xe vận chuyển là mmz-5581. Dung tích thùng là 5 m3; để 

đổ đất đầy thùng xe (giả sử đất chỉ đổ được 80% thể tích thùng) là: 
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           tb = 60
2,35

58,0



= 7 phút.       

   v1 = 15 (km/h), v2 = 25 (km/h) -  Vận tốc xe lúc đi và lúc quay về. 

          
1V

L
=

15

5,0
;   

25

5,0

V

L

2

       

          Thời gian đổ đất và chờ, tránh xe là: tđ = 2 phút; tch = 3 phút; 

   t = 760+(0,0333+0,02)3600 + (2+3)60 = 912 (s) = 0,253 (h). 

 -Sè chuyÕn xe trong mét ca:   

  m = 32
253,0

08

t

tT o 





 (ChuyÕn) 

 -Số xe cần thiết:    

  n = 76,1
325

6,281

m.q

Q



 . Chọn n = 2 (xe). 

       Như vậy khi đào móng bằng máy thì phải cần hai xe vận chuyển. Còn khi đào 

thủ công thì chỉ cần một xe là đủ. 

Sơ đồ đào đất được thể hiện bằng hình vẽ sau: 

 

HU? NG DI CHUY? N C? A Ô TÔ

HU? NG DI CHUY? N C? A Ô TÔ

MÁY ÐÀO 1

MÁY ÐÀO 2

B

B

a

a
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Chi tiết đào đất bằng máy: 

 

 

 

 

8.2.4.  Công tác phá dỡ đầu cọc BTCT. 

* Dùng búa tạ kết hợp với máy khoan BT cầm tay  1,5 KW và máy hàn 23 KW để 

khoan phá đầu cọc BTCT. 

*Yêu cầu là phải chừa phần BT của cọc nhô lên khỏi mặt nền đất hố móng là 20 

cm và phần thép cọc thừa ra khỏi khối bê tông cọc là 30  40 cm (tối thiểu là 30 cm). 

Gặp các trường hợp thiếu hụt  BT hay cốt thép cọc nhô lên thì phải hàn cốt thép và làm 

ván khuôn đổ bê tông bù vào phần thiếu hụt đó cho đúng với thiết kế. 
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- Khối lượng BT đầu cọc cần phá dỡ (390 đầu cọc) trung bình là : 

   390 * 2.4 * 0.35 * 0.35  = 114.66 m3  . 

- Số nhân công và ca máy khoan cần thiết: ĐM  (AH.21) (2,02 công + 1,05 ca máy 

khoan cầm tay + 0,23 ca máy hàn 23 KW)/m3 .  

     mất 231.6 công, 120.4 ca máy khoan cầm tay,26.37 ca máy hàn.Ta sử dụng 

24 người và 12 máy khoan và 3 máy hàn làm trong 10 ngày. 

 

8.3.Công tác bê tông giằng móng,đài móng 

8.3.1 . Công tác đổ bê tông lót : 

* Bê tông lót đài giằng móng và đáy các bể chứa có tác dụng tạo mặt phẳng sạch 

có độ cứng tương đối để phục vụ cho công tác đặt cốt thép và cốp pha đài gằng móng 

sau này. Lớp bê tông lót này có độ dày là 10 cm và có diện tích lớn hơn diện tích cấu 

kiện cần lót (nhô ra mép các cấu kiện một đoạn là 10 cm để thuận lợi cho việc thi công 

đài giằng). Sử dụng bê tông # 100 đá 2  3 (loại rẻ tiền) để làm lớp lót. 

* Khối lượng bê tông lót : được thống kê  ở bảng sau 

Khỗi Lượng Bê Tông lót móng 

TT Tên cấu kiện 
KLBT của 

   1 cấu kiện(m3) 

SL 

cấu kiện 

Tổng 

 KLBT 

1 Đài móng M1 0.585 8 4.68 

2 Đài móng M2 0.816 12 9.792 

3 Đài móng M3 1.215 10 12.15 

4 Đài móng M4 2.491 2 4.838 

5 Đài móng M5 3.672 2 7.344 

6 Đài móng M6 0.380 2 0.760 

7 Giằng móng 25.47 1 25.470 

     = 65.034 
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* Tiến hành đổ bê tông lót : 

+ Tưới nước qua lớp đất rồi dùng đầm tay đầm chặt lớp đất cần đổ bê tông lót. 

+ Do độ cao của lớp lót thấp (10 cm) nên ta chỉ việc dùng xà gồ quây các vị trí cần 

đổ bê tông lại rồi tiến hành đổ bê tông. Chú ý định vị chính xác về kích thước , hình 

dạng khối BT lót cần đổ và kê cho thẳng hàng . 

+ Do yêu cầu về chất lượng BT không cao và để cho nhanh chóng ta trộn bê tông 

bằng các máy trộn có trên công trường và kết hợp với trộn bằmg tay sao cho năng suất 

là tốt nhất. Vận chuyển BT bằng xe cải tiến và bằng thủ công đến vị trí đổ rồi tiến hành 

đầm sơ lược một lần bằng đầm bàn.  

+ Chú ý khi vận chuyển BT không được dẫm vào làm hỏng các phần BT đã được 

đổ trước đó, lấy mặt chuẩn là mép trên của thanh xà gồ dùng làm khuôn. Ngay ngày 

hôm sau có thể dỡ bỏ xà gồ làm khuôn để tiến hành đặt cốt thép đài giằng. 

*Số nhân công và ca máy cần thiết : (ĐM)  HA.11  (1,18 công + 0,095 ca 

m¸y)/1m3. 

 - Số nhân công :  65.034 *1.18 =  76.74 công .(lấy 77 công ) 

 - Số ca máy trộn :  32.9615 * 0.095  = 6.18ca   6 ca. 

   Để cho nhanh ta sử dụng 38 người làm và 2 máy trộn  bê tông quả lê (loại 

trọng lực) SB - 84 (V = 0,5 m3) 1 ca trong 2 ngày. 

8.3.2. Đổ bê tông đài giằng móng : 

8.3.2.1 Công tác cốt thép móng: 

 +Thống kê khối lượng bêtông móng 

TT Tên cấu kiện 
KLBT của 

   1 cấu kiện(m3) 
SL 

cấu kiện 
Tổng 

 KLBT 

1 Đài móng M1 6.615 8 52.92 

2 Đài móng M2 9.5256 12 114.307 

3 Đài móng M3 14.553 10 145.53 

4 Đài móng M4 30.925 2 61.85 

5 Đài móng M5 46.305 2 92.61 

6 Đài móng M6 4.134 2 8.268 

7 Giằng móng 114.600 1 114.6 

     = 590.085 
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Theo tính toán thép cho đài cọc ở phần kết cấu ta lấy hàm lượng thép trung bình 

cua các móng là μ=0.3  

Tổng lượng thép của đài cọc là:

590.085 0.3
7850 13896.5( )

100

x
kg 

 

Theo định mức IA.11 thì 1T thép cần 8.34 công (với thép có 10<d<18) 

=>Số công làm thép:13896.5x8.34/1000=115.897 công 

* Sử dụng 116 ngày công cho công tác công tác cốt thép móng. (Hay sử dụng 29 

người làm việc trong 4 ngày) 

8.3.2.2 Công tác ván khuôn : 

Thi công lắp các tấm ván khuôn kim loại lại với nhau dùng liên kết là chốt U và 

L. Tiến hành lắp các tấm này theo hình dạng kết cấu móng, tại các vị trí góc dùng 

những tấm góc trong. 

Tiến hành lắp các thanh chống kim loại. 

Ván khuôn đài cọc đƣợc lắp sẵn thành từng mảng vững chắc theo thiết kế ở bên 

ngoài hố móng. 

Dùng cần cẩu, kết hợp với thủ công để đƣa ván khuôn tới vị trí của từng đài. 

Khi cẩu lắp chú ý nâng hạ ván khuôn nhẹ nhàng, tránh va cham mạnh gây biến dạng 

cho ván khuôn. 

Căn cứ vào mốc trắc đạc trên mặt đất, căng dây lấy tim và hình bao chu vi của 

từng đài. 

Trƣớc khi lắp dựng cốt pha thành đài móng ta xác định tim của đáy móng (tim 

cột) bằng dây dọi từ điểm giao nhau của 2 dây căng theo 2 trục của 2 phƣơng công 

trình xuống đáy móng, đánh dấu tim móng và tim trục bằng dấu đỏ, các tấm ván đƣợc 

ghép lại bằng đinh thành khuôn hình chữ nhật có kích thƣớc băng kích thƣớc của 

móng. 

Ta lắp dựng ván khuôn trên nền bê tông lót, móng đã đánh dấu tim trục cân 

chỉnh ván khuôn theo từng cạnh, kích thƣớc của các cạnh lấy từ tim ra 2 bên sau đó cố 

định ván khuôn bằng cây chống. 

Cố định các tấm mảng với nhau theo đúng vị trí thiết kế bằng các dây chằng, 

neo và cây chống. 
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Ván khuôn cổ móng đƣợc lắp dựng sau khi lắp xong cốt thép và ván khuôn dài 

giằng móng. Dùng các tấm ván kê trực tiếp lên ván thành móng kết hợp với hệ thống 

cây chống và dây neo. 

 

 

 

Tại các vị trí thiếu hụt do mô đun khác nhau thì phải chèn bằng ván gỗ có độ 

dày tối thiểu là 30mm. 

Yêu cầu bề mặt ván khuôn phải kín khít để không làm chảy mất nƣớc bê tông. 

Kiểm tra chất lƣợng bề mặt và ổn định của ván khuôn. 

Trƣớc khi đổ bê tông, mặt ván khuôn phải đƣợc quét 1 lớp dầu chống dính. 

Dùng máy thuỷ bình hay máy kinh vĩ, thƣớc, dây dọi để đo lại kích thƣớc, cao 

độ của các đài. 

Kiểm tra tim và cao trình đảm bảo không vƣợt quá sai số cho phép. 

Lập biên bản nghiệm thu trƣớc khi đổ bê tông.  

+ Để phục vụ cho công tác xây dựng công trình trên , do công trình thi công nằm 

trong đô thị lớn nên mặt bằng tương đối hạn chế và công tác vận chuyển vật tư, thiết bị 

thi công rất khó khăn, nước nôi bị hạn chế sử dụng và yêu cầu về bảo đảm vệ sinh môi 

trường rất khắt khe nên ta chọn phương án dùng cốp pha định hình bằng thép và giáo 

chống bằng thép kết hợp với các thânh xà gồ bằng gỗ có kích thước tiết diện là 10  12 

. Các tấm ván khuôn có kích thước chủ yếu là  300  1500. Ngoài ra còn sử dụng một 

số tấm thép góc trong và góc ngoài có kích thước 150 150x1500 để thi công đài móng 

điểm cố định tim

b/
2

l/2
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và một số tấm có kích thước khác để bù các khoảng thiếu (hoặc dùng ván gỗ dày 3 cm) 

để bù. 

Thống kê khối lương ván khuôn móng 

TT Tên cấu kiện 
KLVK của 

   1 cấu kiện(m2) 

SL 

cấu kiện 

Tổng 

 KLVK 

1 Đài móng M1 13.65 8 109.2 

2 Đài móng M2 15.96 12 191.52 

3 Đài móng M3 19.95 10 199.5 

4 Đài móng M4 29.4 2 58.8 

5 Đài móng M5 35.7 2 71.4 

6 Đài móng M6 10.5 2 21 

7 Giằng móng 381.984 1 381.984 

     = 1033.4 

* Số lượng nhân công cần thiết theo ĐM -  KB.21 (38,28 công/100 m2). 

  

1033.4 38.28
395.6

100

x
N  

công. 

- Do là thực hiện làm móng có độ phức tạp ít hơn nên theo kinh nghiệm ta nhân với 

một hệ số là 0,7 :    N = 395.6 * 0.7 = 276.92 công (lấy N = 277 ). 

* Thao tác thực hiện : 

 + Đối với đài cọc ta sử dụng loại ván khuôn có kích thước 1,5  0.3 m dựng 

đứng lên rồi liên kết với nhau bằng các kẹp đàn hồi (chốt chữ L) sau đó dùng móc căng 

và chốt nêm liên kết các tấm ván khuôn với thanh gông sườn bằng gỗ. Gông đài móng 

dùng thép chữ  12      (120  52  4,8) cho ĐC1 và dùng thép L đều cạnh có số hiệu L 

75  75  5 cho các đài cọc khác. Sử dụng 2 gông cho một đài, Gông thứ nhất cách đáy 

đài 30 cm và gông thứ hai cách đáy đài 115 cm (cao hơn mức BT đài 5 cm). Để cố định 

mép bên trong đài, sau khi bắn mực định vị ta tiến hành đóng đinh thép 10 để định vị 

ván khuôn phía mép trong đài. Bên ngoài dùng các thanh xà gồ gỗ để định vị mép 
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ngoài và các thanh chống xiên (góc xiên khoảng 600). Các thanh chống xiên một đầu 

chống vào giao điểm của thanh gông sườn và đầu kia tựa vào cọc nêm đóng chắc vào 

nền đất. Trung bình cứ 1m sử dụng 1 thanh chống xiên. 

+ Đối với giằng móng ta sử dụng loại ván khuôn có kích thước 1,5  0,3 đặt nằm 

ngang rồi liên kết chúng 2 (hoặc 3 tấm nếu cần) tấm một bằng kẹp đàn hồi, sau đó 

cũng dùng móc căng và chốt nêm liên kết với gông sườn bằng gỗ. Ta cũng định vị mép 

trong giằng bằng cách đóng đinh thép 10 và các thanh xà gồ để định vị mép ngoài. Sau 

đó dùng các thanh chống xiên và cọc nêm để cố định ván khuôn giằng. Trung bình cứ  

60 cm thì sử dụng 1 thanh chống xiên. 

+ Chi tiết của ván khuôn được thể hiện theo hình vẽ sau : 
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mặt bằng ván khuôn móng M-02(TL 1:25)
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Chi tiết ván khuôn giằng móng: 
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8.3.2.3 Công tác đổ bê tông móng : 

+ Theo thiết kế sử dụng bê tông B25 để đổ đài giằng móng. 

Tính toán khối lượng bê tông : Được thống kê ở bảng sau 

 

TT Tên cấu kiện 
KLBT của 

   1 cấu kiện(m3) 

SL 

cấu kiện 

Tổng 

 KLBT 

1 Đài móng M1 6.615 8 52.92 

2 Đài móng M2 9.5256 12 114.307 

3 Đài móng M3 14.553 10 145.53 

4 Đài móng M4 30.925 2 61.85 

5 Đài móng M5 46.305 2 92.61 

6 Đài móng M6 4.134 2 8.268 

7 Giằng móng 114.600 1 114.6 

     = 590.085 
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Do khối lượng bê tông móng khá lớn, công trình lại có yêu cầu cao về chất lượng, 

tiến độ nên chọn phương pháp thi công bằng bê tông thương phẩm là hợp lý hơn cả.  

- Bêtông thương phẩm trở đến công trường sẽ được đổ vào máy bơm bêtông, từ đó 

bêtông sẽ được bơm xuống hố móng qua các ống thép được nối với nhau.  

- Công suất cực đại của máy bơm bêtông là 112m3/h, vậy trong một ngày bơm 

được  Vbt = 8.112 = 896m3 =>chọn máy bơm 

- Tính số lượng xe ôtô tự trộn chở bêtông: 

 Mỗi xe ôtô chở được 5m3 bêtông, số lượng xe là: 

 n = 590/5 = 118 xe  

 - Mỗi ôtô ra vào công trường, đổ bêtông vào máy bơm mất trung bình 10phút.  

Trong một giờ có: 118/10 = 12 xe. 

a .Đổ bê tông đài: 

- Trước khi đổ bêtông đài,  

- Bêtông đài sẽ được đổ liên tục trong một ngày. 

Việc đổ bêtông đài cho một phân khu phải đổ liên tục, do vậy trong thời gian thi 

công đài cần huy động nhân lực, làm thêm ca để có thể hoàn thành đúng tiến độ. 

- Do bêtông đài là bêtông khối lớn, do đó ta phải đổ thành nhiều lớp. Đổ xong 

bêtông mỗi lớp sẽ dùng đầm bêtông để đầm. Đầm dùng trong đổ bêtông đài khối lớn là 

đầm dùi. 

b. Thi công bê tông móng: 

Sau khi đã kiểm tra và nghiệm thu tim, cốt đài móng, ván khuôn và cốt thép đài 

móng thì bắt đầu tiến hành đổ bê tông. 
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Mặt bằng thi công bê tông móng; 

 

 

c .Các yêu cầu kỹ thuật khi thi công bê tông thương phẩm:  

* Đối với vữa bê tông 

Vữa bê tông bơm là bê tông được vận chuyển bằng áp lực qua ống cứng hoặc ống 

mềm và được chảy vào vị trí cần đổ bê tông. Bê tông bơm không chỉ đòi hỏi cao về mặt 

chất lượng mà còn yêu cầu cao về tính dễ bơm. Do đó bê tông bơm phải đảm bảo các 

yêu cầu sau : 

+ Bê tông bơm được tức là bê tông di chuyển trong ống theo dạng hình trụ hoặc 

thỏi bê tông, ngăn cách với thành ống 1 lớp bôi trơn. Lớp bôi trơn này là lớp vữa gồm 

xi măng, cát và nước. 

+ Thiết kế thành phần hỗn hợp của bê tông phải đảm bảo sao cho thổi bê tông qua 

được những vị trí thu nhỏ của đường ống và qua được những đường cong khi bơm. 

HƯỚNG THI CÔNG

VỊ TRÍ BƠM BÊ TÔNG
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+ Hỗn hợp bê tông bơm có kích thước tối đa của cốt liệu lớn là 1/5 - 1/8 đường 

kính nhỏ nhất của ống dẫn. Đối với cốt liệu hạt tròn có thể lên tới 40% đường kính 

trong nhỏ nhất của ống dẫn. 

+ Yêu cầu về nước và độ sụt của bê tông bơm có liên quan với nhau và được xem 

là một yêu cầu cực kỳ quan trọng. Lượng nước trong hỗn hợp có ảnh hưởng tới cường 

độ hoặc độ sụt hoặc tính dễ bơm của bê tông. Lượng nước trộn thay đổi tuỳ theo cỡ hạt 

tối đa của cốt liệu và cho từng độ sụt khác nhau của từng thiết bị bơm. Do đó  đối với 

bê tông bơm chọn được độ sụt hợp lý theo tính năng của loại máy bơm sử dụng và giữ 

được độ sụt đó trong quá trình bơm là yếu tố rất quan trọng. Thông thường đối với bê 

tông bơm độ sụt hợp lý là 14 - 16 cm. 

+ Việc sử dụng phụ gia để tăng độ dẻo cho hỗn hợp bê tông bơm là cần thiết bởi vì 

khi chọn được 1 loại phụ gia phù hợp thì tính dễ bơm tăng lên, giảm khả năng phân 

tầng và độ bôi trơn thành ống cũng tăng lên. 

+ Bê tông bơm phải được sản xuất với các thiết bị có dây chuyền công nghệ hợp lý 

để đảm bảo sai số định lượng cho phép về vật liệu, nước và chất phụ gia sử dụng. 

+ Bê tông bơm cần được vận chuyển bằng xe tải trộn từ nơi sản xuất đến vị trí 

bơm, đồng thời điều chỉnh tốc độ quay của thùng xe sao cho phù hợp với tính năng kỹ 

thuật của loại xe sử dụng. 

+ Bê tông bơm cũng như các loại bê tông khác đều phải có cấp phối hợp lý mới 

đảm bảo chất lượng. 

+ Hỗn hợp bê tông dùng cho công nghệ bơm bê tông cần có thành phần hạt phù 

hợp với yêu cầu kỹ thuật của thiết bị bơm, đặc biệt phải có độ lưu động ổn định và 

đồng nhất. Độ sụt của bê tông thường là lớn và phải đủ dẻo để bơm được tốt, nếu khô 

sẽ khó bơm và năng xuất thấp, hao mòn thiết bị. Nhưng nếu bê tông nhão quá thì dễ bị 

phân tầng, dễ làm tắc đường ống và tốn xi măng để đảm bảo cường độ. 

- Khi vận chuyển bê tông: 

Việc vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ bê tông cần đảm bảo: 

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển hợp lý, tránh để bê tông bị phân tầng, bị chảy 

nước xi măng và bị mất nước do nắng, gió.  

+ Sử dụng thiết bị, nhân lực và phương tiện vận chuyển cần bố trí phù hợp với khối 

lượng, tốc độ trộn, đổ và đầm bê tông. 
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- Khi đổ bê tông: 

+ Không làm sai lệch vị trí cốt thép, vị trí cốp pha và chiều dày lớp bảo vệ cốt thép. 

+ Không dùng đầm dùi để dịch chuyển ngang bê tông trong cốp pha. 

Đổ và đầm bêtông: 

+ Bê tông phải được đổ liên tục cho đến khi hoàn thành một kết cấu nào đó theo 

qui định của thiết kế. 

+ Để tránh sự phân tầng, chiều cao rơi tự do của hỗn hợp bê tông khi đổ không 

được vượt quá 1,5m. 

+ Khi đổ bê tông có chiều cao rơi tự do >1,5m phải dùng máng nghiêng hoặc ống 

vòi voi. Nếu chiều cao >10m phải dùng ống vòi voi có thiết bị chấn động. 

+ Giám sát chặt chẽ hiện trạng cốp pha đỡ giáo và cốt thép trong quá trình thi 

công. 

+ Mức độ đổ dày bê tông vào cốp pha phải phù hợp với số liệu tính toán độ cứng 

chịu áp lực ngang của cốp pha do hỗn hợp bê tông mới đổ gây ra. 

+ Khi trời mưa phải có biện pháp  che chắn không cho nước mưa rơi vào bê tông. 

+ Chiều dày mỗi lớp đổ bê tông phải căn cứ vào năng lực chén cự ly vận chuyển, 

khả năng đầm, tính chất kết và điều kiện thời tiết để quyết định, nhưng phải theo quy 

phạm. 

+ Đổ bê tông móng: chỉ đổ trên đệm sạch hoặc trên nền đất cứng. 

-  Đầm bê tông: 

+ Chọn máy đầm dùi  U 50 có thông số kỹ thuật: 

+ Thời gian đầm bê tông t1 = 30 giây. 

+ Bán kính tác dụng : 30 cm. 

+ Chiều sâu lớp đầm   = 25 cm. 

+ Bán kính ảnh hưởng : ro = 60 cm. 

+ Năng suất máy đầm : N = 2. k. ro2. .3600 / ( t1 + t2 ) 

k : hệ số hữu ích = 0,7 

t2 : thời gian di chuyển đầm = 6 s  

 N = 2.0,7.0,62.0,25.3600/(30 + 6) = 3,15 m3/h. 
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Do khối lượng bê tông lớn, để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như khả năng thi 

công, trong những ngày đổ bê tông ta cho công nhân làm 10h/ca 

 Nca  = 10.3,15 = 31,5 m3 / ca.  

 Số lượng đầm dùi cần thiết  n =Vmax/Nca = 590/ 31,5 = 19 cái. 

+ Đảm bảo sau khi đầm bê tông được đầm chặt không bị rỗ, thời gian đầm bê tông 

tại 1 vị trí đảm bảo  cho bê tông được đầm kỹ (nước xi măng nổi lên mặt). 

+ Dùng đầm dùi để đầm BT. Đổ mỗi lớp dày 25 cm, đổ đến đâu đầm ngay đến đó 

và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 5cm. Khi đầm xong một vị trí, để di 

chuyển tới một vị trí khác thì phải rút đầm và tra đầm từ từ. Khoảng cách giữa hai vị trí 

đầm phải nhỏ hơn 1.5r0 (bán kính ảnh hưởng của đầm). 

+ Khi cắm đầm lại bê tông thì thời điểm đầm thích hợp là 1,52giờ sau khi đầm 

lần thứ nhất (thích hợp với bê tông có diện tích rộng). 

8.3.2.4 Bảo dưỡng bê tông: 

- Sau khi đổ bê tông phải được bảo dưỡng trong điều kiện có độ ẩm và nhiệt độ cần 

thiết để đóng rắn và ngăn ngừa các ảnh hưởng có hại trong quá trình đóng rắn của bê 

tông. 

- Bảo dưỡng ẩm: Giữ cho bê tông có đủ độ ẩm cần thiết để ninh kết và đóng rắn. 

- Thời gian bảo dưỡng: Theo qui phạm.. 

- Bảo dưỡng bê tông và tháo cốt pha: 

+ Mặt bê tông phải được giữ ẩm và phải tưới nước sau khi đổ được 5 - 6 giờ. 

+ Hàng ngày phải tưới nước bảo dưỡng, thời gian bảo dưỡng từ 5 - 7 ngày. 

+ Chỉ tháo ván khuôn khi bê tông đã đạt cường độ 25 KG / cm2. 

-Trong thời gian bảo dưỡng tránh các tác động cơ học như rung động, lực xung 

kích tải trọng và các lực động có khả năng gây lực hại khác. 

8.3.2.5 Tháo dỡ cốp pha: 

Đối với móng sau khi thi công bêtông 3 ngày có thể tiến hành tháo dỡ cốp pha, 

tháo dỡ theo thứ tự cái nào ghép sau thì tháo trước. Khi tháo dỡ cốp pha phải cẩn thận 

để khônglàm mẻ vỡ góc cạnh của bê tông; tránh không gây ứng suất đột ngột hoặc va 

chạm mạnh làm hư hại đến kết cấu bê tông. 
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Sau khi tháo dỡ cốp pha cần vệ sinh sạch sẽ bề mặt cốp pha và xếp vào kho để 

tránh hư hỏng. 

8.3.3.  Công tác xây cổ móng và các bể chứa : 

+ Sau khi tháo dỡ ván khuôn móng ta tiến hành đánh dấu lại tim cốt rồi tiến hành 

xây cổ móng vầ các bể chứa cho đạt đến độ cao thiết kế đồng thời cho đổ bê tông các 

tấm đan làm nắp các bể phốt theo thiết kế. Các chi tiết được xây bằng gạch đặc già lửa 

có mác là 150. 

+ Sau khi xây cổ móng xong ta lắp đặt ván khuôn và cốt thép để đổ bê tông giằng 

tường (có tác dụng phân định phần chìm của nền nhà,định vị và tăng cường độ vững 

chắc cho tường nhà). 

+ Tiến hành hoàn thiện các bể chứa, tháo ván khuôn giằng tường, lắp tấm đan đậy, 

thử  tải các bể chứa (ngâm bể) rồi tiến hành đổ cát lấp nền, đầm chặt . 

 Đến đây công tác phần ngầm cơ bản đã được hoàn tất. Sau khi tiến hành nghiệm 

thu ta sẽ tổ chức thi công tiếp tục phần thân nhà. 

8.3.4.  Biện pháp an toàn lao động: 

 An toàn lao động trong chế tạo và lắp cốp pha: 

- Các tấm ván, cột chống gỗ tháo đinh để không dẫm phải. 

- Các đầu gỗ dùng để đóng táp, bát đỡ phải được xếp gọn. 

- Kho bãi phải tuân thủ an toàn phòng chữa cháy. 

- Khi lấy gỗ, ván, cốp pha phải lấy từ trên xuống, tránh cây lăn đè người. 

- Khi sử dụng các dụng cụ cầm tay bằng điện nên đảm bảo an toàn dây, cầu dao 

không hở điện. 

 An toàn lao động khi gia công lắp cốt thép: 

- Khu vực kéo căng thép bằng tời phải rào chắn cẩn thận không để người lạ vào, đề 

phòng căng thép bị đứt hoặc tuột quật vào người. 

- Khi chặt thép bằng búa chạm phải kiểm tra cán búa và chạm phải có kẹp giữ. 

- Khi lắp dựng cốt thép chờ tạm phải có cây chống tạm để khỏi gây ngã, mất an 

toàn. Các đường điện không được để trần, tránh di chuyển cốt thép gần đường tải điện, 

gây đứt dây dẫn hoặc chạm chập. 
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 An toàn trong thi công bê tông: 

- Kiểm tra hệ thống điện cho máy trộn và máy đầm. 

- Tuân thủ và nhắc nhở công nhân thực hiện công tác an toàn lao động và bảo hộ 

lao động suốt quá trình thi công. 

- Các thao tác khi trộn phải đúng qui định, không được thò tay vào thùng trộn khi 

thùng trộn đang quay. 

 An toàn lao động khi tháo dỡ cốp pha: 

- Tháo đúng tuần tự, những tấm lắp sau thì tháo trước, tránh cốp pha rơi vào người, 

phải nâng hạ nhẹ nhàng, tránh hỏng hãng, cần có các hộp gỗ đựng chốt cốp pha để 

tránh mất mát, rơi vãi. 

- Sau khi tháo cần xếp theo chủng loại, kích thước; các tấm cốp pha phải được sắp 

xếp cẩn thận, đảm bảo độ ổn định, tránh hiện tượng trúc đổ đè vào người. 

- Các tấm gỗ có đinh cần được tháo bỏ, không được tháo đinh bừa bãi trên công 

trường mà cần phải bỏ vào nơi qui định; tránh dẫm phải đinh khi đi lại. 

 Sau khi tháo dỡ cốp pha cần tiến hành nghiệm thu, các phần lấp khuất phải có lập 

hồ sơ và bảo lưu hình ảnh làm tài liệu cho các công tác tổng nghiệm thu sau này. 

8.4. Thi công lấp đất hố móng 

8.4.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lấp đất: 

- Sau khi bê tông đài và cả phần cột tới cốt mặt nền đã được thi công xong thì tiến 

hành lấp đất bằng thủ công, không được dùng máy bởi lẽ vướng víu trên mặt bằng sẽ 

gây trở ngại cho máy, hơn nữa máy có thể va đập vào phần cột đã đổ tới cốt mặt nền. 

- Khi thi công đắp đất phải đảm bảo đất nền có độ ẩm trong phạm vi khống chế. 

Nếu đất khô thì tưới thêm nước; đất quá ướt thì phải có biện pháp giảm độ ẩm, để đất 

nền được đầm chặt, đảm bảo theo thiết kế. 

- Với đất đắp hố móng, nếu sử dụng đất đào thì phải đảm bảo chất lượng. 

- Đổ đất và san đều thành từng lớp. Trải tới đâu thì đầm ngay tới đó. Không nên 

dải lớp đất đầm quá mỏng như vậy sẽ làm phá huỷ cấu trúc đất. Trong mỗi lớp đất 

trải,không nên sử dụng nhiều loại đất. 
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- Nên lấp đất đều nhau thành từng lớp. Không nên lấp từ một phía sẽ gây ra lực đạp 

đối với công trình.   

8.4.2. Tính toán khối lượng đất đắp: 

Ta có thể tích đất đắp sẽ bằng thể tích đất đào cộng với thể tích tôn nền kể từ cốt 

0.00 rồi trừ đi thể tích bê tông lót, bê tông móng và thể tích khối xây móng. 

áp dụng công thức :      V = Vh - Vc 

    Trong đó :  

          Vh : Thể tích hố đào (hay là Vđ) . 

          Vc : Thể tích hình học của công trình chôn trong móng (hay là Vbt) 

Thể tích đất tôn nền là:   V = 34.8 x48.6 x 1.05 =1775.8 (m3) 

Do đó thể tích đất đắp là:  

V®¾p    = V®µo  + Vt«n nÒn - Vbªt«ng  - Vx©y 

         = (1944+1002)+1775.8-(65.034 + 590.085= 4063.7 (m3) 

8.4.3. Thi công đắp đất: 

   - Sử dụng nhân công và những dụng cụ thủ công vồ, đập. 

   - Lấy từng lớp đất xuống, đầm chặt lớp này rồi mới tiến hành lấp lớp đất khác. 

   - Các yêu cầu kỹ thuật phải tuân theo như đã trình bày. 
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Chƣơng 9 

THI CÔNG PHẦN THÂN CÔNG TRÌNH 

 

Giải pháp thi công chung cho phần thân công trình 

      Phần thân công trình được thi công theo công nghệ thi công bêtông cốt thép 

toàn khối, bao gồm 3 công tác chính cho các cấu kiện là: ván khuôn, cốt thép và 

bêtông. Quá trình thi công được tính toán cụ thể về mặt kỹ thuật cũng như tổ chức quản 

lý, đảm  bảo thực hiện các công tác một cách tuần tự, nhịp nhàng với chất lượng tốt và 

tiến độ hợp lý đặt ra. 

      Công tác ván khuôn: Hiện nay trên thị trường cung cấp nhiều loại ván 

khuôn, phục vụ nhu cầu đa dạng cho thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. 

Để thuận tiện cho quá trình thi công lắp dựng và tháo dỡ, đảm  bảo chất lượng thi công, 

đảm bảo việc luân chuyển ván khuôn tối đa, phần thân công trình cũng được sử dụng 

hệ ván khuôn định hình bằng thép, kết hợp với hệ đà giáo bằng giáo Pal, hệ thanh 

chống đơn kim loại, hệ giáo thao tác đồng bộ. Hệ thống ván khuôn và cột chống được 

kiểm tra chất lượng trước khi thi công để đảm bảo chất lượng thi công, mặt khác cũng 

được sử dụng luân chuyển liên tục nhằm  đạt hiệu quả kinh tế trong thi công.  

    Công tác cốt thép: Cốt thép được tiến hành gia công tại công trường. Việc vận 

chuyển, dự trữ được tính toán phù hợp với tiến độ thi công chung, đảm bảo yêu cầu về 

chất lượng.  

     Công tác bêtông: Để đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công, ta sử 

dụng bêtông thương phẩm cho toàn bộ công trình. Bêtông dầm sàn được đổ toàn khối 

cho cả công trình trong 1 lần đổ nên ta sử dụng bơm tĩnh. Nếu chiều cao bơm không đủ 

có thể bố trí trạm bơm trung gian. Bêtông cột, vách, lõi có khối lượng nhỏ, nếu sử dụng 

bơm sẽ gây lãng phí năng suất máy. Do đó, có thể dùng cần trục để đổ bêtông cột, vách. 

9.1. Công tác ván khuôn 

9.1.1. Thiết kế hệ thống ván khuôn cho các cấu kiện điển hình. 

9.1.1.1. Hệ thống ván khuôn và cột chống sử dụng cho công trình 

a. Ván khuôn. 

Ván khuôn sử dụng là ván khuôn thép định hình của công ty Hoà Phát cung cấp. 

Bảng thống kê các loại ván khuôn  
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Thông số các loại ván khuôn 

TT Tên sản phẩm Quy cách 

Đặc trƣng hình học 

Mômen quán 

tính (cm4) 

Mômen chống 

uốn (cm3) 

1 

Cốp pha tấm 

phẳng 

300x1500x55 28.46 6.55 

2 300x1200x55 28.46 6.55 

3 300x900x55 28.46 6.55 

4 300x600x55 28.46 6.55 

5 

Cốp pha tấm 

phẳng 

250x1500x55 27.33 6.34 

6 250x1200x55 27.33 6.34 

7 250x900x55 27.33 6.34 

8 250x600x55 27.33 6.34 

9 

Cốp pha tấm 

phẳng 

200x1500x55 20.02 4.42 

10 200x1200x55 20.02 4.42 

11 200x900x55 20.02 4.42 

12 200x600x55 20.02 4.42 

13 

Cốp pha tấm 

phẳng 

150x1500x55 17.71 4.18 

14 150x1200x55 17.71 4.18 

15 150x900x55 17.71 4.18 

16 150x600x55 17.71 4.18 

17 

Thanh chuyển góc 

50x50x1500   

18 50x50x1200   

19 50x50x900   

20 50x50x900   

21 

Cốp pha góc trong 

150x150x1500x55   

22 150x150x1200x55   

23 150x150x900x55   

24 150x150x600x55   

25 

Cốp pha góc ngoài 

100x100x1500x55   

26 100x100x1200x55   

27 100x100x900x55   

28 100x100x600x55   
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b.  Xà gồ. 

      Sử dụng hệ xà gồ bằng gỗ với kích thước cấu kiện chính là 100x80 và100x100 mm. 

Thông số về vật liệu gỗ như sau:Gỗ nhóm IV: 

o Trọng lượng riêng:   = 780 kG/m3. 

o ứng suất cho phép của gỗ:  []gỗ = 115 kG/cm2.   

o Môđun đàn hồi của gỗ:  Eg = 1,2.105 kG/cm2. 

c. Hệ giáo chống. 

- Hệ giáo chống: sử dụng giáo tổ hợp Pal do hãng Hoà Phát chế tạo và cung cấp. 

- Ưu điểm của giáo Pal: 

       + Giáo Pal là một chân chống vạn năng có thể sử dụng thích hợp cho mọi công 

trình xây dựng với những kết cấu nặng đặt ở độ cao lớn. 

        + Giáo Pal làm bằng thép nhẹ, đơn giản, thuận tiện cho việc lắp dựng, tháo dỡ, 

vận chuyển nên giảm giá thành công trình. 

-  Cấu tạo giáo Pal: Giáo Pal được thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác được lắp 

dựng theo kiểu tam giác hoặc tứ giác. Bộ phụ kiện bao gồm: 

  + Phần khung tam giác tiêu chuẩn. 

  + Thanh giằng chéo và giằng ngang. 

  + Kích chân cột và đầu cột. 

  + Khớp nối khung. 

  + Chốt giữ khớp nối. 

Bảng độ cao và tải trọng cho phép. 

Lực giới hạn của cột 

chống  (Tấn) 
35.3 22.9 16 11.8 9.05 7.17 5.81 

Chiều cao (m) 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 

Tương ứng với số tầng 4 5 6 7 8 9 10 

- Trình tự lắp dựng. 

+  Đặt bộ kích (gồm đế và kích), liên kết các bộ kích với nhau bằng giằng nằm 

ngang và giằng chéo. 

+ Lắp khung tam giác vào từng bộ kích, điều chỉnh các bộ phận cuối của khung tam 

giác tiếp xúc với đai ốc cánh. 

+ Lắp tiếp các thanh giằng nằm ngang và giằng chéo. 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC 

SVTH: ĐỖ VĂN PHÚC- LỚP: XD1301D 149 

+ Lồng khớp nối và làm chặt chúng bằng chốt giữ. Sau đó chống thêm một khung 

phụ lên trên. 

+ Lắp các kích đỡ phía trên. 

+ Toàn bộ hệ thống của giá đỡ khung tam giác sau khi lắp dựng xong có thể điều 

chỉnh chiều cao nhờ hệ kích dưới trong khoảng từ 0 đến 750 mm. 

d. Hệ cột chống đơn. 

      Sử dụng giáo chống đơn kim loại của Hoà Phát. Dựa vào chiều dài và sức chịu 

tải ta chọn giáo chống K-102 của hãng Hoà Phát có các thông số sau: 

  + Chiều dài lớn nhất  : 3500 mm. 

  + Chiều dài nhỏ nhất  : 2000 mm. 

  + Chiều dài ống trên  : 1500 mm. 

  + Chiều dài đoạn điều chỉnh : 120 mm. 

  + Sức chịu tải lớn nhất khi lmin : 2200 kG. 

  + Sức chịu tải lớn nhất khi lmax : 1700 kG. 

  + Trọng lượng   : 10,2 kg. 

9.1.2. Thiết kế ván khuôn cột 

9.1.2.1. Thông số thiết kế. 

- Thiết kế ván khuôn cho cột tầng điển hình với kích thước hình học: 

- Tiết diện cột b x h = 900x900 mm. 

- Chiều cao tầng điển hình  H = 5 m. 

- Do việc đổ bêtông cột chỉ tiến hành đến cốt đáy dầm và đáy sàn mà dầm cao 

500  nên ván khuôn thiết kế cho cột chỉ lấy chiều cao 4,5 m. 

- Tổ hợp ván khuôn:  

 + Với mặt có kích thước 900x4500 ta dùng 3 hàng ván khuông , mỗi 

hàng gồm 3 tấm 300x1500. 

9.1.2.2. Xác định tải trọng. 

- Tải trọng tính toán ván khuôn cột bao gồm các lực tác dụng theo phương ngang. 

  + áp lực ngang tối đa của vữa bêtông tươi 

   1

ttq = n H = 1.3 25 0.75 24.375x x   (kN/m2) 

(H = 0,75m là chiều cao tính áp lực ngang của bêtông mới đổ khi dùng đầm dùi). 

  + Tải trọng khi đầm bêtông bằng máy 

   2 1.3 2 2.6ttq x   (kN/m2) 
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  + Tải trọng khi đổ bê tông bằng cần trục tháp và thùng đổ: 

   3 1.3 4 5.2ttq x   (kN/m2) 

  + Tải trọng do gió hút:                          

            4 1.3 1.205 1.567ttq x 
 
(kN/m2) 

- Khi đổ bêtông thì chỉ đổ hoặc đầm nên tải trọng ngang tác dụng lên ván khuôn  

   1 3 4 24.375 5.2 1.567 31.142tt tt tt ttq q q q        (kN/m2) 

- Tải trọng phân bố theo chiều dài một tấm ván khuôn rộng 300 là 

   31.142 0.3 9.3tt ttp q b x   (kN/m) 

9.1.2.3. Kiểm tra khoảng cách gông 

- Kiểm tra theo điều kiện bền của ván khuôn. 

      Gọi lg là khoảng cách các gông cột theo phương 

đứng. Sơ đồ tính ván khuôn là dầm liên tục với gối tựa  

tại vị trí các gông, nhịp dầm là lg. 

   

  l 
 

ttp

W 10
 = 

10 6.34 2100
119.6

9.3

x x
cm   

Chọn khoảng cách các gông cột theo phương đứng là: 0,6m 

Điều kiện bền: 

  
  2100

.10

. 2

max  R
W

lp

W

M g
tt

  
29.3 60

528 2100
10 6.34

x
R

x
      

  Thoả mãn điều kiện về độ bền. 

- Kiểm tra theo điều kiện võng của ván khuôn. 

 Tải trọng tính toán võng là: 

   25 0.75 4 0.3 5.925tcp x x    (kN/m) 

 Độ võng của tấm ván khuôn tính theo công thức của dầm liên tục: 

      
4

max

. 60
0.15

128 . 400 400

tc

g gp l l
f f cm

E J
           

   
4

6

5.925 70
0,018 0,15

128 2.1 10 27.33

x
f

x x x
     

  Thoả mãn điều kiện về độ độ võng. 

lg
g l

lg

q

m= ql/10
2
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  Như vậy với cột đổ bêtông có chiều cao 4,5 m ta bố trí 7 gông, khoảng cách các 

gông là 0,6 m thoả mãn các điều kiện bền và võng đã tính toán ở trên. 

- Gông cột sử dụng thép góc đều cạnh chữ L 80 x 80 x 8. 

Chi tiết ván khuôn cột được thể hiện như hình vẽ dưới đây: 
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7. Sàn công tác

6.  Chốt gông cột

ghi chú VÁN KHUÔN CỘT :

5.Cửa vệ sinh

4.tăng đơ

3.thanh chống xiên

2.Gông cột bằng thép

1.Ván khuôn định hình

8. Thanh chống chân

9. Thép góc L50x5

10. Lỗ chốt gông cột

11. giáo pal định hình

 

9.1.3.  Thiết kế ván khuôn lõi, vách: 

 Tính toán và cấu tạo như ván khuôn cột. 

9.1.4.  Thiết kế ván khuôn dầm: 

9.1.4.1. Thông số thiết kế: 

- Thiết kế ván khuôn cho dầm chính tầng điển hình với kích thước hình học: 

 + Tiết diện dầm b x h = 700x500 mm. 

 + Sàn bêtông dày 200 mm. 

- Tổ hợp ván khuôn: Dùng ván khuôn thép định hình, nếu thiếu thì dùng tấm gỗ xẻ 

hoặc ép chèn thêm vào. 
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Cấu kiện 

Kích thước 

Mặt 

Loại ván khuôn 
Số lượng 

1loại 
Dài  

(mm) 

Rộng 

(mm) 

Cao 

(mm) 
Tấm phẳng 

TÊm gãc, thanh 

chuyÓn gãc 

Dầm 

chính 

tầng điển 

hình 

7500 700 500 

Đáy 

250x1200x55   8 

250x1500x55  4 

  100x100x1200 8 

   00x100x1500 4 

Thành 
200x1200x55   8 

200x1500x55   4 

 

9.1.4.2. Thiết kế ván khuôn đáy dầm. 

- Xác định tải trọng. 

 Tải trọng tính ván khuôn đáy dầm bao gồm các lực tác dụng theo phương đứng, 

tính đến cả trọng lượng bản thân của bêtông, cốt thép, ván khuôn.  

  +Trọng lượng bản thân bêtông cốt thép 

    1

ttq = dn h = 1.2 25 0.5 15x x   (kN/m2) 

   +  Trọng lượng bản thân ván khuôn 

         2 1.1 0.6983 0.768ttq x   (kN/m2) 

   + Tải trọng khi đầm bêtông bằng máy    

    3 1.3 2 2.6ttq x   (kN/m2) 

  + Tải trọng khi đổ bêtông dầm bằng bơm bê tông 

    4 1.3 4 5.2ttq x   (kN/m2) 

 Tổng tải trọng đứng phân bố tác dụng trên ván khuôn  

  1 2 3 4 15 0.7682 2.6 5.2 23.568tt tt tt tt ttq q q q q          (kN/m2) 

Tải trọng phân bố theo chiều dài một tấm ván khuôn rộng 0.7m là: 

    23.568 0.7 16.5tt ttp q b x   (kN/m) 

- Chọn và kiểm tra khoảng cách xà gồ đỡ ván đáy. 

    + Gọi khoảng cách giữa các xà  

ngang là l (cm). 

    + Mômen lớn nhất :  
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   Mmax = 
10

. 2lq
  R.W                                      

Trong đó: 

R: Cường độ của ván khuôn kim loại. 

R = 21 (KN/cm2). 

W: Mô men kháng uốn của ván khuôn, 

với bề rộng 40 cm ta có W =8.84 (cm3). 

Từ đó   l  
 

ttp

W..10 
= 

10 2100 8.84
106

16.5

x x
  (cm) 

- Chọn khoảng cách giữa các xà ngang là 70 cm. 

- Kiểm tra theo điều kiện bền của tấm ván khuôn: 

           2100
.10

. 2

max  R
W

lp

W

M g
tt

      
216.5 70

529 2100
10 8.84

x

x
    . 

    Thoả mãn điều kiện về độ bền. 

 Kiểm tra theo điều kiện võng của tấm ván khuôn: 

 Tải trọng tiêu chuẩn để tính võng là 

   
 25 0.2 4 0.2 1.8tcp x x    (kN/m) 

          
4

max

. 70
0,175

128 . 400 400

tc

g gp l l
f f

E J
           

 
 

4

6

1.8 60
0.004 0,175

128 2.1 10 20.02

x
f

x x x
     

    Thoả mãn điều kiện về độ võng. 

  Như vậy ta chọn khoảng cách xà gồ và cột chống cho ván đáy dầm là 0,7 m, thoả 

mãn các điều kiện đã tính toán ở trên.  

9.1.4.3.  Thiết kế ván khuôn thành dầm. 

- Xác định tải trọng. 

       Tải trọng tính tấm ván khuôn cột bao gồm các lực tác dụng theo phương ngang, 

không tính trọng lượng bản thân của bêtông, cốt thép, ván khuôn. 

  + áp lực ngang tối đa của vữa bêtông tươi 

    1

ttq = n H = 1.3 25 0.75 24.375x x   (kN/m2) 

(H = 0,75m là chiều cao tính áp lực ngang của bêtông mới đổ khi dùng đầm dùi). 

  + Tải trọng khi đầm bêtông bằng máy 

 

m=ql/10
2

lll
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    2 1.3 2 2.6ttq x   (kN/m2) 

   + Tải trọng khi đổ bê tông bằng cần trục tháp và thùng đổ: 

    3 1.3 4 5.2ttq x   (kN/m2) 

Khi đổ bêtông thì chỉ đổ hoặc đầm nên tải trọng ngang tác dụng lên ván khuôn. 

   1 3 24.375 5.2 29.575tt tt ttq q q      (kN/m2) 

  Tải trọng phân bố theo chiều dài một tấm ván khuôn rộng 200 là 

   29.575 0.2 5.915tt ttp q b x   (kN/m) 

- Chọn và kiểm tra khoảng cách giữa các nẹp đứng: 

  + Gọi khoảng cách giữa các nẹp đứng là l. 

  + Mômen lớn nhất :  Mmax = 
10

. 2lq
  R.W 

Trong đó: 

R: Cường độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (KG/cm2) 

Mô men kháng uốn của ván khuôn có bề rộng 20 cm là W =4,42 (cm3). 

Từ đó   l  
 

ttp

W..10 
= 

10 2100 4.42
125

5.915

x x
  (cm). 

Chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng thành dầm bằng với khoảng cách giữa các xà 

ngang đỡ ván khuôn đáy dầm l=60cm. 

Kiểm tra theo điều kiện bền của tấm ván khuôn: 

  
  2100

.10

. 2

max  R
W

lp

W

M g
tt

 (KG/cm2)       

  
25.915 60

325(KG/cm2) 2100(KG/cm2)   
10.6,55

x
     

   Thoả mãn điều kiện về độ bền 

Kiểm tra theo điều kiện võng của tấm ván khuôn: 

 Tải trọng tiêu chuẩn để tính võng là:  

  
 25 0.75 4 0.2 4.55tcp x x    (kN/m) 

  
4

max

. 60
0,15

128 . 400 400

tc

g gp l l
f f cm

E J
    

 
 

4

6

4.55 60
0,0109 0,15

128 2.1 10 20.02

x
f

x x x
     
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    Thoả mãn điều kiện về độ võng 

Chi tiết ván khuôn dầm; 

 

9.1.5. Thiết kế ván khuôn sàn: 

      Sàn bêtông dày 200 mm, nhịp khá lớn. Ta dùng các tấm ván khuôn 300x1500 và 

200x1500 tổ hợp cho các ô sàn. Các khu vực thiếu có thể gia cố thêm bằng ván khuôn gỗ. 

      Ván khuôn sàn được chống bằng giáo PAL kết hợp với cột chống đơn. Bốn khung 

giáo PAL được liên kết với nhau nhờ khớp nối và các thanh giằng để tạo thành một 

chuồng giáo. Mỗi chuồng giáo có bề rộng 1,2m , nên ta chọn bố trí khoảng các giữa 

các xà gồ chính là 1,2m. 

- Bố trí hệ xà gồ, tổ giáo, cột chống 

                     Bảng tổ hợp ván khuôn sàn 

Cấu 

kiện 

Kích thước Loại ván khuôn Số 

lượng 

1loại 

Dài 

(mm) 

Rộng 

(mm) 
Tấm phẳng 

Tấm góc, thanh 

chuyển góc 

¤ sàn 7500 6800 300x1500x55   104 
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300x1200x55   26 

9.1.5.1. Xác định tải trọng 

- Trọng lượng bản thân bêtông cốt thép (sàn dày 0,2 m) 

   1

ttq = 1.2 25 0.2 6sn h x x    (kN/m2) 

- Trọng lượng bản thân ván khuôn  

                2 1.1 0.698 0.77ttq x   (kN/m2) 

- Tải trọng khi đầm bêtông bằng máy       

   3 1.3 2 2.6ttq x   (kN/m2)        

 - Tải trọng do người và phương tiện thi công   

   4 1.3 2.5 3.25ttq x   (kN/m2)          

- Tải trọng khi đổ bêtông dầm bằng bơm bêtông 

   5 1.3 4 5.2ttq x   (kN/m2)          

Tổng  tải trọng đứng phân bố tác dụng trên  ván khuôn là 

  1 2 3 4 5 6 0.77 2.6 3.25 5.2 17.82tt tt tt tt tt ttq q q q q q            (kN/m2) 

Tải trọng phân bố theo chiều dài một tấm ván khuôn rộng 300 là 

   17.82 0.3 5.346tt ttp q b x   (kN/m) 

Tải trọng tiêu chuẩn dùng tính độ võng trên 1 tấm ván khuôn rộng 300 là 

  
 25 0.2 0.698 2 2.5 4 0.3 4.26tcp x x       (kN/m) 

9.1.5.2. Chọn và kiểm tra khoảng cách xà gồ phụ: 

- Gọi khoảng cách giữa các xà gồ phụ là l (cm). 

 Từ đó:   l  
 

ttp

W..10 
= 

10 2100 6.55
160

5.346

x x
  (cm)  

Chọn khoảng cách giữa các xà gồ phụ là 0,7m. 

Kiểm tra: 

- Theo điều kiện bền của tấm ván khuôn: 

  
  2100

.10

. 2

max  R
W

lp

W

M g
tt

    
24.62 70

346 2100
10 6.55

x

x
     

    Thoả mãn điều kiện về độ bền. 

- Theo điều kiện võng của tấm ván khuôn: 
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 

4

max

. 70
0.175

128 . 400 400

tc

g gp l l
f f cm

E J
        

  
 

4

6

4.26 70
0.013 0,175

128 2.1 10 28.46

x
f

x x x
     

    Thoả mãn điều kiện về độ võng 

- Như vậy ta chọn khoảng cách xà gồ phụ cho 

ván sàn là 0,7m thoả mãn các điều kiện đã 

tính toán ở trên.  

- Kiểm tra khả năng chịu lực xà gồ. 

Chọn kích thước xà gồ phụ 10x10cm.                              

      Sơ đồ tính xà gồ phụ là dầm liên tục với 

gối tựa là các xà gồ chính. Ta tiến hành việc kiểm tra khả năng chịu lực và độ võng của 

xà gồ phụ khi khoảng cách giữa các xà gồ chính theo kích thước định hình là 1,2m. 

Tải trọng tính toán phân bố theo chiều dài xà gồ phụ: 

  17.82 0.7 12.47(kN/m)=12.47(kG/cm)tt tt

xgp q l x    

Tải trọng tiêu chuẩn dùng tính võng, phân bố theo chiều dài xà gồ phụ: 

  
 25 0.2 0.698 2 2.5 4 0.7 9.94tcp x x       (kN/m) 

 Kiểm tra khả năng chịu lực của xà gồ phụ: 

        
2 2 2

max

. 12.47 120 10.10
17957 . 115 19167( )

10 10 6

tt

nhp l x
M kGcm W x kGcm       

Kiểm tra độ võng của xà gồ phụ. 

          
4 4

max 3
5

. 9.94 120 120
0,13 0,3( )

10 10128 . 400 400128 1.2 10
12

tc

xg nh
p l lx

f f cm
xE J x x x

       . 

- Như vậy khoảng cách xà gồ phụ là 0,7 m thoả mãn các điều kiện trên. Khoảng cách 

xà gồ chính lấy theo môdun giáo pal là 1,2m. 

- Kiểm tra khả năng chịu lực của đà dọc(xà gồ chính): 

       Khoảng cách xà gồ chính lấy theo môdun giáo pal là 1,2m. Chọn kích thước của 

xà gồ chính là 120 x 120 mm. 

       Sơ đồ làm việc của xà gồ chính là dầm liên tục tựa trên các vị trí giáo đỡ. Chịu 

lực tập trung do xà gồ phụ truyền xuống(lnhịp =120cm). 

Tải trọng tập trung đặt tại giữa thanh xà gồ chính do xà gồ phụ truyền xuống là: 

   17.82 1.2 21.38 kN =2138(kG)tt tt

nhP q l x    
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Kiểm tra độ bền: 

        W = bh2/6 = 12x122/6 = 288 (cm3)  

         =
. 2138 120

223(KG/cm2) 
4. 4 288

ttM P l x

W W x
   = R = 223 (KG/cm2). 

Điều kiện bền thoả mãn. 

Kiểm tra độ võng: 

Ta có:  (25 0.2 0.698 2 2.5 4) 1.2 17.04 kN =1704(kG)tc tc

nhP q l x x        

Độ võng f1 do tải trọng tập trung của đà ngang truyền xuống: 

    f = 
JE

lP tc

..48

. 3

 

Với gỗ ta có : E = 1,2.105 KG/cm2 ; J = bh3/12 = 12123/12 = 1728 cm4. 

    f = 
3

5

1704 120
0.29

48 1.2 10 1728

x

x x x
  (cm). 

Độ võng cho phép:   [f] = 120
400

1

400

1
l  = 0,3  (cm). 

Ta thấy : f  < [f], do đó xà gồ chính chọn : bh = 1212 cm là bảo đảm. 

Chi tiết ván khuôn ô sàn điển hình 
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9.2. Biện pháp thi công lắp dựng ván khuôn 

9.2.1. Các yêu cầu chung của công tác ván khuôn : 

 Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước cấu kiện theo yêu cầu thiết kế. 

 Đảm bảo độ bền vững, ổn định trong quá trình thi công. 

 Đảm bảo độ kín khít để khi đổ bêtông nước ximăng không bị chảy ra gây ảnh 

hưởng đến cường độ của bêtông. 

 Lắp dựng và tháo dỡ một cách dễ dàng. 

9.2.2.  Biện pháp lắp dựng : 

9.2.2.1. Ván khuôn cột 

      Tất cả các phần ván khuôn, đà giáo khi lắp dựng đều có mốc trắc đạc xác định tim 

cốt cho công tác lắp dựng. Trước khi lắp đặt phải kiểm tra độ vững chắc của kết cấu 

bên dưới. 

      Vận chuyển ván khuôn, giáo chống lên sàn tầng bằng cần trục tháp. 

       Vệ sinh sạch tấm cốp pha, bôi dầu chống dính. 

       Lắp ghép các tấm ván thành với nhau thông qua tấm góc ngoài, sau đó tra chốt 

nêm dùng búa gõ nhẹ vào chốt nêm đảm bảo chắc chắn. Ván khuôn cột được gia công 

ghép thành hộp 3 mặt, rồi lắp dựng vào khung cốt thép đã dựng xong, dùng dây dọi để 

điều chỉnh vị trí và độ thẳng đứng rồi ding giáo chống để chống đỡ ván khuôn sau đó 

bắt đầu lắp ván khuôn mặt còn lại. Dùng gông thép để cố định hộp ván khuôn, khoảng 

cách giữa các gông đặt theo thiết kế. 

       Căn cứ vào vị trí tim cột, trục chuẩn đã đánh dấu, ta chỉnh vị trí tim cột trên mặt 

bằng. Sau khi ghép ván khuôn phải kiểm tra độ thẳng đứng của cột theo hai phương 

bằng quả dọi. Dùng giáo chống xiên và tăng đơ điều chỉnh để giữ ổn định cho ván 

khuôn cột. Với cột giữa thì dùng giáo chống ở 4 mặt, các cột biên thì chỉ chống được 3 

hoặc 2 mặt nên phải sử dụng thêm tăng đơ để tăng độ ổn định. 

9.2.2.2. Ván khuôn vách, lõi 

         Lắp dựng ván khuôn mặt trong của lõi trước, dùng các thanh nẹp bằng thép hình 

tạo mặt phẳng cho ván khuôn. Dùng các thanh chống giữa hai mặt đối diện, đầu các 

thanh chống phải tỳ lên các ống nẹp. 

         Lắp dựng ván khuôn mặt ngoài của lõi. Dùng các thanh thép góc nẹp cứng ván 

khuôn ngoài nhằm tạo mặt phẳng. Giữ ổn định ván khuôn bằng các thanh chống một 

đầu tỳ vào thanh nẹp, một đầu tỳ lên các móc thép trên sàn. Để chống phình cho lõi, 
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dùng các bulông giằng giữ hai mặt ván. Bulông có lồng một ống nhựa làm cữ ván 

khuôn. 

        Kiểm tra độ thẳng đứng của ván khuôn bằng máy kinh vĩ, điều chỉnh và cố định 

trước khi đổ bêtông. 

9.2.2.3. Ván khuôn dầm sàn 

        Sau khi đổ bêtông cột xong 1-2 ngày ta tiến hành tháo dỡ ván khuôn cột và tiến 

hành lắp dựng ván khuôn dầm sàn. 

       Lắp dựng hệ thống cột chống đơn kết hợp với giáo PAL phục vụ cho công tác lắp 

đặt ván khuôn dầm sàn. 

       Cột chống đỡ ván đáy dầm được gia công liên kết với xà gồ đỡ đáy dầm trước sau 

đó lắp dựng vào vị trí, và điều chỉnh độ cao cho đúng vị trí thiết kế. 

       Lắp dựng hệ thống xà dọc xà ngang và ván khuôn đáy dầm. 

       Ván khuôn thành dầm được lắp ghép sau khi công tác cốt thép dầm được thực hiện 

xong. Ván thành dầm được chống bởi các thanh chống xiên một đầu chống vào sườn 

ván, một đầu đóng cố định vào xà gồ ngang đỡ ván đáy dầm. Để đảm bảo khoảng cách 

giữa hai ván thành ta dùng các thanh chống ngang ở phía trên thành dầm, các nẹp này 

được bỏ đi khi đổ bê tông. 

(1) Tiếp đó tiến hành lắp dựng ván khuôn sàn theo trình tự sau: 

     (2) Đặt các thanh xà gồ lên trên các kích đầu của cây chống tổ hợp (giáo PAL), cố 

định các thanh xà gồ bằng đinh thép. 

     (3)Tiếp đó lắp các thanh đà ngang lên trên các thanh xà gồ với khoảng cách 70cm. 

    (4)Lắp đặt các tấm ván sàn, liên kết bằng các chốt nêm, liên kết với ván khuôn thành 

dầm bằng các tấm góc trong dùng cho sàn. 

    (5)Điều chỉnh cốt và độ bằng phẳng của xà gồ, khoảng cách các xà gồ phải đúng 

theo thiết kế. 

   (6) Kiểm tra độ ổn định của ván khuôn. 

   (7)Kiểm tra lại cao trình, tim cốt của ván khuôn dầm sàn một lần nữa. 

Các cây chống dầm phải được giằng ngang để đảm bảo độ ổn định. 

 Xác định vị trí đặt cốt thép bằng thước dây, đánh dấu bằng sơn lên côppha 

 Xác định vị trí đặt các con kê, đánh dấu bằng các màu sơn tương ứng. 

9.2.3.  Tháo dỡ ván khuôn  

Khi tháo ván khuôn không được phép gia tải ở các tầng trên. 
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      Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốp pha đà giáo cần được tính 

toán theo cường độ bêtông đã đạt, loại kết cấu và các đặc trưng về tải trọng để tránh 

các vết nứt và các hư hỏng khác đối với kết cấu. 

      Việc chất tải toàn bộ lên các kết cấu đã dỡ cốp pha đà giáo chỉ được thực hiện khi 

bêtông đã đạt cường độ thiết kế. 

      Cốp pha đà giáo chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu 

chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công 

sau. Khi tháo dỡ cốp pha, đà giáo, cần tránh không gây ứng suất đột ngột hoặc va chạm 

mạnh làm hư  hại đến kết cấu bê tông. 

Các bộ phận đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đông rắn (như cốp 

pha thành bên của dầm, cột, vách) có thể được tháo dỡ khi bê tông đạt các giá trị cường 

độ trên 50 daN/cm2 - sau từ 12 đến 24 giờ. 

Với ván khuôn dầm-sàn ta sử dụng công nghệ ván khuôn hai tầng rưỡi  

thì ván khuôn được tháo dỡ như sau: 

 + Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn kề dưới tấm sàn sắp đổ bêtông. 

       + Tháo dỡ toàn bộ cốp pha tầng cách tầng mới đổ bêtông n-2 sau đó dùng cây chống 

đơn chống lại số cây chống lại bằng 1/2 số cây chống ban đầu. 

Các kết cấu ô văng, công xôn, sê nô chỉ được tháo cột chống và cốp pha đáy khi cường 

độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật. 

Trình tự tháo dỡ cốp pha theo trình tự từ ngoài vào trong và từ trên xuống dưới. 

Quy trình tháo dỡ ván khuôn như sau: 

  + Đầu tiên ta nới các chốt đỉnh của cây chống tổ hợp ra. 

  + Tiếp theo đó là tháo các thanh xà gồ dọc và các thanh đà ngang ra. 

  + Sau đó dùng tháo các chốt nêm và tháo các ván khuôn ra. 

       + Sau cùng là tháo cây chống tổ hợp (cách tháo cây chống tổ hợp đã trình bày ở 

phần cây chống tổ hợp). 

9.3. Công tác cốt thép 

9.3.1. Gia công cốt thép 

Cốt thép được đưa tới công trình và được tập kết tại bãi có mái che chắn . 

 Thép gồm các loại CI, CII.  Loại d <10 CI có Rs = 2250kG/cm2. Loại d 10 CII 

có Rs = 2800kG/cm2. Nguồn thép được lấy từ các nhà sản xuất đảm bảo các yêu cầu 

theo thiết kế, được lưu kho, gia công và lắp dựng vào kết cấu công trình. 
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Thép được bốc xếp vận chuyển trên mặt bằng và lên các tầng cao bằng cẩu tháp. 

Thép được gia công bằng máy cắt uốn tại bãi hiện trường. 

Công tác kéo thép, nắn thép: Công tác này được thực hiện đối với thép  

D <10 dùng tời kéo có mâm quay, không nắn bằng tay. 

Trong trường hợp thép không sạch đơn vị thi công sẽ tiến hành làm sạch bằng bàn 

chải sắt lắp trên máy mài cầm tay, đánh nhiều lần rồi lau sạch hoặc cũng có thể dùng 

phương pháp kéo nhiều lần qua cát vàng . 

Cắt cốt thép: Sử dụng máy cắt C150 

Uốn cốt thép: Sử dụng máy uốn thép Viltara để gia công. 

Trước khi cắt uốn Kỹ sư của đơn vị thi công sẽ tiến hành thống kê thép - Bản đề 

tay chuyển cho công nhân lành nghề đọc hiểu và cắt mẫu sau đó cắt, uốn đại trà. 

Để đảm bảo kích thước thanh được chính xác sau khi uốn thì ta cần phải tiến 

hành kiểm tra độ dài thanh trước khi uốn, mọi tính toán độ  dài thanh cần phải dựa vào 

độ giãn dài của thép. 

  = 45o                        độ giãn dài là  0,5 d 

  = 90o                        độ giãn dài là  1,0 d 

  = 135o  - 180o           độ giãn dài là  1,5 d 

Với các kết cấu thép đòi hỏi  độ chính xác về chiều dài thanh, tuyệt đối quan tâm 

tới độ dài của thanh thép trước khi uốn. 

Công tác hàn cốt thép (với những mối nối yêu cầu hàn): Mối hàn phải đảm bảo 

đặc chắc không rỗ, không vẩy. 

Chiều dài mối hàn  không < 10d  (  10d )/mối 

Buộc cốt thép: Liên kết thép cột, dầm sàn áp dụng cho công trình là thép buộc, thép 

buộc được sử dụng là loại thép dây 1mm, chiều dài nối buộc theo chỉ dẫn của thiết kế. 

9.3.2.  Biện pháp lắp dựng cốt thép  

9.3.2.1. Lắp dựng cốt thép cột:  

Xác định chính xác tim cốt của cột theo 2 phương 

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực chân cột + thép chờ bằng máy nén khí, bàn chải sắt 

(cho những cây bị gỉ sét) 

- Kiểm tra số lượng, đường kính, chủng loại thép theo hồ sơ thiết kế 

- Căn chỉnh cốt thép dọc (chờ) cho đúng kích thước 

- Lồng sẵn cốt thép đai với số lượng  đã đếm  đủ cho chiều dài tiêu chuẩn kết cấu. 
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- Đưa cốt thép dọc chịu lực nối với thép chờ theo đúng tiêu chuẩn neo nối. 

- Sau khi nối xong cốt thép dọc ta nâng cốt đai lên buộc theo khoảng cách đai 

thiết kế  yêu cầu cho tới  độ cao 1,5m thì bắc giáo rồi buộc tiếp lên phía trên. 

- Giữ ổn định cột bằng dây neo 2 phương (nếu cần) 

- Nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu trước khi mời tư vấn giám sát nghiệm thu. 

9.3.2.2. Lắp dựng cốt thép dầm  (cho các dầm khoá toàn khối) 

 Sau khi lắp dựng xong ván đáy dầm ta tiến hành lắp dựng cốt thép của dầm.  

- Vệ sinh bề mặt cốp pha, lắp dựng giáo + sàn thao tác. 

- Luồn cốt thép cấu tạo vào các thanh đỡ bên trên, cốt đai được đếm đủ số lượng 

luồn vào thép  cấu tạo và  được gom thành từng bó phù hợp với số lượng từng đoạn sau 

đó luồn cốt thép chịu lực vào cốt đai . 

- Rải cốt đai kết cấu theo thiết kế và buộc các cốt thép chịu lực vào cốt đai tạo lên 

khung dầm theo đúng thiết kế về cấu tạo và hình học. 

- Cần buộc sẵn các viên kê bằng bêtông có râu thép vào các cốt đai để đảm bảo 

chiều dày lớp bêtông bảo vệ, các điểm kê cách nhau 60cm. 

- Rút thanh đỡ, hạ cốt thép xuống đáy dầm khi đã bố trí con kê bê tông đầy đủ 

dưới đáy dầm. 

- Nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu trước khi mời tư vấn giám sát thi công nghiệm 

thu. 

- Lắp dựng ván thành sau khi lắp dựng xong cốt thép dầm đã được nghiệm thu. 

- Cốt thép sàn được lắp dựng theo đúng theo thiết kế về chủng loại, kích thước, vị 

trí. 

- Kiểm tra lại tim cốt, kích thước hình học. 

- Buộc cốt thép theo phương chịu lực hoặc cấu tạo. Buộc thành lưới cốt thép sàn 

bằng dây thép buộc 1 mm tại các nút. Các nút buộc có thể bố trí buộc so le. Cốt thép 

âm, thép gia cường sẽ được tổ hợp và lắp buộc sau cùng khi lưới thép sàn đã cơ bản ổn  

định về hình học. 

- Thép ngang mặt dầm phải buộc 100% vào thép dọc của dầm. 

- Dùng các viên kê bê tông có chiều dày lớp bảo vệ theo thiết kế  được qui định 

cho công trình cho mỗi hạng mục, buộc chặt vào lưới thép tại các nút. 

- Nghiệm thu nội bộ đạt yêu cầu trước khi mời tư vấn giám sát thi công nghiệm 

thu. 
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9.3.3.  Công tác kiểm tra và nghiệm thu cốt thép: 

Kiểm tra công tác công tác cốt thép bao gồm các phần việc sau:  

+ Sự phù hợp của các loại cốt thép đưa vào sử dụng so với thiết kế.  

+ Công tác gia công cốt thép; phương pháp cắt, uốn và làm sạch bề mặt cốt thép 

trước khi gia công. 

Công tác hàn : Công trình không cho phép hàn nối cột thép, mọi công tác hàn 

trên công trường chủ yếu là phục vụ cho biện pháp thi công, vì vậy vấn đề cần lưu ý 

nhất trong quá trình hàn là biện pháp an toàn cháy nổ, chập điện... 

Việc nghiệm thu công tác cốt thép phải tiến hành tại hiện trường để đánh giá chất 

lượng công tác cốt thép so với thiết kế trước khi đổ bê tông.  

9.3.4.  Biện pháp vận chuyển cẩu lắp 

       Do diện thi công rộng và phải vận chuyển vật liệu theo phương thẳng đứng, đơn vị 

thi công sử dụng cẩu tháp kết hợp với vận thăng để vận chuyển thép từ vị trí bãi tập kết 

dưới đất lên sàn công tác trên cao. 

       Khâu chuẩn bị: Thép thành phẩm phải được bó chặt thành từng bó. Cáp buộc, vật 

kê cần phải kiểm tra chuẩn bị đầy đủ. Sàn thao tác phải đủ rộng và đảm bảo đủ độ chắc 

chắn để có thể tập kết thép thành phẩm. 

9.4.Công tác đổ bê tông 

9.4.1. Bê tông cột,vách 

9.4.1.1. Tổ chức thi công : 

         Bêtông cột, vách thang dùng bêtông thương phẩm, vận chuyển tới công trình 

bằng xe chuyên dụng. Từ đó, bêtông được vận chuyển lên sàn các tầng trong trong các 

thùng đổ khoảng 0.8m3 nhờ cần trục tháp. Quá trình vận chuyển phải đảm bảo thời gian 

giới hạn, chất lượng và độ sụt bêtông. Trước khi thi công, bêtông phải được kiểm tra về 

chất lượng, độ sụt, cấp phối đảm bảo đúng thiết kế và chất lượng cam kết trong hợp đồng 

cung ứng. 

        Phân khu thi công:Do khối lượng thi công bêtông cột, vách cho phân khu lớn 

nhất của là phân khu 5 tầng khoảng 36 m3 là khá lớn. Mặt khác việc thi công đổ bêtông 

bằng cần trục chỉ cho phép thực hiện mỗi ca đổ khoảng 33.98 m3 bêtông (tính toán chi 

tiết năng suất của cần trục sẽ được trình bày trong phần chọn máy thi công). Ta thi 

công đổ bê tông cột, vách bằng cần trục tháp. 
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9.4.1.2. Biện pháp đổ bêtông cột, vách : 

       Toàn bộ hệ thống cốt thép, ván khuôn phải được nghiệm thu trước khi đổ 

bêtông. Vệ sinh toàn bộ ván khuôn trước khi đổ. Bố trí hệ thống giáo thao tác và sàn 

công tác phục vụ cho từng vị trí đổ. 

       Cột vách có chiều cao lớn (lớn nhất 6m), tiến hành đổ liên tục bằng cần trục. 

Do khối lượng bêtông 1 phân khu nhỏ, có thể đổ hoàn toàn trong 1 ca. Năng suất của 

cần trục đảm bảo điều này. Việc đổ được tiến hành từ đầu cột nhờ các ống đổ cao su 

lắp trực tiếp từ thùng chứa. Bêtông cột được đổ thành từng lớp dày 30  40 (cm) sau đó 

được đầm kỹ bằng đầm dùi. Đầm xong lớp này mới được đổ và đầm lớp tiếp theo. 

9.4.2. Bê tông dầm sàn 

9.4.2.1.Tổ chức thi công 

- Thi công bêtông: 

  Công tác bê tông dầm sàn được thi công bằng máy bơm bê tông tĩnh. . Sử dụng 

máy HBT120C-2120DIII của hãng SANY - Trung Quốc với các thông số kỹ thuật : 

  Qmax=120m3/h ;Công suất 273 KW ; Hmax=380 m ; Lmax=1350 m 

Toàn bộ dầm sàn của công trình từ sàn tầng trệt (cốt +/-0.00) đến sàn tầng mái 

(cốt +32,60) đều sử dụng bêtông thương phẩm và đổ bằng bơm cần. 

      Do công suất máy bơm đảm bảo và khả năng cung ứng bê tông thương phẩm 

đủ nên ta tiến hành đổ bêtông dầm sàn trong một ngày. 

9.4.2.2. Biện pháp đổ bê tông dầm sàn : 

 Dùng vữa xi măng để rửa ống vận chuyển bêtông trước khi đổ. 

 Xe bêtông thương phẩm lùi vào và trút bêtông vào máy bơm đã chọn.    

 Đổ bêtông theo phương pháp đổ từ xa về gần so với vị trí tiếp liệu. Trước tiên đổ 

bêtông vào dầm. Hướng đổ bêtông dầm theo hướng đổ bêtông sàn và đổ đến đâu ta tiến 

hành kéo ống đổ bêtông ra đến đó. 

 Bố trí ba công nhân theo sát vòi đổ và dùng cào san bêtông cho phẳng và đều. 

 Đổ được một đoạn thì tiến hành đầm, đầm bêtông dầm bằng đầm dùi và sàn 

bằng đầm bàn. Cách đầm đầm dùi đã trình bày ở các phần trước còn đầm bàn thì tiến 

hành như sau: 

 Kéo đầm từ từ và đảm bảo vị trí sau gối lên vị trí trước từ 5-10cm. 
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 Đầm bao giờ thấy vữa bêtông không sụt lún rõ rệt và trên mặt nổi nước xi măng 

thì thôi tránh đầm một chỗ lâu quá bêtông sẽ bị phân tầng. Thông thường tiến hành 

đầm khoảng 30-50s 

9.4.3. Phương pháp đầm bê tông 

- Việc đầm bê tông phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo sao cho sau khi đầm 

bê tông được đầm chặt và không bị rỗ. Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho 

bê tông được đầm kỹ. Dấu hiệu để nhận biết bê tông đã được đầm kỹ là vữa xi măng 

nổi lên bề mặt và bọt khí không còn nữa. 

 Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1,5 lần bán kính 

tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10cm. Sau khi đầm 

xong 1 vị trí đầm phải rút lên từ từ và không được tắt công tắc. Dùng đầm bàn để đầm 

các mặt phẳng như lớp bê tông đổ bù, bê tông sàn trong lõi. 

 

 

                                                 Mặt bằng thi công tầng điển hình 
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9.4.4. Phương pháp bảo dường bê tông 

 Bêtông sau khi đổ từ 1012h được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam 4453-

95. Cần chú ý tránh không cho bêtông không bị va chạm trong thời kỳ đông 

cứng. Bêtông được tưới nước thường xuyên để giữ độ ẩm yêu cầu. Thời gian bảo 

dưỡng bêtông theo bảng 24 TCVN 4453-95. Việc theo dõi bảo dưỡng bêtông 

được các kỹ sư thi công ghi lại trong nhật ký thi công. 

 Bêtông phải được bảo dưỡng trong điều kiện và độ ẩm thích hợp. 

 Bêtông mới đổ xong phải được che chắn để không bị ảnh hưởng của nắng mưa. 

Thời gian bắt đầu tiến hành bảo dưỡng: Nếu trời nóng thì sau 2  3 giờ, nếu trời 

mát thì sau 12  24 giờ. 

  

a

a

b b

Cẩu tháp

POTAIN MC120 - ba 45a

SÀN TẬP KẾT VẬT LIỆU

PK1

PK2 PK3

PK4
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 Phương pháp bảo dưỡng: 

o Tưới nước: bêtông phải được giữ ẩm ít nhất là 7 ngày đêm. Hai ngày đầu 

để giữ độ ẩm  cho bêtông cứ hai giờ tưới nước một lần, lần đầu tưới nước 

sau khi đổ bêtông 4  7 giờ, những ngày sau 3  10 giờ tưới nước một lần 

tuỳ thuộc vào nhiệt độ môi trường (nhiệt độ càng cao thì tưới nước càng 

nhiều và ngược lại). 

o Bảo dưỡng bằng keo: loại keo phổ biến nhất là keo SIKA, sử dụng keo 

bơm lên bề mặt kết cấu, nó làm giảm sự mất nước do bốc hơi và đảm bảo 

cho bêtông có được độ ẩm cần thiết. 

o Việc đi lại trên bêtông chỉ cho phép khi bêtông đạt 25% cường độ (mùa 

hè từ 12 ngày, mùa đông khoảng 3 ngày). 

9.4.5. Phương pháp xử lý mạch ngừng 

       Do công trình có bề mặt sàn rộng (hơn 2000m2) nên không thể đổ bê tông một 

cách liên tục toàn bộ các kết cấu của công trình mà thường phải ngừng ở nhiều vị 

trí...vv. Mạch ngừng thi công phải đặt ở vị trí mà lực cắt và mô men uốn tương đối nhỏ 

đồng thời phải vuông góc với phương truyền lực nén vào kết cấu. 

- Mạch ngừng thi công nằm ngang: Mạch ngừng thi công nằm ngang nên đặt ở vị 

trí bằng chiều cao cốp pha. Trước khi đổ bê tông mới, bề mặt bê tông cũ cần xử lý, làm 

nhám, làm ẩm và trong khi đổ phải đầm  lèn sao cho lớp bê tông mới bám chặt vào lớp 

bê tông cũ, đảm bảo tính liền khối của kết cấu. 

- Mạch ngừng thẳng đứng: Mạch ngừng thi công theo chiều thẳng đứng hoặc 

chiều nằm nghiêng nên cấu tạo bằng lưới thép với mắt lưới 5mm - 10mm và có 

khuôn chắn. Trước khi đổ lớp bê tông mới cần tưới nước làm ẩm bề mặt bê tông cũ, 

làm nhám bề mặt, rửa sạch và trong khi đổ phải đầm kỹ đảm bảo tính liền khối của kết 

cấu. 

- Mạch ngừng thi công ở cột được đặt tại các vị trí sau: 

+ ở mặt dưới của dầm. 

+ Khi đổ bê tông ở các tấm sàn có sườn theo hướng song song với dầm thì mạch 

ngừng thi công bố trí trong khoảng 1/3 đoạn giữa của nhịp dầm. 

+ Khi đổ bê tông theo hướng song song với dầm chính thì mạch ngừng thi công 

bố trí ở trong hai khoảng giữa của nhịp dầm và sàn (mỗi khoảng dài 1/4 nhịp). 
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9.4.6. Sửa chữa khuyết tật trong bêtông 

       Trong thi công bêtông cốt thép toàn khối, sau khi đã tháo dỡ ván khuôn thì thường 

xảy ra những khuyến tật sau: 

- Hiện tượng rỗ bêtông: 

o Rỗ mặt: Rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép. 

o Rỗ sâu: Rỗ qua lớp cốt thép chịu lực. 

o Rỗ thấu suốt: rỗ xuyên qua kết cấu. 

       Nguyên nhân: Do ván khuôn ghép không khít làm rò rỉ nước xi măng. Do vữa 

bêtông bị phân tầng khi đổ hoặc khi vận chuyển. Do đầm không kỹ hoặc do độ dày của 

lớp bêtông đổ  quá lớn vượt quá ảnh hưởng của đầm. Do khoảng cách giữa các cốt thép 

nhỏ nên vữa không lọt qua. 

   Biện pháp sửa chữa: 

+ Đối với rỗ mặt: Dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau 

đó dùng vữa bêtông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế trát lại xoa phẳng. 

+ Đối với rỗ sâu: Dùng đục sắt cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó 

ghép ván khuôn (nếu cần) đổ vữa bêtông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

+ Đối với rỗ thấu suốt: Trước khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần, sau đó 

ghép ván khuôn và đổ bêtông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 

- Hiện tượng trắng mặt bêtông. 

         Nguyên nhân: Do không bảo dưỡng hoặc bảo dưỡng kém nên xi măng bị mất 

nước. 

         Biện pháp sửa chữa: Đắp bao tải cát hoặc mùn cưa, tưới nước thường xuyên từ 5 

7 ngày. 

- Hiện tượng nứt chân chim:Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bêtông có những vết  nứt 

nhỏ phát triển không theo hướng nào như vết chân chim. 

         Nguyên nhân: Do không che mặt bêtông mới đổ nên khi trời nắng to nước bốc 

hơi quá nhanh, bêtông co ngót làm nứt. 

         Biện pháp sửa chữa: Dùng nước xi măng quét và trát lại sau đó phủ bao tải tưới 

nước bảo dưỡng. Có thể dùng keo SIKA bằng cách vệ sinh sạch sẽ rồi bơm keo vào. 
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9.5. Biện pháp kĩ thuật phần hoàn thiện 

9.5.1. Công tác xây 

 Công tác xây tường được tiến hành theo phương ngang trong 1 tầng. 

 Để đảm bảo năng suất lao động phải chia đội thợ thành từng tổ. Trên mặt bằng 

tầng ta chia thành  phân đoạn cho từng tuyến thợ đảm bảo khối lượng công tác hợp lý, 

nhịp nhàng. 

 Gạch dùng để xây tường là gạch chỉ có cường độ chịu nén Rn = 75 kG/cm2. 

Gạch đảm bảo không cong vênh, nứt nẻ. Trước khi xây nếu gạch khô phải tưới nước. 

 Khối xây phải ngang bằng, thẳng đứng, bề mặt phải phẳng, vuông và không bị 

trùng mạch. Mạch ngang dày 12 mm, mạch đứng dày 10 mm. 

 Vữa xây phải đảm bảo độ dẻo, dính, pha trộn đúng tỉ lệ cấp phối. 

 Phải đảm bảo giằng trong khối xây, ít nhất là 5 hàng gạch dọc phải có 1 hàng ngang. 

 Sử dụng giáo công tác để làm giàn giáo khi xây tường. 

9.5.2. Công tác trát 

 Công tác trát được thực hiện theo thứ tự: trần trát trước tường, cột trát sau, trát 

trong trước, trát ngoài sau. 

 Yêu cầu: bề mặt trát phải thẳng, phẳng. 

 Kỹ thuật trát: Trước khi trát phải làm vệ sinh mặt trát. Làm các mốc trên mặt 

trát kích thước 5x5 cm, dày bằng lớp trát. Làm các mốc biên trước sau đó phải 

thả quả dọi để làm các mốc giữa và dưới. Căn cứ vào mốc để trát, trát từ trên xuống 

dưới, từ góc ra phía ngoài. 

9.5.3. Công tác lát nền 

   Công tác lát nền được thực hiện sau công tác trát trong. 

        Chuẩn bị lát: làm vệ sinh mặt nền. Đánh dấu độ dốc bằng cách dùng thước đo 

thuỷ bình, đánh mốc tại 4 góc phòng và lát các hàng gạch mốc. Độ dốc của nền hướng 

ra phía cửa. 

  Quy trình lát nền: 

- Phải căng dây làm mốc lát cho thẳng. 

- Trải 1 lớp xi măng tương đối dẻo xuống phía dưới, chiều dày mạch vữa khoảng 

2 cm. 

- Lát từ trong ra ngoài cửa. 

- Phải xắp xếp hình khối viên gạch lát phù hợp. 
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- Sau khi đặt gạch dùng bột xi măng gạt đi gạt lại cho nước xi măng lấp đầy khe 

hở. Cuối cùng rắc xi măng bột để hút nước và lau sạch nền. 

9.5.4.  Công tác sơn 

       Công tác sơn tường được thực hiện sau công tác trát 21 ngày vào mùa đông và 

16 ngày vào mùa hè. 

 Yêu cầu:  

- Mặt tường phải khô đều. 

- Sơn tường 2 nước. 

 Kĩ thuật sơn: 

- Khi quét sơn chổi đưa theo phương thẳng đứng, không đưa chổi ngang. 

- Quét nước sơn trước để khô rồi mới quét lớp sơn sau. 

- Trình tự quét sơn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. 

9.5.5. Công tác lắp cửa 

 - Công tác lắp dựng cửa được thực hiện sau công tác trát trong. 

 - Khuôn cửa phải dựng ngay thẳng, góc phải đảm bảo 90.  

9.6. Lựa chọn cần trục thiết bị xây dựng 

9.6.1. Lựa chọn cần trục tháp 

Tính toán các thông số để chọn cần trục tháp. 

- Trọng lượng yêu cầu cần trục tháp vận chuyển 1 ca :  

 +  Bê tông: Qbt = Qcột +Qlõi(ta chọn phân khu có khối lượng cần đổ mỗi ca là lớn 

nhất). 

 Theo tính toán trong Phụ lục thì phân khu có khối lượng bê tông cột,vách lớn 

nhất là Phân khu 3 có V=33.98
3m .Ta thi công trong 1 ca. 

 Trọng lượng mỗi ca:  

   1 33.98 2.5 84.95q x T   

 Do thi công theo phương pháp dây chuyền,mà chúng ta đã chọn lấy khối lượng 

bê tông cột trong phân khu 3 nên trong cùng 1 ca cần trục tháp phải vận chuyển cả ván 

khuôn cột phân khu 4 , ván khuôn dầm sàn phân khu 2 và cốt thép dầm sàn phân khu 1. 

+ Ván khuôn: 

 Trọng lượng ván khuôn lấy trung bình 50 kg/m2 

 - Ván khuôn cột phân khu 4 
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Theo tính toán trong Phụ lục thì diện tích ván khuôn cột trong phân khu 4 là 

182.56 
2m . 

  Trọng lượng ván khuôn cột: 

   2 182.56 0.05 9.128q x T   

  - Ván khuôn dầm sàn phân khu 4  

Theo tính toán trong Phụ lục thì diện tích ván khuôn dầm sàn trong phân khu 2 là  

765.78 
2m . 

  Trọng lượng ván khuôn dầm sàn: 

   3 765.78 0.05 38.3q x T   

 + Cốt thép: 

          - Cốt thép dầm, sàn phân khu 1 

Theo tính toán trong Phụ lục thì trọng lượng cốt thép dầm sàn trong phân khu 1 là 

   4 19.3q T
 

        Vậy tổng khối lượng cần vận chuyển trong ngày lớn nhất của 1 cần trục tháp là:  

   1 2 3 4 84.95 9.128 38.3 19.3 151.7Q q q q q T          

- Độ cao nâng cần thiết của cần trục tháp: 

  H = hct + hat + hck + ht  

Trong đó:  

        hct : độ cao tại điểm cao nhất của công trình kể từ mặt đất, hct = 33.50 m 

             hat : khoảng cách an toàn (hat = 0,5  1,0m). chọn hat = 1m 

        hck : chiều cao của cấu kiện hck = 3m.(bộ tổ hợp ván khuôn cột) 

        ht : chiều cao thiết bị treo buộc, ht = 2m. 

Vậy: H = 33.50 + 1 +3 + 2 = 39.50 (m)  

- Tầm với nhỏ nhất yêu cầu của cần trục tháp là:
22 yxRyc  . 

           Ta đặt cần trục ở giữa cạnh dài của công trình nên bán kính nâng vật yêu cầu là:  

Ryc =  
2

2

2

L
B S

 
  

 
 

Trong đó:  L: Chiều dài tính toán của công trình: L = 53.5 m 

B: Chiều rộng công trình: B = 40.58m. 

S: Khoảng cách từ tâm cần trục tháp đến mép công trình 
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 S = S1 + S2 + S3 + S4 

S1= Khoảng cách từ tâm cần trục đến mép cần trục S1= 2 m 

S2= Chiều rộng dàn giáo S2= 1,2 m 

S3= Khoảng cách từ giáo đến mép công trình S3= 0,25 m 

S4= Khoảng cách an toàn lấy S4 = 1 m 

 S = 2 +1,2 +0,25 +1 = 4.45 m 

   Ryc =  
 

   
 

2

253.5
40.58 4.45 52.38

2
m  

+ Trong1 ca làm việc phải nâng kối lượng vật liệu lớn nhất là 

  Qyc = 136.5 T 

Căn cứ vào các thông số yêu cầu đã tính được với công trình này ta chọn cần trục tháp 

potain mc120 - ba45a có các thông số kĩ thuật như sau : Hmax = 130m,  Q = 1,6T tại đầu 

cần Rmax = 65m, Q = 6,0 T tại   Rmin = 2,5m. 

Năng suất làm việc trong một giờ của cần trục tháp tính theo công thức :   

   1 2N qnk k T h  

Trong đó : 

 q : sức nâng của cần trục , lấy với    

 max min 1.6 6
3.8

2 2
tb

Q Q
Q T

 
    

  k1: hệ số sử dụng tải trọng,lấy k1=0.8 

 k2: hệ số sử dụng thời gian,lấy k2=0.7 

 n = 3600/Tck  : số lần cẩu trong 1 giờ với Tck = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 

+ t1 : thời gian treo buộc vật , t1 = 30s 

+ t2 : thời gian nâng vật , t2 = H/v = 67 / 0,8 = 94.13 (s) 

+ t3 : thời gian di chuyển xe con , t3 = R/v = 40 / 0,31 = 129(s) 

+ t4 : thời gian tháo dỡ vật , t4 = 20s  

+ t5 : thời gian hạ móc cẩu , t5 = 20s  

Vậy Tck = 30 + 94.13 + 129 + 20 + 20 = 293s 

  n = 3600/Tck = 3600 / 293 = 12 lần /h 

Năng suất :          N = 3.8 12 0.8 0.7 25.5x x x   (T/h) 

Năng suất trong 1 ca : Nca = 8 25.5 204x  (T) > 151.7 (T) 
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 Vậy cần trục được chọn potain mc120 - ba45a hoàn toàn thoả mãn phục vụ các 

công tác thi công của công trình này. 

 

9.6.2. Chọn máy vận thăng 

Thăng tải được dùng để vận chuyển các loại vật liêu như: gạch xây, gạch lát, vữa 

xây, vữa trát, xi măng, thiết bị vệ sinh... phục vụ cho công tác hoàn thiện. 

Xác định nhu cầu vận chuyển: Từ bảng tiến độ thi công ta thấy: công tác xây tường 

và trát trong và lát nền cùng tiến hành song song trong cùng 1 ca. 

 - Khối lượng tường xây trong 1 ca là: 42 m3. 

Theo định mức xây dựng cơ bản, 1 m3  tường xây cần 550 viên gạch, 0,29 m3 vữa. 

Số lượng gạch 42 550 23100x   viên có trọng lượng 50.82 T. 

(Trọng lượng 1 viên gạch Ggạch = 2,2 kg). 

  Trọng lượng vữa xây:  

   0.29 42 1.8 21.9x x  T 

 - Diện tích trát trong một ca: 549.5 m2. 

  Trọng lượng vữa trát trong 1 ca: 

   549.5 0.015 1.8 14.84x x  T.  

 - Diện tích lát nền trong 1 ca: 423.5 m2. 

  Trọng lượng gạch lát cần vận chuyển là: 

   423.5 0.01 2 8.47x x   T 

Khối lượng cần vận chuyển bằng vận thăng trong 1 ca là:  

                Q = 50.82+21.9+14.84+8.47 = 96.03 T. 

Chiều cao nâng cần thiết: H = 33.50 m.  

Chọn vận thăng DH -10 (nhà cung cấp Hoà Phát) có các thông số kỹ thuật sau: 

  - Chiều cao nâng tối đa: H = 150 m. 

  - Vận tốc nâng: v = 1m/s. 

  - Sức nâng: 1 Tấn. 

  -  Công suất động cơ: 12,5 kW. 

  - Kích thước cabin (dài x rộng x cao): 2,5 x 1,3 x 2,5 

  - Trọng lượng máy: 13,5T. 

Năng suất của thăng tải trong 1 ca: N = Q.n.8.kt. 

Trong đó:   
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Q: Sức nâng của thăng tải: Q = 1 (T). 

kt: Hệ số sử dụng thời gian: kt = 0,85. 

n: Chu kỳ làm việc trong một giờ: n = 60/T. 

T: Chu kỳ làm việc:  T = T1 + T2. 

T1: Thời gian nâng hạ:  T1 = 2x33.50/1= 67 (s). 

T2: Thời gian chờ bốc xếp, vận chuyển cấu kiện vào vị trí. 

T2 = 4 (phút)  =  240 (s). 

Ta có:   T = T1 + T2 = 67 + 240 = 307 (s). 

3600
1 8 0.85 77.6 /

307
N T ca     . 

       Chọn 3 vận thăng DH -10 có năng suất vận thăng đã chọn là 77.6(T/ca) lớn hơn 

khối lượng cần vận chuyển trong 1 ca là 96.03T. Vậy vận thăng đã chọn đảm bảo yêu 

cầu. 

       Ngoài ra, để phục vụ giao thông theo phương đứng, ta còn sử dụng thang máy 

SCD100 do hãng Hoà Phát cung cấp. Thông số chính của thang máy là: 

Tải trọng nâng:  1000 kg 

Số người có thể nâng được: 12 người 

Tốc độ nâng (đ/c đơn tốc): 38 m/phút 

Độ cao nâng tối đa:  150 m 

Kích thước lồng thang:             3x1,3x2 m 

Công suất:                        2x7,5kW  

9.6.3. Chọn máy trộn vữa 

Chọn máy trộn vữa phục vụ cho công tác xây và trát tường 

(các thông số khối lượng được lấy dựa trên bảng tiến độ và tương tự như chọn máy vận 

thăng). 

 - Khối lượng vữa xây cần trong 1 ngày: 
30.29 42 12.18x m   

 - Khối lượng vữa trát cần trộn trong 1 ngày: 
3549.5 0.015 8.24x m   

 - Tổng khối lượng vữa cần trộn trong 1 ngày là: 20.42 
3m  

 - Vậy ta chọn máy trộn vữa SB-133, có các thông số kỹ thuật sau: 

 - Thể tích thùng trộn:  V = 100 l. 

 - Thể tích xuất liệu:  Vxl = 80 l. 
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 - Năng suất 3.2 m3/h (25.6 m3/ca): lớn hơn năng suất yêu cầu (20.42 
3m ).    

Vận tốc quay thùng: v = 550 (vòng/phút). 

Công suất động cơ: 4 KW. 

9.6.4. Chọn máy bơm bêtông 

       Để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, ta sử dụng bêtông thương phẩm và tiến 

hành đổ bêtông dầm sàn trong cùng một ca, sử dụng máy bơm bê tông tĩnh: 

Khối lượng bê tông của cả tầng là: 527 m3. 

Chọn máy bơm tĩnh nhãn hiệu: PUTZMEISTER-63Z 16H. 

Có các thông số cơ bản sau: 

        Năng suất: 112m3/h. 

        Chiều cao bơm: 62.1m. 

        Chiều dài bơm: 58.09m. 

        Đường kính ống suất liệu: 115mm. 

=>Năng suất 1 ca máy là:8x112=896 m3> 527 m3 ( lượng bê tông dầm sàn cả tầng) 
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Mặt bằng phân khu tầng điển hình: 

 

 

 

Chương 10 

TỔ CHỨC THI CÔNG 

10.1.Lập tiến độ thi công  

10.1.1. Lập danh mục công việc: 

- Danh mục công việc thi công phần thân tuân theo công nghệ thi công bê tông cốt 

thép toàn khối nhà cao tầng.Các công việc chính trong thi công phần thân của một tâng 

điển hình bao gồm: 

 + Thi công cột vách:công tác ván khuôn,cốt thép,bê tông. 
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 + Thi công dầm sàn:công tác ván khuôn,cốt thép,bê tông. 

 + Tháo dỡ ván khuôn dầm sàn 

 + Các công tác hoàn thiện trong: xây tường,trát trong,lắp đặt thiết bị,sơn trong 

10.1.2. Xác định khối lượng công việc: 

- Trên cơ sở các công việc cụ thể đã được lập trong bàng danh mục,ta tiến hành 

xác định khối lượng cho từng công việc đó.Khối lượng công việc được tính toán dựa 

trên các hồ sơ thiết kế kiến trúc,kết cấu đã có.Trong đồ án này,khối lượng công việc 

được tính chính xác cho các phần việc liên quan đến nhiệm vụ thiết kế kết cấu và biện 

pháp thi công.Một số công việc khác do không có số liệu cụ thể và chính xác cho toàn 

công trình có thể lấy gần đúng. 

- Khối lượng công tác bê tông,cốt thép,ván khuôn:lập bảng tính chi tiết khối 

lượng cho các công việc đó trên cơ sở kích thước hình học đã có trong thiết kế kết 

cấu.Riêng công tác cốt thép,khối lượng được tính toán theo hàm lượng cốt thép giả 

thiÕt.KÕt quả tính toán chi tiết khối lương cho từng công tác đƣợc thể hiện trong bảng 

tính của phần Phụ luc. 

- Khối lượng công tác hoàn thiện: các công tác hoàn thiện có thể tính khối lượng 

cụ thể như xây tường ,trát tường,lát nền,quét sơn được tính toán cụ thể theo bản vẽ kiến 

trúc.Kết quả được thể hiện trong bảng tính ở phần Phụ lục.Một số công tác hoàn thiện 

trong khác không tính toán được khối lượng cụ thể được lấy theo kinh nghiệm như 

công tác điện nước,lắp đặt thiết bị vệ sinh. 

10.1.3. Lập bảng tính toán tiến độ: 

 Bảng tính toán tiến độ bao gồm  danh sách các công việc cụ thể, khối lượng 

công việc, hao phí lao động cần thiết, thời gian thi công và nhân lực cần chi phí cho 

công việc đó. Trên cơ sở các khối lượng công việc đã xác định, hao phí lao động được 

tính toán theo dụng ‚Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng‛ số 1776 

ban hành ngày 16-08-2007 của Bộ Xây Dựng‚. Thời gian thi công và nhân công cho 

từng công việc được chọn lựa trong mối quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau, đảm bảo thời 

gian thi công hợp lý và nhân lực được điều hoà trên công trường. Kết quả của bảng tính 

toán tiến độ được thể hiện trong phần Phụ luc. 

10.1.4. Thể hiện tiến độ: 

       Có 3 cách thể hiện tiến độ là: sơ đồ ngang, sơ đồ xiên và sơ đồ mạng. Sơ đồ ngang 

thường biểu diễn tiến độ công trình nhỏ và công nghệ đơn giản. Biểu đồ xiên chỉ thích 
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hợp khi số lượng các công việc ít và tổ chức thi công theo dạng phân khu phân đoạn cụ 

thể. Sơ đồ mạng thể hiện tiến độ thi công những công trình lớn và phức tạp. 

       Do việc lập tiến độ tổng thể cho công trình với phần ngầm thi công các công việc 

đa dạng, phần thân có danh mục công việc cố định nhưng khó phân chia cụ thể thành 

từng phân khu nhỏ, nên em chọn việc lập và thể hiện tiến độ theo sơ đồ mạng - ngang 

với sự trợ giúp của phần mềm Microsoft Project. Việc thể hiện tiến độ theo sơ đồ 

ngang cho ta cách nhìn nhận trực quan và đơn giản vÓ thứ tự và thời gian thi công các 

công việc. Ngoài ra các mối quan hệ ràng buộc được thể hiện trên biểu đồ cũng giúp ta 

hình dung tốt về quy trình thi công cho từng hạng mục. 

      Biều đồ tài nguyên: Tài nguyên thi công là nhân lực cần thiết để thi công các công 

việc được nhập trong quá trình lập tiến độ trong Project. Biểu đồ nhân lực cho tiến độ 

được máy tự tính theo dữ liệu về nhân công nhập cho từng công việc. 

      Vì các tầng có mặt bằng kết cấu gâng giốn nhau nên ta chỉ cần lập tiến độ cho tâng 

điển hình. Các tầng còn lại lấy tương tự (trừ tầng mái) 

10.2.Thống kê khối lƣợng công việc phần thân 

     Để tính hao phí nhân công cho công tác phần thân ta sử dụng ‚Định mức dự toán 

xây dựng công trình phần xây dựng‛ số 1776 ban hành ngày 16-08-2007 của Bộ Xây 

Dựng 

10.2.1. Khối lượng công tác cho tầng điển hình 

       Các bảng thống kê khối lượng công tác khi thi công phần thân. 

10.2.1.1. Khối lượng công tác cốt thép cột 

Phân 

khu  

Trọng lượng (kg) 

Định mức 

(công/tấn)  Hao phí (công) Tổng 

(công) 

Tổng 

(công) 10  18  AF.61400 AF.61400 10  18  

1 2736.12 4104.18 15.26 8.85 41.75 36.32 78.08 

281.22 
2 2147.37 3221.05 15.26 8.85 32.77 28.51 61.28 

3 2667.90 4001.85 15.26 8.85 40.71 35.42 76.13 

4 2303.82 3455.73 15.26 8.85 35.16 30.58 65.74 

 

Số lượng nhân công trung bình cho 1 phân khu là (số người trong tổ đội cốt thép cột) là 

281.22/4=70 công. Bố trí 70 người 
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10.2.1.2. Khối lượng công tác lắp dựng, tháo dỡ  ván khuôn cột 

Phân 

khu 

Diện tích ván 

khuôn (m2) Mã định mức 

Định mức 

(c«ng/100m2) 

Hao phí 

(công) 

Tổng 

(công) 

1 209.40 AF.821 38.28 80.16 

295.52 
2 168.40 AF.821 38.28 64.46 

3 211.64 AF.821 38.28 81.02 

4 182.56 AF.821 38.28 69.88 

 

Số lượng nhân công trung bình cho 1 phân khu là (số người trong tổ đội cốt ván khuôn 

cột là 295.52/4=73.88 công. Bố trí 74 người. 

10.2.1.3. Khối lượng công tác bêtông cột 

     Do bê tông cột, vách là bê tông thương phẩm,được đổ bằng cần trục tháp, nên số 

nhân công được chon theo thực tế 

    Số lượng nhân công 10 người cho một ca làm việc, chủ yếu phuc vụ công tác điều 

khiển máy như đầm ...  

10.2.1.4. Khối lượng công tác lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn dầm, sàn 

 Ván khuôn dầm 

Phân 

khu 

Diện tích ván 

khuôn (m2) 

Mã định 

mức 

Định mức 

(c«ng/100m2) 

Hao phí 

(công) 

Tổng 

(công) 

1 231.512 AF.86300 23 53.2478 

232.6887 
2 321.942 AF.86300 23 74.0467 

3 226.745 AF.86300 23 52.1514 

4 231.491 AF.86300 23 53.2429 

 

Ván khuôn sàn 

Phân 

khu 

Diện tích ván 

khuôn (m2) 

Mã định 

mức 

Định mức 

(c«ng/100m2) 

Hao phí 

(công) 

Tổng 

(công) 

1 471.66 AF.86100 20 94.332 

348.8206 
2 443.84 AF.86100 20 88.768 

3 376.28 AF.86100 20 75.256 

4 452.323 AF.86100 20 90.4646 
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Số lượng nhân công trung bình cho 1 phân khu là (số người trong tổ đội ván khuôn 

dầm sàn là (232.7+348.8)/4=145.38 công. Bố trí 145 người.Do khối lương công nhân 

lớn lên công việc thi công ván khuôn được thực hiện trong hai ngày cho 1 phân khu.Số 

người làm viêc với công tác ván khuôn là 72 người. 

10.2.1.5. Khối lượng công tác cốt thép dầm, sàn 

 Cốt thép dầm 

Phân 

khu  

Trọng lượng (kg) 

Định mức 

(công/tấn)   Hao phí (công) Tổng 

(công) 

Tổng 

(công) 10  18  AF.61500 AF.61500 10  18  

1 3276.07 4914.11 16.57 9.17 54.28 45.06 99.35 

441.39 
2 5010.69 7516.03 16.57 9.17 83.03 68.92 151.95 

3 3078.69 4617.68 16.57 9.17 51.01 42.34 93.36 

4 3189.90 4784.85 16.57 9.17 52.86 43.88 96.73 

 

 

Cốt thép sàn 

Phân 

khu 

KL cốt thép 

(kg) 

Mã định 

mức 

Định mức 

(c«ng/tÊn) 

Hao phí 

(công) 

Tổng 

(công) 

1 11107.6 AF.61700 10.91 121.18 

448.11 
2 10452.4 AF.61700 10.91 114.04 

3 8861.39 AF.61700 10.91 96.68 

4 10652.2 AF.61700 10.91 116.22 

 

Số lượng nhân công trung bình cho 1 phân khu là (số người trong tổ đội cốt thép 

dầm sàn là (441.39+448.11)/4=222.38 công. Bố trí 222 người.Tương tụ như công tác 

ván khuôn, công tác thép dầm sàn cũng tiến hành làm trong hai  ngày.Số nhân công 

tham gia công tác cốt thép dầm sàn cho một ngày là 110 người. 

10.2.1.6. Khối lượng công tác bêtông dầm, sàn 

     Do bê tông dầm, sàn là bê tông thương phẩm,được đổ bằng cần bơm bê tông 

tĩnh, nên số nhân công được chon theo thực tế 

    Số lượng nhân công 15 người cho một ca làm việc, chủ yếu phuc vụ công tác 

điều khiển máy như đầm ...  
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10.2.2. Khối lượng công tác cho tầng mái  

   Tương tự như tầng điển hình, nhưng tầng mái chỉ  chia thành hai phân khu 

 10.2.3. Thống kê khối lượng công việc hoàn thiện tầng điển hình 

10.2.3.1. Khối lượng công tác xây và lắp khuôn cửa 

   Do đặc thù của công trình là nhà đặt máy công nghiệp nên tường chủ yếu 

dung ngăn chia không giăn bên trong với bên ngoài,ngăn chia phòng với hành lang. 

Tường chủ yếu là 220 mm, tường nhà vệ sinh là 110 (nhưng chiếm rất ít).Tường được 

tổ chức xây làm hai đợt 

  Tổng chiều dài tường 220 mm của tầng điển hình là 201.8 m 

  Chiều cao tường bằng chiều cao tầng trừ chiều cao dầm: 5-1.2=3.8 m 

  Hệ số giảm lỗ cửa lấy bằng 0.6 

=>Khối lượng tường xây của 1 phân khu là:201.8x3.8x0.6x0.22/4=25.3 m3 

      Theo ‚Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng‛ số 1776 ban 

hành ngày 16-08-2007 của Bộ Xây Dựng với mã hiệu định mức AE.22200 thì cần 1.97 

c«ng/1m3 

  Cần 25.3x1.97=49.84 công. Bố trí 25 người cho tổ đội xây 1 đợt 

       Diên tích ô cửa phân khu:(201.8-201.8x0.6)/4=20.2 m2 

          Tra định mức (số hiệu AK.31000) cần 0.15 công/1m2. Số công là 

20.2x0.15=3.03 công. Bố trí 3 người cho công tác lắp khuôn cửa 

 

10.2.3.2. Khối lượng công tác trát 

  Công tác trát bao gồm trát tường trong, trát trần, trát cột, trát vách. 

    - Trát tường trong: 

        Diện tích trát của cả tầng (tính cả hệ số giảm lỗ cửa) là:601.5 m2, chiều dày 

lớp trát là 0.015 m. Diện tích tường trát trong của 1 phân khu  là: 601.5/4=150.4 m2 

          Tra định mức (số hiệu AK.21200) cần 0.2 công/1m2. Số công là 

150.4x0.2=30 công. Bố trí 30 người cho công tác trát trong 

    - Trát vách lõi: 

        Diện tích trát của cả tầng 360.9 m2, chiều dày lớp trát là 0.015 m. Diện tích 

vách, lõi trát trong của 1 phân khu  là: 360.9/4=90.2 m2 

          Tra định mức (số hiệu AK.21200) cần 0.2 công/1m2. Số công là 

90.2x0.2=18.04 công. Bố trí 18 người cho công tác trát vách lõi 
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  10.2.3.3.  Công tác lắp đặt điện nước 

    Khối lượng thi công công tác lắp đặt điện nước được lấy 0,2công/m2 sàn 

.Diện tích sàn của cả tầng là 1744.1 m2 

    Số công cho 1 phân khu là: 1744.1x0.2/4=87.2 công. . Bố trí 87 người cho 

công tác lắp đặt điện nước 

   10.2.3.4 Công tác làm trần thạch cao 

         )Diện tích hành lang của cả tầng 221.2 m2.Diện tích lát gạch của 1 phân 

khu là: 221.2/4=55.3 m2. 

        Tra định mức (số hiệu AK.64300) cần 0.26 công/1m2. Số công là 

55.3x0.26=14.38 công. Bố trí 14 người cho công tác làm trần 

    10.2.3.5 Công tác lát: 

       Khối lượng công tác lát gạch 600x600 (lát sàn hành lang).Diện tích hành 

lang của cả tầng 221.2 m2.Diện tích lát gạch của 1 phân khu là: 221.2/4=55.3 m2. 

        Tra định mức (số hiệu AK.51200) cần 0.14 công/1m2. Số công là 

55.3x0.14=7.742 công. Bố trí 8 người cho công tác lát sàn hành lang 

   10.2.3.6 Công tác sơn: 

- Sơn tường trong+cột ,vách( 1 lớp lót + 2 lớp phủ) 

        Diện tích sơn của cả tầng  là:962.4 m2. Diện tích tường trát trong của 1 

phân khu  là: 962.4/4=240.6 m2 

          Tra định mức (số hiệu AK.84110) cần 0.066 công/1m2. Số công là 

240.6x0.066=15.88 công. Bố trí 16 người cho công tác trát sơn 

   10.2.3.7 Công lắp cửa trong và thiết bị vệ sinh 

         Diên tích ô cửa phân khu:(201.8-201.8x0.6)/4=20.2 m2 

         Tra định mức (số hiệu AK.31000) cần 0.25 công/1m2. Số công là 

20.2x0.2=4.04 công. Bố trí 4 người cho công tác lắp cửa 

        Thiết bị vệ sinh lấy 0.2 công/m2.Diện tích sàn nhà vệ sinh là :16.74 m2.Số 

công lắp đặt là 16.74x0.2=3.35 công.Bố trí 3 người. 

10.2.4. Thống kê khối lượng công việc hoàn thiện tầng mái 

  Phần mái chia lam hai phân khu với khối lương công tác như sau 

  Tổng diện tích mái là:1744.1 m2.Diện tích của 1 phân khu là:436 m2 
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TT Tên công việc Đơn vị 
Khối      

lượng 
Mã ĐM 

Định 

mức 

Hao phí 

(công) 

1 
Lát 2 lớp gạch nem 

200x200 
m2 436 AK.51200 0.175 76.3 

2 C ầu gạch rỗng cao 310 m2 436 AK.54300 0.2 87.2 

3 BT chống thấm dày 50 m3 21.8 AF.32300 2.56 55.808 

4 
Quyét 2 lớp màng chống 

thÊm 
m2 436 AK.81100 0.03 13.08 

5 Trát trần vữa XM dày 15 m2 436 AK.23000 0.5 218 

6 Sơn hoàn thiện 3 lớp m2 436 84110 0.066 28.776 

 

10.2.5. Thống kê khối lượng công việc hoàn thiện bên ngoài 

10.2.5.1. Khối lượng công tác trát ngoài 

  Tổng diện tích trát ngoài của tầng điển hình là:529.7 m2. Diện tích trát ngoài 

của 1 phân khu là: 529.7/4=132.4 m2. Chiều dày lớp trát 0.015 m 

  Tra định mức (số hiệu AK.21100) cần 0.26 công/1m2. Số công là 132x0.26=34 

công. Bố trí 34 người cho công tác trát ngoài 

 10.2.5.2. Khối lượng công tác sơn ngoài 

  Tổng diện tích sơn ngoài của tầng điển hình là:529.7 m2. Diện tích trát ngoài 

của 1 phân khu là: 529.7/4=132.4 m2. Sơn 1 lớp lót và 2 lớp phủ 

  Tra định mức (số hiệu AK.84110) cần 0.066công/1m2. Số công là 

132.4x0.066=8.7 công. Bố trí 9 người cho công tác trát ngoài 

10.2.5.3. Khối lượng công tác làm vệ sinh lần cuối 

  Bố trí 5 người cho công tác làm vẹ sinh lần cuối cho 1 phân khu 
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Bảng thống kê khối lương công việc các giai đoạn thi công phần thân: 

(Thống kê cho tầng điển hình) 

Thi công phần thân: 

STT Tên công việc 
Hao phí 

lao động 
Số tổ đội 

Số người 

trong tổ 

đội 

Thời gian 

thi công 

  (Công)  (người) (ngày) 

1 Cốt thép cột,vách  70 2 35 6 

2 Ván khuôn cột, lõi 74 2 37 4 

3 Bê tông cột, lõi 10 1 10 5 

4 Tháo ván khuôn cột, vách 74 2 37 2 

5 Lắp ván khuôn dầm, sàn 72 2 36 12 

6 Cốt thép dầm, sàn 110 5 22 5 

7 Bêtông dầm ,sàn 15 1 15 4 

8 Tháo ván khuôn dầm, sàn 72 2 36 5 

Thi công phần hoàn thiện: 

STT Tên công việc 
Hao phí 

lao động 
Số tổ đội 

Số người 

trong tổ 

đội 

Thời gian 

thi công 

  (Công)  (người) (ngày) 

1 Xây tường đợt 1  25 1 25 14 

2 Lắp khuôn cửa 28 2 14 5 

3 Đục đường điện nước, kĩ 

thuật 

87 2 44 5 

4 Trát tường trong 48 2 24 22 

5 Lát sàn và ốp tương vệ 

sinh 

8 1 8 7 

6 Sơn tường trong 16 1 16 22 

7 Lắp cửa trong 4 1 4 5 

8 Lắp đặt trang thiết bị vệ 

sinh 

3 1 3 5 
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Hoàn thiện ngoài 

STT Tên công việc Hao phí 

lao động 

Số tổ đội Số người 

trong tổ 

đội 

Thời gian 

thi công 

  (Công)  (người) (ngày) 

1 Trát ngoài  34 1 34 24 

2 Sơn ngoài 9 1 9 48 

3 Dọn vê sinh 5 1 5 2 

4 Bàn giao công trình 0 0 0 1 

 

10.3.Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng  

10.3.1.Cơ sở thiết kế 

10.3.1.1.  Mặt bằng hiện trạng về khu đất xây dựng 

Công trình được xây trong khu  thuộc nội thành Hà Nội. Công trình được xây 

dựng trên mặt bằng tương đối rộng rãi, mặt chính tiếp giáp với đường Minh Khai thuận 

tiện cho việc di chuyển các loại xe cộ, máy móc thiết bị thi công vào công trình, và 

thuận tiện cho việc cung cấp nguyên vật liệu đến công trường.  

Mạng lưới cấp điện và nước của thành phố đi ngang qua công trường, đảm  bảo 

cung cấp đầy đủ các nhu cầu về điện và nước cho sản xuất và sinh hoạt của công 

trường. 

10.3.1.2. Các tài liệu thiết kế tổ chức thi công 

Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng chủ yếu là phục vụ cho quá trình thi công xây 

dựng công trình. Vì vậy, việc thiết kế phải dựa trên các số liệu, tài liệu về thiết kế tổ 

chức thi công. ở đây, ta thiết kế tổng mặt bằng cho giai đoạn thi công phần thân nên 

các tài liệu về công nghệ và tổ chức thi công bao gồm: 

Các bản vẽ về công nghệ: cho ta biết các công nghệ để thi công phần thân gồm 

công nghệ thi công bêtông thân dùng cần trục tháp, bơm bêtông, sử dụng bêtông 

thương phẩm, thi công ván khuôn dùng ván khuôn thép định hình... Từ các số liệu này 

làm cơ sở để thiết kế nội dung tổng mặt bằng xây dựng. 

Các tài liệu về tổ chức: cung cấp số liệu để tính toán cụ thể cho những nội dung 

cần thiết kế. Đó là các tài liệu về tiến độ; biểu đồ nhân lực cho ta biết số lượng công 

nhân trong các thời điểm thi công để thiết kế nhà tạm và các công trình phụ; tiến độ 
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cung cấp biểu đồ về tài nguyên sử dụng trong từng giai đoạn thi công để thiết kế kích 

thước kho bãi vật liệu. 

Tài liệu về công nghệ và tổ chức thi công là tài liệu chính, quan trọng nhất để 

làm cơ sở thiết kế tổng mặt bằng, tạo ra một hệ thống các công trình phụ hợp lý phục 

vụ tốt cho quá trình thi công công trình. 

Ngoài các tài liệu trên, để thiết kế tổng mặt bằng hợp lý, ta cần thu thập thêm 

các tài liệu và thông tin khác, cụ thể là: 

Công trình nằm trong thành phố, mọi yêu cầu về cung ứng vật tư xây dựng, thiết bị 

máy móc, nhân công... đều được đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng. 

Nhân công lao động bao gồm thợ chuyên nghiệp của công ty và huy động lao 

động nhàn rỗi theo từng thời điểm. Tất cả công nhân đều có nhà quanh thành phố có 

thể đi về, chỉ ở lại công trường vào buổi trưa. Cán bộ quản lý và các bộ phận khác cũng 

không ở lại công trường trừ bảo vệ. 

Xung quanh khu vực công trường là nhà dân và các công trình khác đang xây 

dựng và sử dụng nhưng không đông đúc, nên yêu cầu về đảm bảo tố giảm ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh không cao. 

10.3.1.3. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng chung 

       Dựa vào số liệu căn cứ và yêu cầu thiết kế, trước hết ta cần định vị công trình 

trên khu đất được cấp. Các công trình cần được bố trí trong giai đoạn thi công phần 

thân bao gồm: 

       Xác định vị trí công trình: Dựa vào mạng lưới trắc địa thành phố, các bản vẽ tổng 

mặt bằng quy hoạch; các bản vẽ thiết kế của công trình để định vị trí công trình trong 

tổng mặt bằng xây dung. 

-  Bố trí các máy móc thiết bị: 

   Máy móc thiết bị trong giai đoạn thi công thân gồm có: 

      + Cần trục tháp. 

       + Máy vận chuyển lên cao (vận thăng). 

       Các máy trên hoạt động trong khu vực công trình. Do đó trong giai đoạn này 

không đặt một công trình cố định nào trong phạm vi công trình, tránh cản trở sự di 

chuyển, làm việc của máy. 

             +  Thùng chứa bêtông và các xe cung cấp bêtông thương phẩm đặt ở gần 

phía mặt đường. 
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       + Trạm trộn và máy trộn vữa bố trí gần vận thăng.  

 - Bố trí hệ thống giao thông: Vì công trình nằm ngay sát mặt đường lớn, do đó 

chỉ cần thiết kế hệ thống giao thông trong công trường. Hệ thống giao thông được bố 

trí ngay sát và xung quanh công trình, ở vị trí trung gian giữa công trình và các công 

trình tạm khác. Đường được thiết kế là đường một chiều (1 làn xe) với hai cổng ra vào 

ở phía đường Minh Khai tiện lợi cho xe vào ra và vận chuyển, bốc xếp. 

- Bố trí kho bãi vật liệu, cấu kiện: 

      Trong giai đoạn thi công phần thân, các kho bãi cần phải bố trí gồm có: Kho 

thép, ván khuôn, kho ximăng, bãi cát cho công tác xây trát. 

      Kho xi măng,bãi cát bố trí gần bể nước để tiện cho việc trộn vữa xây, trát. 

- Bố trí nhà tạm: 

Nhà tạm bao gồm: phòng bảo vệ, đặt gần cổng chính; nhà làm việc cho cán bộ 

chỉ huy công trường; khu nhà nghỉ trưa cho công nhân; các công trình phục vụ như 

trạm y tế, nhà ăn, phòng tắm, nhà vệ sinh đều được thiết kế đầy đủ. Các công trình ở và 

làm việc đặt cách ly với khu kho bãi, hướng ra phía công trình để tiện theo dõi và chỉ 

đạo quá trình thi công. Bố trí gần đường giao thông công trường để tiện đi lại. Nhà vệ 

sinh bố trí các ly với khu ở, làm việc và sinh hoạt và đặt ở cuối hướng gió. 

- Thiết kế mạng lưới kỹ thuật: 

Mạng lưới kỹ thuật bao gồm hệ thống đường dây điện và mạng lưới đường ống 

cấp thoát nước. 

Hệ thống điện lấy từ mạng lưới cấp điện thành phố, đưa về trạm điện công 

trường. Từ trạm điện công trường, bố trí mạng điện đến khu nhà ở, khu kho bãi và khu 

vực sản xuất trên công trường. 

Mạng lưới cấp nước lấy trực tiếp ở mạng lưới cấp nước thành phố đưa về trạm 

bơm nước của công trường, phân phối cho các khu vực cần sử dụng. Hệ thống thoát 

nước bao gồm thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt và nước bẩn trong sản xuất. 

Tất cả các nội dung thiết kế trong tổng mặt bằng xây dựng chung trình bày trên 

đây được bố trí cụ thể trên bản vẽ kèm theo. 
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10.3.2. Diện tích kho bãi 

10.3.2.1. Tính toán đường giao thông 

Hệ thống giao thông là đường một chiều bố trí xung quanh công trình như hình 

vẽ trong tổng mặt bằng. Khoảng cách an toàn từ mép đường đến mép công trình (tính 

từ chân lớp giáo xung quanh công trình) với chiều dài nhà lớn hơn 20 m là e =1,5 m. 

Trong điều kiện bình thường, với đường một làn xe chạy thì các thông số bề 

rộng của đường lấy như sau: 

Bề rộng đường:        b= 3,75m . 

Bề rộng lề đường:    c= 2 . 1,25 = 2,5m. 

Bề rộng nền đường: B =  b + c = 6,25m lấy 6,5 m. 

Bán kính cong của đường ở những chỗ góc lấy là: R = 15m. 

Độ dốc mặt đường: i= 3%. 

10.3.2.2. Tính toán diện tích kho bãi 

Kho bãi bố trí trong công trường bao gồm: kho chứa thép và xưởng gia công cốt 

thép, kho chứa ván khuôn, kho chứa xi măng, bãi gạch, bãi cát. 

Diện tích cho từng loại kho bãi được thiết kế theo nhu cầu sử dụng vật liệu hàng 

ngày lớn nhất ở công trường và đảm bảo một khoảng thời gian dự trữ theo quy định.  

Diện tích kho bãi được tính theo công thức: S =  . F. 

Trong đó : S - Diện tích kho bãi kể cả đường đi. 

     F - Diện tích kho bãi chưa kể đường đi. 

        - Hệ số sử dụng mặt bằng. 

 = 1,5  1,7 đối với các kho tổng hợp. 

 = 1,4  1,6 với các kho kín. 

 = 1,1  1,2 với các bãi lộ thiên.  

F = Q/ P. 

      Với Q: Lượng vật liệu hay cấu kiện chứa trong kho bãi Q = q.t 

             q : lượng vật liệu sử dụng trong 1 ngày.  

              t : thời gian dự trữ vật liệu. 

              P: Lượng vật liệu cho phép trong 1m2 diện tích có ích của kho bãi. 

- Xác định lượng vật liệu dự trữ: 

Trong giai đoạn thi công phần thân,theo bảng tiến độ lượng vật liệu sử dụng lớn 

nhất trong 1 ca là: 
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+ Thép trung bình của 1 phân khu  là 25.5 T. 

+ Ván khuôn (công tác ván khuôn dầm sàn cho 1 ca) là 882 m2. 

+ Với công tác xây, trát trong, lát nền tiến hành song song trong cùng 1 ca ta 

có khối lượng (được xác định trong phần chọn vận thăng). 

   - Gạch xây: 23100 viên. 

   - Vữa xây, trát: 20.4  m3. 

Theo định mức dự toán cơ bản: 

Trong 1m3 vữa xi măng mác PC50 có: 124,01 kg xi măng; 1,16m3 cát. 

 Khối lượng xi măng: 2530 kg = 2.53 T. 

 Khối lượng cát: 23.66m3. 

- Thời gian dự trữ vật liệu tại công trường. 

 + Xi măng, thép: 4 ngày. 

 + Cát, gạch: 2 ngày. 

Ta có bảng kết quả tính diện tích kho bãi: 

Vật liệu 
Đơn 

vị 
q 

Thời gian 

dự trữ 

(ngày) 

Q=q.t 
P 

(®vÞ/m2) 

F=Q/P 

(m2) 
 S=.F 

Ván khuôn m2 882 2 1764 45 39.2 1.5 58.8 

Cốt thép  T 25.5 4 102 4 25.5 1.5 38.25 

Cát  m3 23.66 2 47.32 1.8 26.3 1.2 31.6 

Gạch viên 23100 2 46200 700 66 1.1 72.6 

Xi măng T 2.53 4 10.12 1.3 7.78 1.5 11.7 

 

10.3.3. Tính nhà tạm công trƣờng 

10.3.3.1.  Xác định dân số công trường 

Tổng số người làm việc ở công trường xác định theo công thức sau: 

                  G = 1,06.( A + B + C + D + E). 

      Trong đó: 

             A = Ntb 

            
i i i i

tb

i xd

N t N t
N

t T
 
 


 (người) 

           Ntb là quân số làm việc trực tiếp trung bình ở hiện trường 
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32149

158
204

i i i i

tb

i xd

N t N t
A N

t T
    

 


 (người). 

             B: số công nhân làm việc ở các xưởng sản xuất và phụ trợ: B = k%.A. 

Với công trình dân dụng trong thành phố lấy: k =20%.  

              B = 20%.158 = 32 (người). 

C: số cán bộ kỹ thuật ở công trường: 

              C =6%(A+B) = 6%(158 + 32) = 12 người. 

      D: số nhân viên hành chính:        

               D = 5%(A+B+C) = 5%(158 + 32 + 12) = 10 (người) 

      E: số nhân viên phục vụ: 

               E = 4%(A+B+C+D) = 4%(158 + 32 + 12 + 10) = 8 (người). 

Số người làm việc ở công trường: 

               G= 1,06.(158 + 32 + 12 + 10 + 8) = 233 (người). 

10.3.3.2. Tính toán diện tích yêu cầu của các loại nhà tạm 

       Dựa vào số người ở công trường và diện tích tiêu chuẩn cho các loại nhà tạm, ta xác 

định được diện tích của các loại nhà tạm theo công thức sau: 

       Si = Ni .[S]i 

Trong đó: Ni:  Số người sử dụng loại công trình tạm i. 

                [S]i: Diện tích tiêu chuẩn loại công trình tạm i. 

Nhà ở cho công nhân: tiêu chuẩn 4m2/người. 

       S1 = 158x4= 632 (m2). 

Nhà làm việc ban chỉ huy công trường: tiêu chuẩn 4m2/người. 

       S2 = (12 + 10) . 4 = 88 (m2). 

Nhà ăn, tiêu chuẩn 1 m2/người. 

       S3 = 233 . 1 = 233 (m2). 

Phòng y tế, tiêu chuẩn 0,04m2/người. 

       S4 = 233 . 0,04 = 9.32 (m2). 

Nhà tắm và nhà vệ sinh: tính cho 25 người 1 phòng 2,5 m2. 

        S5 = 233.2,5/25 = 23.3 (m2). 

Trên cơ sở diện tích yêu cầu trên, tiến hành bố trí nhà tạm trên công trường đảm 

bảo đủ diện tích, phù hợp với hướng gió chính trong năm, thuận tiện cho công việc và 

trong giao thông đi lại trên công trường. 
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10.3.4. Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc 

10.3.4.1. Tính toán lưu lượng nước yêu cầu 

Nước dùng cho các nhu cầu trên công trường bao gồm: 

        Nước dùng cho sản xuất: Q1 

        Nước dùng cho sinh hoạt ở công trường: Q2 

        Nước cứu hoả: Qch 

- Nước phục vụ cho sản xuất:  

Lưu lượng nước phục vụ cho sản xuất tính theo công thức sau:  

                     Q1 = 1,2.
3600.8

.PK g   (l/s). 

Trong đó:  

        Kg: Hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ. K=2. 

        1,2: Hệ số kể đến lượng nước phát sinh ở công trường. 

        P: Tổng khối lượng nước dùng cho các loại máy thi công hay mỗi loại hình 

sản xuất trong ngày. 

        Do sử dụng bê tông thương phẩm, ở hiện trường chỉ có 2 trạm trộn vữa, và các 

bãi gạch cần tưới nước. 

       Trạm trộn vữa (20.4m3): 260 l/1m3  260 20.4 5304x   (l) 

             Tưới gạch (23100viên): 250l/1000viên  23100250 5775
1000

x   (l) 

Vậy tổng lượng nước dùng trong ngày : P = 5304 + 5775 = 11079 (l) 

                   Q1 = 
11079

1.2 2 0.92
8 3600

x x
x

 (l/s).                   

- Nước phục vụ sinh hoạt ở hiện trường:  

Gồm nước phục vụ tắm rửa, ăn uống, xác định theo công thức sau: 

                 Q2 = gk
BN

.
3600.8

.max   (l/s). 

Trong đó: Nmax : số người lớn nhất làm việc trong một ngày ở công trường: 

Theo tiến độ lập ra ta có: Nmax = 419 (người). 

B: Tiêu chuẩn dùng nước cho một người trong một ngày ở công trường: B = 20 

l/ngµy. 

kg: Hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ. K=2. 



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC 

SVTH: ĐỖ VĂN PHÚC- LỚP: XD1301D 196 

      Q2 = 
419 20

2 0.58
8 3600

x
x

x
   (l/s). 

-  Nước phục vụ sinh hoạt ở khu nhà ở: 

   
3

8 3600

c
g ng

N xC
Q k k

x
   (l/s). 

 cN  - là số người ở khu nhà ở, cN =158 

 C- là tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho 1 người trong 1 ngày,C=40l/ngày. 

 kg: Hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ,K=1.7 

 kng: Hệ số sử dụng nước không điều hoà trong ngày,K=1.5 

   3

158 40
1.7 1.5 0.56 /

8 3600

x
Q x x l s

x
    

-    Nước cứu hoả:  

 Theo tiêu chuẩn  Qch = 10 (l/s) > Q1 + Q2+ Q3 

- Tổng lưu lượng nước cần cung cấp cho công trường là: 

               Q = Q4 + 70%/(Q1 + Q2+ Q3) = 11.6 (l/s) 

10.3.4.2. Xác định đường kính ống dẫn chính 

Đường kính ống dẫn nước được xác định theo công thức sau: 

               D =
1000..

.4

v

Qt


 

Trong đó: Qt là lưu lượng nước yêu cầu =11.6 (l/s). 

                  v: vận tốc nước kinh tế, tra bảng ta chọn V=1 m/s. 

D =
4 11.6

0.12
1 1000

x

x x
   (m). Chọn D= 14 cm . 

Đường ống dẫn chính được nối trực tiếp vào mạng lưới cấp nước thành phố dẫn 

về bể nước dự trữ của công trường. Từ đó dùng bơm cung cấp cho từng điểm tiêu thụ 

nước trong công trường. 

10.3.5. Thiết kế hệ thống cung cấp điện 

Tổng công suất điện cần thiết cho công trường tính theo công thức: 

           Pt = 













  


4433

2211
..

cos

.

cos

.
PKPK

PKPK


  

α = 1,1: hệ số tổn thất điện toàn mạng. 

            cos = 0.65  0.75: hệ số công suất. 
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K1,K2 , K3, K4: hệ số nhu cầu sử dụng điện phụ thuộc vào số lượng các nhóm thiết 

bị.  

Sản xuất và chạy máy: K1 = K2 = 0,75 

Thắp sáng trong nhà: K3 = 0,8  

Thắp sáng ngoài nhà: K4 = 1 

-  Công suất điện tiêu thụ trực tiếp cho sản xuất: KW
PK

P t

cos

. 11

1


 . 

Trong đó:  

P1: Công suất danh hiệu của các máy tiêu thụ điện trực tiếp. ở đây, sử dụng máy 

hàn để hàn thép thi công thân có công suất P1=18,5 KW. 

K1: với máy hàn = 0,75 

Cos = 0,65 

   
1

0,75.18,5
21,34( )

0,65

tP KW      

-  Công suất điện động lực: )(
cos

. 22

2 KW
PK

P t




     

Trong đó: 

               P2: Công suất danh hiệu của các máy tiêu thụ điện trực tiếp 

              K= 0.75; Cos = 0,68. 

STT Máy tiêu thụ Số lượng 
Công suất 

1 máy (kW) 

Tổng công suất 

(kW) 

1 Trộn vữa 3 4 12 

2 Đầm dùi 3 1,4 4,2 

3 Cần trục tháp 1 37 37 

4 
Vận thăng, 

thang tải 
3 12,5 37.5 

   

   P2 = 12 + 4,2 + 37 + 37.5 = 90.7 KW  

   
cos

. 22

2




PK
P t

= 
0.75 90.7

100( )
0.68

x
KW  
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      Công suất điện dùng cho chiếu sáng: lấy bằng 10% công suất điện động lực và 

phục vụ sản xuất. P3 = 10%. (100+21,34) = 12.1 KW 

Vậy tổng công suất điện cần thiết tính toán cho công trường là: 

         PT = 1,1(
tP1 +

tP2 + tP3 )=1,1.(21,34 + 100 + 12.1) = 133.4 KW. 

-  Chọn máy biến áp phân phối điện: 

Tính công suất phản kháng: 
tb

t
t

P
Q

cos
  

Trong đó: hệ số costb tính theo công thức sau: 

67,0
cos.

cos 



t

i

i

t

i
tb

P

P 
  

133.4
199

0.67
tQ KW    

Tính toán công suất biểu kiến phải cung cấp cho công trường: 

         2 2 2 2133.4 199 239.6t t tS P Q     (KVA). 

- Chọn máy biến thế: Với công trường không lớn, chỉ cần chọn một máy biến thế; 

ngoài ra dùng một máy phát điện diezen để cung cấp điện lúc cần. 

- Máy biến áp chọn loại có công suất: Syc 1,25 St= 299.5(KVA). Chọn máy biến áp 

ba pha làm nguội bằng dầu do Việt Nam sản xuất loại 320 - 0/0.4. 

10.4. An toàn lao động và vệ sinh môi trường 

10.4.1. An toàn lao động 

   10.4.1.1. An toàn trong sử dụng điện thi công 

Việc lắp đặt và sử dụng các thiết bị điện và lưới điện thi công tuân theo các điều 

dưới đây và theo tiêu chuẩn ‚ An toàn điện trong xây dựng‛  TCVN 4036 - 85. 

Công nhân điều khiển thiết bị điện đều có tay nghề và được học tập an toàn về 

điện, phụ trách điện trên công trường là người có kinh nghiệm quản lý điện thi công. 

Điện trên công trường được chia làm 2 hệ thống động lực và chiếu sáng riêng, 

có cầu dao tổng và các cầu dao phân nhánh. 

Trên công trường có niêm yết sơ đồ lưới điện; công nhân điện đều nắm vững sơ 

đồ lưới điện. Chỉ có công nhân điện - người được trực tiếp phân công mới được sửa 

chữa, đấu, ngắt nguồn điện. 
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Dây tải điện động lực bằng cáp bọc cao su cách điện, dây tải điện chiếu sáng 

được bọc PVC. Chỗ nối cáp thực hiện theo phương pháp hàn rồi bọc cách điện, nối dây 

bọc PVC bằng kép hoặc xoắn đảm bảo có bọc cách điện mối nối. 

Thực hiện nối đất, nối không cho phần vỏ kim loại của các thiết bị điện và cho 

dàn giáo khi lên cao. 

  10.4.1.2.An toàn trong thi công bêtông, cốt thép, ván khuôn 

Cốp pha được chế  tạo và lắp dựng theo đúng thiết kế thi công đã được duyệt và 

theo hướng dẫn của nhà chế tạo, của cán bộ kỹ thuật thi công. 

Không xếp đặt cốp pha trên sàn dốc, cạnh mép sàn, mép lỗ hổng. 

Khi lắp dựng cốp pha, cốt thép đều sử dụng đà giáo làm sàn thao tác, không đi 

lại trên cốt thép. 

Vị trí gần đường điện trước khi lắp đặt cốt thép tiến hành cắt điện, hoặc có biện 

pháp ngừa cốt thép chạm vào dây điện. 

Thi công bêtông ban đêm có đủ điện chiếu sáng. 

Đầm rung dùng trong thi công bêtông được nối đất cho vỏ đầm, dây dẫn điện từ 

bảng phân phối đến động cơ của đầm dùng dây bọc cách điện. 

Công nhân vận hành máy được trang bị ủng cao su cách điện và các phương tiện 

bảo vệ cá nhân khác. 

Lối đi lại phía dưới khu vực thi công cốt thép, cốp pha và bêtông được đặt biển 

báo cấm đi lại. 

Sau khi tháo dỡ cốp pha, tiến hành che chắn các lỗ hổng trên sàn, không thả 

ném bừa bãi, vệ sinh sạch sẽ và xếp cốp pha đúng nơi quy định. 

  10.4.1.3.An toàn trong công tác lắp dựng 

 Lắp dựng đà giáo theo hồ sơ hướng dẫn của nhà chế tạo và lắp dựng theo thiết 

kế thi công đã được duyệt. 

 Đà giáo được lắp đủ thanh giằng, chân đế và các phụ kiện khác, được neo giữ 

vào kết cấu cố định của công trình, chống lật đổ. 

 Có hệ thống tiếp đất, dẫn sét cho hệ thống dàn giáo. 

 Khi có mưa gió từ cấp 5 trở nên, ngừng thi công lắp dựng cũng như sử dụng đà giáo. 

 Không sử dụng đà giáo có biến dạng, nứt vỡ... không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 

 Sàn công tác trên đà giáo lắp đủ lan can chống ngã. 

 Kiểm tra tình trạng đà giáo trước khi sử dụng. 
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 Khi thi công lắp dựng, tháo dỡ đà giáo, cần có mái che hay biển báo cấm đi lại 

ở bên dưới. 
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  10.4.1.4. An toàn trong công tác xây 

 Trước khi thi công tiếp cần kiểm tra kỹ lưỡng khối xây trước đó. 

 Chuyển vật liệu lên độ cao >2m nhất thiết dùng vận thăng, không tung ném. 

 Xây đến độ cao 1,5m kể từ mặt sàn, cần lắp dựng đà giáo rồi mới xây tiếp. 

 Không tựa thang vào tường mới xây, không đứng trên ô văng để thi công.  

 Mạch vữa liên kết giữa khối xây với khung bêtông chịu lực cần chèn, đậy kỹ. 

 Ngăn ngừa đổ tường bằng các biện pháp: Dùng bạt nilông che đậy và dùng gỗ 

ván đặt ngang má tường phía ngoài, chống từ bên ngoài vào cho khối lượng mới xây 

đối với tường trên mái, tường bao để ngăn mưa.  

   10.4.1.5. An toàn trong công tác hàn 

 Máy hàn có vỏ kín được nối với nguồn điện. 

 Dây tải điện đến máy dùng loại bọc cao su mềm khi nối dây thì nối bằng 

phương pháp hàn rồi bọc cách điện chỗ nối. Đoạn dây tải điện nối từ nguồn đến máy 

không dài quá 15m. 

 Chuôi kim hàn được làm bằng vật liệu cách điện cách nhiệt tốt. 

 Chỉ có thợ điện mới được nối điện từ lưới điện vào máy hàn hoặc tháo lắp sửa 

chữa máy hàn. 

 Có tấm chắn bằng vật liệu không cháy để ngăn xỉ hàn và kim loại bắn ra xung 

quanh nơi hàn. 

 Thợ hàn được trang bị kính hàn, giày cách điện và các phương tiện cá nhân khác. 

10.4.1.6. An toàn trong khi thi công trên cao 

 Người tham gia thi công trên cao có giấy chứng nhận đủ sức khoẻ, được trang 

bị dây an toàn (có chất lượng tốt) và túi đồ nghề. 

 Khi thi công trên độ cao 1,5m so với mặt sàn, công nhân đều được đứng trên 

sàn thao tác, thang gấp... không đứng trên thang tựa, không đứng và đi lại trực tiếp trên 

kết cấu đang thi công, sàn thao tác phải có lan can tránh ngã từ trên cao xuống. 

 Khu vực có thi công trên cao đều có đặt biển báo, rào chắn hoặc có mái che 

chống vật liệu văng rơi. 

 Khi chuẩn bị thi công trên mái, nhất thiết phải lắp xong hệ giáo vây xung 

quanh công trình, hệ giáo cao hơn cốt mái nhà là 1 tầng giáo (bằng 1,5m). Giàn giáo 

nối với hệ thống tiếp địa. 
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10.4.1.7.An toàn cho máy móc thiết bị 

 Tất cả các loại xe máy thiết bị đựơc sử dụng và quản lý theo TCVN 5308- 91. 

 Xe máy thiết bị đều đảm bảo có đủ hồ sơ kỹ thuật trong đó nêu rõ các thông 

số kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và sửa chữa. Có sổ theo 

dõi tình trạng, sổ giao ca. 

 Niêm yết tại vị trí thiết bị bảng nội quy sử dụng thiết bị đó. Băng nội dung kẻ 

to, rõ ràng. 

 Người điều khiển xe máy thiết bị là người được đào tạo, có chứng chỉ nghề 

nghiệp, có kinh nghiệm chuyên môn và có đủ sức khoẻ. 

 Những xe máy có dẫn điện động đều được: 

 Bọc cách điện hoặc che kín phần mang điện. 

 Nối đất bảo vệ phần kim loại không mang điện của xe máy. 

 Kết cấu của xe máy đảm bảo: 

 Có tín hiệu khi máy ở chế độ làm việc không bình thường. 

 Thiết bị di động có trang bị tín hiệu thiết bị âm thanh hoặc ánh sáng. 

 Có cơ cấu điều khiển loại trừ khả năng tự động mở hoặc ngẫu nhiên đóng mở. 

10.4.1.8.An toàn cho khu vực xung quanh 

      Khu vực công trường được rào xung quanh, có quy định đường đi an toàn và có đủ 

biển báo an toàn trên công trường. 

Trong trường hợp cần thiết có người hướng dẫn giao thông. 

10.4.2.Biện pháp vệ sinh môi trường 

 Trên công trường thường xuyên thực hiện vệ sinh công nghiệp. Đường đi lối lại 

thông thoáng, nơi tập kết và bảo quản ngăn nắp gọn gàng. Đường đi vào vị trí làm việc 

thường xuyên được quét dọn sạch sẽ đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường vì trong quá 

trình xây dựng công trình các khu nhà bên cạnh vẫn làm việc bình thường. 

 Cổng ra vào của xe chở vật tư, vật liệu phải bố trí cầu rửa xe, hệ thống bể lắng lọc 

đất, bùn trước khi thải nước ra hê thống cống thành phố.  

 Có thể bố trí hẳn một tổ đội chuyên lằm công tác vệ sinh, thu dọn mặt bằng thi công. 

 Đối với khu vệ sinh công trường có thể ký hợp đồng với Công ty môi trường đô 

thị để đảm bảo vệ sinh chung trong công trường.    
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 Trong công trình cũng luôn có kế hoạch phun tưới nước 2 đến 3 lần/ngày (có thể 

thay đổi tuỳ theo điều kiện thời tiết) làm ẩm mặt đường để tránh bụi lan ra khu vực xung 

quanh. Xung quanh công trình theo chiều cao được phủ lưới ngăn bụi để chống bụi cho 

người và công trình. 

 Tại khu lán trại, qui hoạch chỗ để quần áo, chỗ nghỉ trưa, chỗ vệ sinh công cộng 

sạch sẽ, đầy đủ, thực hiện đi vệ sinh đúng chỗ. Rác thải thường xuyên được dọn dẹp, 

không để bùn lầy, nước đọng nơi đường đi lối lại, gạch vỡ ngổn ngang và đồ đạc bừa bãi 

trong văn phòng. Vỏ bao, dụng cụ hỏng... đưa về đúng nơi qui định. 

 Hệ thống thoát nước thi công trên công trường được thoát theo đường ống thoát 

nước chung qua lưới chắn rác vào các ga sau đó dẫn nối vào đường ống thoát nước bẩn của 

thành phố. Cuối ca, cuối ngày yêu cầu công nhân dọn dẹp vị trí làm việc, lau chùi, rửa 

dụng cụ làm việc và bảo quản vật tư, máy móc. Không dùng xe máy gây tiếng ồn hoặc xả 

khói làm ô nhiễm môi trường. Xe máy chở vật liệu ra vào công trình theo giờ quy định, đi 

đúng tuyến, thùng xe có phủ bạt dứa chống bụi, không dùng xe máy có tiếng ồn lớn làm 

việc trong giờ hành chính.  

 Cuối tuần làm tổng vệ sinh toàn công trường. Đường chung lân cận công trường 

được tưới nước thường xuyên đảm bảo sạch sẽ và chống bụi. 
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Chương 11  

LẬP DỰ TOÁN 

 
Tên công trình : Tòa Nhà Đặt Máy VIETTEL – Hà Nội. 

Hạng mục lập dự toán : lập dự toán phần móng của công trình. 

11.1 Cơ sở lập dự toán : 

11.1.1. Các căn cứ lập trên cơ sở các tài liệu. 

- Định mức dự toán xây dựng cơ bản được các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt 

ban hành. 

- Bảng giá vật liệu xây dựng tại nguồn cung cấp ở thời điểm tình toán do các cơ 

quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm tính toán. 

- Sơ đồ cung ứng vật liệu trong phạm vi tỉnh, thành phố(nếu lập đơn giá tỉnh, 

thành phố) hoặc sơ đồ cung ứng vật liệu cho công trình(nếu lập đơn giá công trình). 

- Cự ly vận chuyển, cấp đường, phương tiện vận chuyển, vật liệu, cước phí vận 

chuyển cho1tấn/km theo từng loại cấp đường,phương tiện vận chuyển vật liệu. 

- Các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức hao hụt vật liệu trong trung chuyển 

(nếu có), định mức lao động trong bốc xếp vật liệu. 

- Bảng tiền lương ngày công của công nhân xây lắp theo bậc thợ( bao gồm cả 

lương cơ bản và các khoản phụ cấp lương) bảng này do các ban đơn giá địa phương 

hoặc ban đơn giá công trình lập dựa trên các quy định của Bộ Lao Động Thương Binh 

và Xã Hội và hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây Dựng. 

- Bảng đơn giá ca máy của các loại máy xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành. 

Những loại máy chưa có đơn giá ca máy quy định thì ban đơn giá sẽ tính toán dựa trên 

tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây Dựng. 

- Các văn bản quy định của nhà nước về định mức chi phí chung lãi và thuế.  

11.1.2.Các căn cứ lập trên cơ sở thực tế công trình. 

- Khối lượng căn cứ khối lượng đã tính trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình. 

- Giá vật liệu, nhân công, ca máy đối với TP Hà Nội được thiết lập trong phần 

mềm dự toán G8, version 2008. 

- Thông tư của bộ xây dựng số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 1 năm 2008 

hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. 
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- Thông tư số 04/2005/TT-BXD hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu 

tư xây dựng công trình ngày 01 tháng 4 năm 2005 của bộ xây dựng. 

- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng .Hướng dẫn 

lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

- Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 hươngs dẫn thi hành nghị định số 

158/1003/NQ-CP ngày 10/12/2003, nghị định số 148/2004/ND-CP ngày 23/7/2004 và 

nghị định số 156/2005/ND-CP ngày 15/12/2005 của chính phủ quy định chi tiết thi 

hành luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật thuếu giá trị gia tăng. 

- Căn cứ định mức dự toán  Xây dựng công trình số 24/2005/QĐ-BXD ngày 

29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- Căn cứ Định mức dự toán Lắp đặt công trình số 33/2005/QĐ-BXD ngày 

4/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- Căn cứ định mức dự toán khảo sát công trình số 28/2005/QĐ-BXD ngày 

10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 1751/2007/QĐ-BXD ngày14/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về định mức chi phí quản lí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. 

 

 


